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CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 

 

1.1. Đối tượng, mục tiêu, vị trí của kế toán ngân hàng 

1.1.1. Khái nệm 

 Kế toán ngân hàng là một công cụ để tính toán, ghi chép bằng con số phản ánh và 

giám đốc toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ thuộc ngành ngân hàng. 

1.1.2. Đối tượng của kế toán ngân hàng 

 Đối tượng của kế toán ngân hàng là sử dụng thước đo bằng tiền phản ánh nguồn  

vốn, cơ cấu hình thành các nguồn vốn và việc sử dụng vốn (tài sản) trong các hoạt động 

của ngân hàng. 

1.1.2.1 Tài sản và nguồn vốn. 

 Tình hình tài chính của các ngân hàng ở mọi loại hình sở hữu đều thể hiện qua tài 

sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm theo phương trình kế toán; 

 Tài sản = Nợ phải trả + vốn chủ sở hữu 

a. Tài sản. 

 Tài sản là nguồn lực do Ngân hàng kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế 

trong tương lai. 

 Lợi ích kinh tế trong tương lai mà tài sản mang lại là tiềm năng làm tăng nguồn 

tiền và các khoản tương đương tiền hoặc làm giảm bớt các khoản tiền mà Ngân hàng chi 

ra. 

 Tài sản được biểu hiện dưới dạng vật chất như nhà làm việc, máy rút tiền tự động 

(ATM)… hoặc không thể hiện dưới dạng vật chất như phần mềm máy vi tính…. 

 Tài sản của Ngân hàng có thể không thuộc quyền sở hữu của ngân hàng nhưng 

ngân hàng kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, như tài sản thuê tài 

chính. 

 Tài sản của ngân hàng có thể được hình thành từ các giao dịch, hoặc sự kiện đã 

qua như góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, được cấp, được biếu tặng… 

 Các giao dịch dự kiến phát sinh trong tương lai và các khoản chi phí không mang 

lại lợi ích kinh tế trong tương lai không làm tăng tài sản. 

 Theo thứ tự phản ánh tính thanh khoản giảm dần, Tài sản của Ngân hàng gồm: 

- Tiền mặt tại quỹ gồm: Tiền mặt VNĐ, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, 

vàng bạc, đá quý tại quỹ ngân hàng; 



 

- Tiền gửi tại ngân hàng nhà nước bao gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy 

định và tiền gửi để thanh toán, tiền gửi ký quỹ bảo lãnh; 

- Tín phiếu kho bạc, các chứng khoán có giá trị khác dùng tái chiết khấu với 

ngân hàng nhà nước; 

- Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vvay các tổ chức tín dụng khác 

- Trái phiếu chính phủ và các chứng khoán khác mà Ngân hàng nắm giữ với 

mục đích kinh doanh; 

- Cho vay khách hàng 

- Chứng khoán đầu tư bao gồm các chứng từ khoán nợ ngân hàng mua với mục 

đích giữ lâu dài, sẵn sàng để bán khi cần thiết nhưng không mua bán thường 

xuyên như chứng khoán kinh doanh hay các chứng khoán nợ mà Ngân hàng 

giữ đến khi đáo hạn; 

- Góp vốn đầu tư bao gồm số tiền mà ngân hàng góp vốn, đầu tư mua cổ phần, 

góp vốn liên doanh; 

- Tài sản cố định bao gồm các TSCĐ hữu hình như nhà cửa vật kiến trúc, máy 

móc, thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị, dụng cụ quản 

lý…; TSCĐ vô hình như quyền sử dụng đất, phần mềm máy vi tính và TSCĐ 

ngân hàng đi thuê tài chính; 

- Các tài sản khác như vật liệu, công cụ lao động, các khoản phải thu… 

 

b. Nguồn vốn 

 Nợ phải trả. 

 Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của ngân hàng phát sinh từ các giao dịch và 

sự kiện đã qua mà ngân hàng phải thanh toán từ nguồn lực của mình. Điều kiện để 

ghi nhận một khoản nợ phải trả là chắc chắn ngân hàng sẽ dùng một lượng tiền chi 

ra để trang trải cho những nghĩa vụ hiện tại mà ngân hàng phải thanh toán và 

khoản nợ phải trả đó được xác định một cách đáng tin cậy. Nợ phải trả của ngân 

hàng bao gồm: 

- Tiền gửi của khoa bạc nhà nước, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác. 

- Tiền vay ngân hàng Nhà nước và vay của các tín dụng khác. 

- Tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và 

tiền gửi tiết kiệm. 



 

- Các công cụ tài chính phát sinh. 

- Phải trả về phát hành GTCG 

- Các khoản phải trả khác, như phải nộp thuế, lãi phải trả khách hàng, phải trả 

khác… 

 Vốn chủ sở hữu. 

Vốn chủ sở hữu là giá trị vốn của Ngân hàng được tính bằng số chênh lệch 

giữa giá trị tài sản của ngân hàng trừ nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu của ngân 

hàng bao gồm: 

- Vốn điều lệ: là vốn ghi trong điều lệ của ngân hàng do chủ sở hữu cam kết góp 

vốn khi thành lập và khi đầu tư thêm vào ngân hàng, với ngân hàng cổ phần, 

vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phiếu mà ngân hàng phát hành với các NHTM 

nhà nước, vốn điều lệ do Ngân sách Nhà nước cấp. 

- Thặng dư vốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế 

phát hành (nếu có). 

- Cổ phiếu quỹ, giá trị thực tế mua lại cổ phiếu do ngân hàng phát hành và được 

mua lại bởi ngân hàng đó 

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

- Các quỹ khác, như quỹ đầu tư phát, quỹ dự phòng tài chính… 

1.1.2.2 Thu nhập, chi phí:(các đối tượng này nằm trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh) 

 Lợi nhuận là thước đo kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Để giúp cho các 

đối tượng sử dụng thông tin đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh, kế toán 

Ngân hàng cần cung cấp các thông tin liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi 

nhuận của ngân hàng. Các thông tin này bao gồm các khoản doanh thu, chi phí của 

ngân hàng và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh. Các thông tin phản 

ánh trên báo cáo này cung cấp cơ sở để đánh giá năng lực của ngân hàng trong 

việc tạo ra các nguồn tiền và tương đương tiền trong tương lai. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong kỳ được tính như sau: 

Lợi nhuần thuần (lỗ thuần) = Tổng doanh thu (thu nhập) phải thu – Tổng chi phí 

phải trả. 

a.      Thu nhập. 

 Doanh thu (Thu nhập) là tổng giá trị các lợi ích kinh tế Ngân hàng thu được 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động kinh doanh thông thường và các hoạt 



 

động khác của Ngân hàng, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (Không  bao gồm 

khoản góp vốn của chính chủ sở hữu). 

 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng là số tiền thu 

được trong kỳ bao gồm: 

- Thu từ hoạt động kinh doanh gồm: Thu từ hoạt động tín dụng, thu lãi tiền gửi, 

thu dịch vụ, thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, thu lãi góp vốn, 

mua cổ phần, thu về chênh lệch tỷ giá, thu từ hoạt động kinh doanh khác; 

- Thu khác gồm: các khoản thu từ việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định, thu 

về các khoản vốn đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro; thu kinh phí quản lý đối 

với các công ty thành viên độc lập; thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp 

đồng; các khoản thu khác. 

     b.       Chi phí. 

 Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán 

dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hay phát sinh các 

khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, ngoại trừ các khoản phân phối cho cổ 

đông hay chủ sở hữu. 

 Các chi phí ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh phải tuân thủ 

nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. 

 Chi phí của tổ chức tín dụng là các chi phí trả hợp lý phát sinh trong kỳ, 

bao gồm: 

- Chi hoạt động kinh doanh như: Chi phí phải trả lãi tiền gửi; chi phí phải trả lãi 

tiền vay; chi hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng; chi hoạt động kinh 

doanh dịch vụ ngân hàng; chi cho việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu; chi cho 

hoạt động mua bán nợ; chi cho hoạt động góp vốn, mua cổ phần; chi về chênh 

lệch tỷ giá; chi cho hoạt động kinh doanh khác; chi trích khấu hao TSCĐ; chi 

đi thuê và cho thuê tài sản; tiền lương, tiền công và chi phí có tính chất lương 

theo quy định… 

- Các chi phí khác của tổ chức tín dụng như: chi nhượng bán, thanh lý tài sản; 

Chi cho việc thu hồi các khoản nợ đã xáo, chi phí thu hồi nợ quá hạn khó đòi; 

chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; chi xử lý khoản tổn thất tài sản còn 

lại sau khi  đã bù đắp bằng các nguồn khác; chi các khoản đã hạch toán doanh 

thu nhưng thực tế không thu được.  



 

1.1.3. Mục tiêu của kế toán ngân hàng. 

 Cung cấp nguồn thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng để 

phục vụ cho các đốI tượng sau: 

- Nhà quản trị ngân hàng 

- Các nhà đầu tư 

- Khách hàng 

- Cơ quan thuế 

- Các cơ quan quản lý khác. 

 

1.2. Đặc điểm của kế toán Ngân hàng. 

 Về cơ bản, kế toán ngân hàng tuân thủ theo nguyên lý kế toán nói chung. Tuy 

nhiên để phân biệt kế toán ngân hàng vớI các loạI kế toán tạI các doanh nghiệp khác 

ngườI ta dựa vào đặc điểm riêng của kế toán ngân hàng. 

- Do đặc điểm của hoạt động ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính nên kế toán 

ngân hàng cũng phản ánh rõ nét tình hình huy động vốn trong các thành phần kinh 

tế và dân cư, đồng thờI sử dụng số tiền đó để cho vay. 

- Kế toán ngân hàng có tình giao dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng. Do ngân hàng 

là trung tâm thanh toán, nhân mở tài khoản cho các khách hàng có đủ điều kiện 

cho nên bắt buộc ngân hàng trước khi hạch toán kế toán phải giao dịch, tiếp xúc 

với khách hàng, kiểm soát và xử lý chứng từ xem có đầy đủ tính hợp pháp, hợp lệ, 

sau đó mới tiến hành hạch toán. 

- Kế toán ngân hàng có tính cập nhật và chính xác cao độ, xuất phát từ vai trò của 

kế toán ngân hàng là cung cấp số liệu để quản lý hoạt động ngân hàng và nền kinh 

tế, cho nên kế toán ngân hàng cũng phản ánh tất cả các số liệu một cách chính xác, 

nhanh chóng và kịp thời. Hàng ngày bao giờ cũng căn cứ vào số liệu của số liệu 

của kế toán ngân hàng để lập Bảng cân đốI tài khoản và gửI Giấy báo, sổ phụ về 

các tổ chức kinh tế để làm cơ sở hạch toán tạI các đơn vị này. 

- Kế toán ngân hàng có số lượng chứng từ lớn và phức tạp. Trong quá trình hoạt 

động ngân hàng phảI tiếp xúc vớI rất nhiều khách hàng lạI có yêu cầu khác nhau 

nên khốI lượng chứng từ ngân hàng nhận được để làm cơ sở cho công tác kế toán 

rất lớn và phức tạp(chuyển tiền mặt, chuyển khoản từ nơi này đến nơi khác hoặc 

từ tài khoản này qua tài khoản khác, nhờ thu…) 



 

- Kế toán ngân hàng có tính tập trung và thống nhất cao. Do hệ thống ngân hàng 

được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, để tạo sự chặt chẽ trong 

toàn ngành các ngân hàng đều tập trung các chứng từ xây dựng theo mẫu thống 

nhất và hệ thống tài khoản cũng thống nhất. 

1.3. Chứng từ kế toán ngân hàng. 

1.3.1. Khái niệm. 

 Chứng từ kế toán ngân hàng là các bằng chứng để chứng minh các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh hoàn thành tại ngân hàng và cơ sở để hạch toán vào các tài khoản kế toán 

tạI ngân hàng 

1.3.2. Phân loại chứng từ. 

a. Phân theo công dụng và trình tự ghi sổ của chứng từ. 

Theo cách phân chia này có 3 loạI chứng từ: 

- Chứng từ gốc: Là chứng từ được lập đầu tiên có đầy đủ căn cứ pháp lý để chứng 

minh một nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành tạI ngân hàng. 

- Chứng từ ghi sổ: Là chứng từ cho phép phản ánh các nghiệpvụ kinh tế phát sinh 

vào sổ sách kế toán . Chứng từ ghi sổ được lập dựa trên chứng từ gốc. 

- Chứng từ gốc kiêm chứng từ ghi sổ: Đây là loạI chứng từ vừa chứng minh nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành vừa là là cơ sở pháp lý để ghi chép vào sổ sách 

kế toán. 

b. Phân theo địa điểm lập 

- Chứng từ nộI bộ: Là chứng từ do ngân hàng lập để thực hiện các nghiệp vụ kế 

toán. 

VD: các giấy báo, các bảng kê thanh toán bù trừ… 

- Chứng từ do khách hàng lập: Là các loạI chứng từ do khách hàng lập để nộp vào 

ngân hàng. 

VD: Các ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc,… 

c. Phân loại theo mức độ tổng hợp của chứng từ. 

- Chứng từ đơn nhất (còn gọi là chứng từ cá biệt) là loại chứng từ được lập ra chỉ để 

sử dụng cho một nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

VD: Phiếu chi chỉ dùng để chi tiền mặt, phiếu thu sử dụng cho việc thu tiền mặt. 

- Chứng từ tổng hợp (còn gọi là chứng từ liên hoàn): là loại chứng từ được lập ra có 

thể sử dụng cho nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 



 

VD: bảng kê, phiếu chuyển tiền…. 

d. Phân loại theo mục đích sử dụng và nội dung nghiệp vụ kinh tế. 

- Chứng từ tiền mặt: Là loại chứng từ chỉ sử dụng cho những nghiệp vụ có liên quan 

đến việc thu, chi tiền mặt. Có thể do ngân hàng lập như phiếu thu, phiếu chi hay 

do khách hàng lập như giấy bào nộp tiền. 

- Chứng từ chuyển khoản: là loại chứng từ chỉ sử dụng cho những nghiệp vụ thanh 

toán không dùng tiền mặt. Các loại chứng từ chuyển khoản có thể như Séc gạch 

chéo, ủy nhiệm thu,…. 

e. Căn cứ vào trình độ chuyên môn kỹ thuật 

- Chứng từ giấy: Là loại chứng từ dược lập trên giấy 

- Chứng từ điện tử: Là những số liệu, thông tin trên các băng từ, đĩa từ… 

1.3.3. Kiểm soát chứng từ: 

a. Kiểm soát trước. 

Do thanh toán viên thực hiện khi tiếp nhận chứng từ của khách hàng. Nội dung 

kiểm soát trước bao gồm: 

- Chứng từ lập đúng quy định chưa? 

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh có phù hợp với thể lệ tín dụng, thanh toán 

của ngân hàng hay không? 

- Số dư trên tài khoản của khách hàng có đảm bảo đủ thanh toán hay không? 

- Nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ có phải lệnh của chủ tài khoản hay 

không? 

b. Kiểm soát sau: 

Do kiểm soát viên kiểm soát khi nhận chưng từ từ bộ phận thanh toán viên, thủ 

quỹ chuyển đến trước khi ghi chép vào sổ sách kế toán. Kiểm soát viên là người 

có  trình độ nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng kiểm soát tương đương với kế 

toán trưởng. Nội dung kiểm soát sau bao gồm: 

- Kiểm soát tương tự như thanh toán viên trừ việc kiểm tra số dư (vì chỉ có thanh 

toán viên mới giữ sổ phụ tiền gửi khách hàng). 

- Kiểm soát chữ ký của thanh toán viên trên chứng từ chuyển khoản 

- Kiểm tra chữ ký của thanh toán viên, thủ quỹ trên chứng từ tiền mặt. 



 

1.3.4. Tổ chức luân chuyển chứng từ. 

 Tổ chức luân chuyển chứng từ là quá trình vận động của chứng từ kể từ lúc được 

ngân hàng lập hoặc nhận của khách hàng qua các khâu kiểm soát, xử lý hạch toán, đối 

chiếu đến khi đóng lại thành tập chứng từ giấy hoạc lưu trữ trên đĩa từ( chứng từ điện 

tử). 

 Tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lệ và khoa học sẽ tạo điều kiện tốt để: 

- Ngân hàng phục vụ cho khách hàng nhanh hơn 

- Các bộ phận đủ thời gian kiểm soát và xử lý chứng từ đúng đắn. 

- Các bộ phận tham gia vào kiểm soát nội bộ. 

- Tránh thất lạc, mất chứng từ gây khó khăn cho công tác kế toán cũng như cho 

khách hàng. 

Chứng từ được luân chuyển đôi khi trong phạm vi một ngân hàng hay ngoài ngân 

hàng, đôi khi phức tạp hoặc đơn giản nhưng dù thế nào cũng đảm bảo nguyên tắc 

sau đây: 

 Đảm bảo luân chuyển nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu kiểm soát, xử lý, 

hạch toán của ngân hàng và phục vụ khách hàng. 

 Đảm bảo việc ghi Nợ trước, ghi Có sau. 

 Chứng từ luân chuyển trong nội bộ ngân hàng hoặc ngoài ngân hàng phải 

qua đường bưu điện, trường hợp qua tay khách hàng phải dùng ký hiệu mật. 

 

1.4. Hệ thống tài khoản 

1.4.1. Tài khoản và phân loạI tài khoản. 

a. Tài khoản. 

Tài khoản kế toán ngân hàng là một phương pháp kế toán dùng thước đo bằng tiền 

tệ để phân loại, tập hợp, phản ánh và kiểm soát các đối tượng  kế toán một cách liên tục. 

b.     Phân loại tài khoản. 

- Phân loại theo quan hệ của tài khoản với tài sản. Tài khoản chia làm 3 loại: 

+ Tài khoản tài sản Nợ: Là các tài khoản phản ánh nguồn vốn của ngân hàng, đặc 

điểm của các tài khoản này là luôn có số Dư Có. 

 VD: Các tài khoản tiền gửi của khách hàng, tiền tiết kiệm, vốn điều lệ…. 

+ Tài khoản tài sản Có: Là các tài khoản phản ánh tài sản của ngân hàng (sử dụng 

vốn), đặc điểm của các tài khoản này là luôn có sô dư Nợ  



 

 VD: Các tài khoản tiền vay., chi phí… 

+ Tài khoản tài sản Nợ - Có : Là các tài khoản có lúc có số dư Có, có lúc có số Dư 

Nợ, Thường dùng để phản ánh các nghiệp vụ điều chuyển vốn giữa các ngân hàng 

hay phản ánh kết quả kinh doanh của ngân hàng. Khi lập bảng cân đối tài khoản 

không được bù trừ hai số dư này vớI nhau. 

VD: các tài khoản liên hàng đi, liên hàng đến, kết quả kinh doanh, chênh lệch tỷ 

giá…. 

- Phân loại tài khoản theo mức độ tổng hợp của tài khoản: Tài khoản chia làm 2 

loại: 

+ Tài khoản phân tích: Là loại tài khoản dùng để phản ánh chi tiết cụ thể các đối 

tượng của kế toán ngân hàng và được dùng làm cơ sở để hạch toán phân tích, bểu hiện 

của tài khoản phân tích là tiểu khoản. 

 VD: Tài koản tiền gửi của DN B (TK 4211.001275B) 

+ Tài khoản tổng hợp: là loạI tài khoản dùng phản ánh tổng quát các đối tượng kế 

toán ngân hàng và làm cơ sở để hạch toán tổng hợp. Biểu hiện của tài khoản tổng hợp 

là các tài khoản cấp 1,2,3,4,5. 

 VD: Tài khoản cấp 3 của tiền mặt có số hiệu là: 1011 

- Phân loại tài khoản theo vị trí của tài khoản vớI bảng cân đối kế toán. 

Tài khoản chia làm 2 loại 

+ Tài khoản nội bảng: là loại tài khoản nằm trong Bảng cân đốI kế toán, được 

dùng để phản ánh các đối tượng kế toán thuộc sở hữu của ngân hàng. Khi hạch toán 

dùng phương pháp ghi sổ kép, nghĩa là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được ghi 

Nợ, Có vào 2 tài khoản. 

VD: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm định kỳ bằng tiền mặt: 

Ghi:  Nợ TK 1011 (TK tiền mặt) 

  Có   4232 ( TK tiền gửI tiết kiệm có kỳ hạn) 

+ Tài khoản ngoại bảng: Là tài khoản nằm ngoài bảng cân đối kế toán, phản ánh 

các đối tượng chưa thuộc sở hữu ngân hàng như tài sản thuê ngoài, tài sản tạm 

giữ… khi hạch toán dùng phương pháp ghi sổ đơn, nghĩa là một nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh chỉ ghi Nhập hoặc Xuất vào một tài khoản và số còn lại. 



 

 VD: Ngày 5/8/N đến kỳ trả lãi của khách hàng B vay tiền ngân hàng, nhưng 

khách hàng B không đến trả lãi và trên tài khoản tiền gửi của B cũng không còn có 

số dư, ngân hàng ghi: 

 Nhập 941: Lãi vay quá hạn chưa thu được bằng VNĐ. 

Trong hệ thống tài khoản hiện hành các tài khoản loại 9 là các tài khoản ngoại 

bảng 

1.4.2. Hệ thống tài khoản hiện hành 

Theo quyết định số 29/2006/QĐ – NHNN ngày 10/7/2006 về việc sửa 

đổI bổ sung, hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ 

chức tín dụng ban hành theo quyết định số 479/2004/ QĐ – NHNN ngày 

29/4/2004 thi hành từ ngày 1/1/2005 và QĐ 807/2005 ngày 1/6/2005. 

 Theo QĐ 02/2008 của NHNN VN ngày 15/1/2008 về việc sửa đổi bổ 

sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản ban hành theo QĐ số 

479/2004/ QĐ – NHNN ngày 29/4/2004 thi hành từ ngày 1/1/2005,  QĐ 

807/2005 ngày 1/6/2005 và QĐ số 29/2006/QĐ – NHNN ngày 10/7/2006 của 

NHNN VN. 

 

- Hệ thống tài khoản này áp dụng cho các ngân hàng bao gồm: Ngân hàng thương 

mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp 

tác, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng như: công ty cho thuê tài chính, công ty cho thuê tài chính và 

các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Tổ chức tín dụng hợp bao gồm: quỹ tín 

dụng nhân dân… sau đây gọi tắc là tổ chức tín dụng (TCTD). 

- Hệ thống tài khoản này gồm các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và ngoài 

bảng cân đối kế toán, được bố trí thành 9 loại. Từ loại 1 đến loạI 8 là các tài khoản 

trong bảng cân đốI kế toán, loại 9 là tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. 

- Hệ thống tài khoản hiện hành được bố trí theo hệ thống thập phân nhiều cấp, từ tài 

khoản cấp I đến tài khoản cấp V, ký hiệu từ 2 đến 6 chữ số. 

+ Tài khoản cấp I: Ký hiệu bằng 2 chữ số từ 10 đến 99. Mỗi loại tài khoản được bố trí 

tối đa 10 tài khoản cấp I. 

VD: LoạI 1: vốn khả dụng và các khoản đầu tư. 

Tài khoản 10 : “ Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoạI tệ, kim loạI quý, đá quý.” 



 

 LoạI 2: Hoạt động tín dụng. 

  Tài khoản 21: “Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.” 

+Tài khoản cấp II: Ký hiệu bằng 3 chữ số, hai số đầu (từ trài sang phải) là số hiệu tài 

khoản cấp I, số thứ 3 là số thứ tự tài khoản cấp II trong tài khoản cấp I, ký hiệu từ 1 

đến 9. 

 VD:  

 TK 101 “ Tiền mặt bằng đồng Việt Nam” 

 TK 211 “ Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam” 

+ Tài khoản cấp III: Ký hiệu bằng 4 chữ số, hai chữ số đầu ( từ trái sang phải) là số 

hiệu tài khoản cấp II, số thứ tư là số thứ tự của tài khoản cấp III trong tài khoản cấp II 

ký hiệu từ 1 đến 9. 

 VD: 

 TK 1011 “ Tiền mặt tạI đơn vị” 

 TK 2111 “ Nợ cho vay trong hạn và đã được gia hạn” 

+ Tài khoản cấp IV: Tương tự như tài khoản cấp III. 

 VD: 

 TK 21111 “ Doanh nghiệp nhà nước” 

 TK 21112 “ Hợp tác xã” 

+ Tài khoản cấp V: tương tự như tài khoản cấp IV. 

 ĐốI với các TCTD có khả năng ứng dụng công nghệ tin học để hạch toán, quản lý 

và theo dõi được các chỉ tiêu tài khoản cấp III, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và 

đầy đủ, trên cơ sở đó, lập được các báo cáo theo đúng quy định của NHNN, thì không 

bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản cấp III trong hệ thống tài khoản kế toán này 

mà có thể sử dụng trực tiếp các tài khoản cấp II do thống đốc NHNN quy định để 

hạch toán, hoặc mở các tài khoản cấp III, IV,V…. theo đặc thù và yêu cầu quản lý của 

TCTD mình. Các TCTD để thực hiện theo quy định này cần phải: 

- Có quy trình nghiệp vụ cụ thể và phần mềm nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định hiện hành để: 

+ Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế 

độ kế toán. 

+ Tổng hợp, lập và gửi các loại báo cáo do Nhà nước và NHNN quy định 

- Được NHNN có văn bản chấp thuận trước khi triển khai thực hiện. 



 

Đối với các TCTD chưa thể ứng dụng công nghệ tin học để hạch toán, quản lý, 

theo dõi các chỉ tiêu tài khoản cấp III thì bắt buộc phải mở và sử dụng tài khoản 

cấp III do Thống đốc NHNN quy định 

- Trong hệ thống tài khoản do NH nhà nước quy định nếu có tài khoản nào chỉ có 

đến cấp II thì khi mở tài khoản cấp IV thêm vào số 0 sau tài khoản cấp II. 

Ví dụ: TK 454 “ Chuyển tiền phải trả bằng VNĐ” 

Khi mở tài khoản cấp IV : 45401, 45402 

 

Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 10 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký 

hiệu bằng một chữ số từ 1 đến 9. 

Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 100 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký 

hiệu bằng 2 chữ số từ 01 đến 99.. 

Số lượng chữ số của các tiểu khoản trong cùng một tài khoản tổng hợp bắt buộc 

phảI ghi thồng nhất theo quy định trên( một, hai, ba chữ số) nhưng không bắt buộc 

phải ghi thống nhất số lượng chữ số của các tiểu khoản giữa các tài khoản tổng 

hợp khác nhau. 

 Ví dụ: Chỉ được ghi: 4211.128 Công ty A, 4211.369 Công ty B. 

 Không được ghi: 4211.128 Công ty A, 4211.1347 Công ty B (vì trong cùng 

một tài khoản tổng hợp không thể 1 tài khoản có 3 chữ số, và tài khoản kia lại có 4 

chữ số). 

- Thông thường số hiệu tiểu khoản của tièn gửi và tiền vay của các doanh nghiệp là 

giống nhau, còn của cá nhân thì không nhất thiết phải giống vì có nhứng cá nhân 

gửi tiền mà không vay hoặc ngược lại vay mà không gửi. 

Ví dụ: 

 TK tiền gửI của CTY may TK tiền vay của CTY may 

 4211.0012 (A) 2111.0012 (A) 

 4211.0013 (B) 2111.0013 (B) 

 4211.0068 © 2111.0068 © 

1.5. Báo cáo kế toán tại ngân hàng. 

1.5.1. Bảng cân đối tài khoản. 

1.5.1.1 Khái niệm 



 

Bảng cân đối tài khoản là bảng tổng kết các số liệu phát sinh trên các tài khoản kế 

toán tổng hợp được trình bày theo thứ tự số hiệu tài khoản từ nhỏ đến lớn. (Hiện 

nay từ tài khoản loại 1 đến 8).  

Đặc tính của bảng này là thể hiện nguyên tắc cân đối, một nguyên tắc cơ bản nhất 

của kế toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc kiểm tra tính chính xác của số 

liệu kế toán đã được phản ánh trong các tài khoản. 

1.5.1.2. Các điều kiện của bảng cân đốI tài khoản. 

- Tổng cộng số phát sinh Nợ bằng tổng cộng số phát inh Có 

- Tổng cộng số phát sinh ở bảng cân đốI tài khoản bằng tổng cộng số phát sinh của 

toàn bộ chứng từ ghi sổ. 

- Tổng cộng số dư Nợ đầu kỳ bằng tổng cộng số dư Có đầu kỳ. 

- Tổng cộng số dư Nợ cuốI kỳ bằng tổng cộng số dư Có cuối kỳ. 

- Tổng cộng số phát sinh lũy kế từ đầu năm bên Nợ bằng tổng cộng số phát sinh lũy 

kế từ đầu năm bên Có. 

1.5.1.3. Hình thức bảng cân đối tài khoản. 

BCĐTK bao gồm phần tiêu đề và nội dung chính  

Mẫu bảng CĐTK 

 

Ngân hàng…. 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 
Ngày … tháng…. Năm…. 

Số dư đầu kỳ Số PS trong kỳ Số dư cuốI kỳ Số hiệu 

tài khoản 

Tên tài 

khoản Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

        

Cộng  A A B B C C 

 

      Người lập                                  Kế toán trưởng   Giám đốc 
1.5.1.4. Các loại bảng cân đối tài khoản. 

a. Bảng cân đối tài khoản ngày 

    Là bảng cân đối có số phát sinh trong kỳ là phát sinh trong ngày. Số dư đầu kỳ là 

số dư của ngày hôm trước. Số phát sinh trong kỳ là số phát sinh trong ngày. Số dư 

cuối kỳ là số dư cuối ngày. 



 

b.   Bảng cân đối tài khoản tháng. 

 Là Bảng cân đối có số phát sinh trong kỳ là tháng. Các yếu tố khác tương tự. 

c.   Bảng cân đối tài khoản quý. 

 Là Bảng cân đối có số phát sinh trong kỳ là trong quý. Các yếu tố khác tương tự 

d.   Bảng cân đối tài khoản năm 

 Là bảng cân đối tài khoản có số phát sinh trong kỳ là trong năm. Các yếu tố khác 

tương tự. 

 

1.5.2. Bảng cân đối kế toán. 

 Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài 

sản hiện có được sử dụng như thế nào và nguồn gốc hình thành tài sản đó của Tổ chức 

tín dụng tại một thời điểm nhất định. BCĐKT còn là một tài liệu tổng hợp để nghiên 

cứu, đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả kinh doanh và là cơ sở để phân tích mọi hoạt 

động của đơn vị để dự kiến các kế hoạch triển khai trong tương lai. 

 Trong quá tình hoạt động các tổ chức tín dụng phải lập BCĐKT nộp cho NH nhà 

nước và các cơ quan chức năng. Bảng cân đốI này về hình thức bao gồm 2 phần: 

- Tài sản Có (Tài sản, sử dụng vốn). 

- Tài sản Nợ (Vốn, Nguồn vốn) 

Mẫu Bảng cân đối kế toán được ban hành theo QĐ 16/2007 QĐ- NHNN ngày 

18/07/2007 của Thống đốc NHNN - ở phần phụ lục 

 

1.5.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được ban hành theo QĐ 16/2007 QĐ- 

NHNN ngày 18/07/2007 của Thống đốc NHNN - ở phần phụ lục 

 
1.5.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Được ban hành theo QĐ 16/2007 QĐ- NHNN ngày 18/07/2007 của Thống đốc 
NHNN 
1.5.5. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.  

Được ban hành theo QĐ 16/2007 QĐ- NHNN ngày 18/07/2007 của Thống đốc 
NHNN 



 

1.6. Hình thức kế toán.  

1.6.1. Khái niệm. 

 Hình thức kế toán ngân hàng là sự tổng hợp các loạI sổ kế toán, số lượng sổ, kết 

cấu các loạI sổ, mốI quan hệ giữa các loạI sổ, trình tự ghi chép số liệu trên chứng từ 

gốc để từ đó có thể lập các báo cáo kế toán theo một trình tự và phương pháp nhất 

định. 

 Thông thường có các hình thức kế toán như: Chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, 

nhật ký chứng từ. Tuy nhiên các Ngân hàng thường áp dụng hình thức nhật ký chứng 

từ và nhật ký sổ cái. 

1.6.2  Các hình thức kế toán. 

 Tương tự như kế toán DN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
CHƯƠNG II: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 

 

2.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán huy động vốn. 

 Vốn huy động là nguồn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong các NH. Nếu NH phát 

huy tốt công tác huy động vốn không những mở rộng công tác cho vay, tăng cường 

vốn cho nền kinh tế mà còn mang đến cho NH niều lợI nhuận . 

 Muốn mở rộng khả năng huy động vốn, NH cần chú ý một số biện pháp sau: 

- Sử dụng lãi suất huy động hợp lý 

- Thủ tục giấy tờ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi khách hàng đến giao dịch 

- Mở rộng các dịch vụ NH để góp phần thu hút khách hàng đến gửI tiền. 

- Thái độ phục vụ tốt của nhân viên và tình thần trách nhiệm của họ đốI vớI khách 

hàng. 

- Mở rộng mạng lướI chi nhánh một cách hợp lý. 

- Nâng cao uy tín của NH (công khai tài chính, chia cổ tức….) 

- Thanh toán nhanh, chính xác, an toàn cho khách hàng. 

- Trang bị các thiết bị hiện đạI, môi trường đặt trụ sở ngân hàng. 

- Tuyên truyền, quảng cáo, khuyến khích khách hàng gửI tiền bằng nhièu hính thức: 

tặng quà , xổ số trúng thưởng…. 

2.2. Nguồn vốn huy động 

 Vốn huy động tồn tạI dướI nhiều hình thức, hay nói cách khác là NH huy động 

vốn từ nhiều nguồn khác nhau, phổ biến nhất là các nguồn sau. 

2.2.1.  Tiền gửi không kỳ hạn 

- Đây chính là tiền gửI thanh toán của các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu 

thanh toán qua ngân hàng. Loại tiền gửi này lãi suất thấp vì NH không chủ động 

trong công tác cho vay. Mặc khác loạI tiền gửi thanh toán này NH phảI thường 

xuyên thu và chi trả theo yêu cầu của khách hàng nên tốn kém chi phí về kiểm 

đếm, bảo quản… 

- Khách hàng có thể rút vốn ra bất kỳ lúc nào để phục vụ cho việc chi trả qua các 

hình thức như phát hành séc, lập ủy nhiệm chi, lệnh chi. 

- Tiền gửI không kỳ hạn thể hiện trên số dư của tài khoản tiền gửI của khách hàng . 

NH không cấp sổ cho khách hàng như tiền gửI tiết kiệm vì như thế sẽ làm phức 



 

tạp đốI vớI việc cập nhật trên sổ. NH có thể lưu theo dõi và khách hàng cũng phảI 

mở sổ theo dõi riêng. Căn cứ vào sổ phụ được NH gửI đến để khách hàng cập nhật 

sổ sách, hàng ngày hoặc hàng tuần phảI đốI chiếu vớI NH, nếu số liệu đôi bên sai 

sót, thì phảI phốI hợp tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời. 

2.2.2.  Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn. 

- Tiền gửI này chủ yếu là tiền nhàn rỗI của dân cư. Nhưng do nhu cầu chi tiêu 

không xác định được trước nên khách hàng chỉ gửI không kỳ hạn, nghĩa là có thể 

rút ra bất cứ lúc nào. 

- LoạI tiền gửI tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất thấp, nguyên nhân giống như tiền gửI 

không kỳ hạn. 

- Khi khách hàng đến gửI không kỳ hạn thì NH phảI mở sổ theo dõi. Khi khách 

hàng có nhu cầu chi tiêu có thể rút một phần trên số tiền tiết kiệm, sau khi xuất 

trình các giấy tờ hợp lệ. NH rút số dư trên sổ tiết kiệm không kỳ hạn và trả lạI cho 

khách hàng. 

- ĐốI vớI gửI tiết kiệm không kỳ hạn lãi được nhập vốn và thường tính lãi theo 

nhóm ngày gửI tiền.( ví dụ: gửI 10/01 thì đến ngày 10/02 là đủ một tháng để nhập 

lãi vào vốn). còn đốI vớI tiền gửI thanh toán thì lãi nhập vào vốn vào cuốI tháng 

theo dương lịch 

2.2.3.  Tiền gửi tiết kiệm định kỳ (có kỳ hạn). 

- Tiền gửI tiết kiệm định kỳ có thể được phân thành nhiều loạI: 

+ Tiền gửI tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng 

+ Tiền gửI tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng 

- Khách hàng gửI tiền tiết kiệm định kỳ thì được NH cấp sổ tiết kiệm. 

- Về nguyên tắc khách hàng chỉ được rút vốn khi đến hạn. Nếu rút trước hạn phảI 

được sự đồng ý của NH và chỉ được hưởng lãi bằng mắc lãi suất của tiền tiết kiệm 

không kỳ hạn hoặc không được hưởng lãi nếu gửI có kỳ hạn và rút ra chưa được 

một tháng. 

- Khi đến kỳ hạn nếu không có ý kiến của khách hàng thì NH không được tự động 

thêm một định kỳ mớI, trừ trường hợp suốt định kỳ tiếp theo khách hàng cũng 

không đến rút lãi, rút vốn thì mặc nhiên NH phảI nhập lãi vào vốn để tính lãi kép 

cho khách hàng (lãi sinh lãi). Vấn đề này được các TCTD vận dụng theo đặc điểm 

riêng. 



 

2.2.4.  Tiền gửi có kỳ hạn 

 Đây là loại tièn gửI thanh toán nhưng khách hàng (chủ yếu là các doanh nghiệp) 

gửI có kỳ hạn. Về tính chất hoạt động thì giống tiền gửI tiết kiệm có kỳ hạn nhưng về 

mục đích gửi tiền khác nhau và đốI tượng gửI cũng khác nhau. 

Tiền gửI có kỳ hạn có thể có các loạI : 

- Tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng 

- Tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng 

- Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng 

2.2.5.  Các loạI vốn huy động khác. 

- Vốn hình thành trong lĩnh vực thanh toán như quỹ mở thư tín dụng, séc bảo chi… 

- Vốn huy động bằng phát hành các giấy tờ có giá ngắn hạn, dài hạn như kỳ phiếu 

NH, trái phiếu NH,… 

- Vốn đi vay của NH nhà nước, vay của các TCTD khác, vay của NH nước 

ngoài,…. 

2.3. Kế toán huy động vốn bằng VNĐ. 

2.3.1.   Chứng từ sử dụng. 

 - Giấy nộp tiền, 

 - Giấy lĩnh tiền, 

 - Lệnh chuyển tiền, 

 - Giấy báo Có, Giấy bào Nợ, 

 - Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, 

 - Séc, 

 - Sổ tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi. 

2.3. 2.  Các tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 42: Tiền gửI của khách hàng. 

 +  421:  Tiền gửI của khách hàng trong nước bằng VNĐ. 

  4211: Tiền gửI không kỳ hạn 

  4212: tiền gửI có kỳ hạn 

  4214:  Tiền gửI vốn chuyên dùng 

 + 422: Tiền gửI khách hàng trong nước bằng ngoạI tệ 

 + 423:  Tiền gửI tiết kiệm bằng đồng VNĐ 

 + 424: Tiền gửI tiết kiệm bằng ngoạI tệ và vàng. 



 

 Các tài khoản trên dùng để phản ánh tiền gửI của khách hàng, tiết gửI tiết kiệm 

bằng VNĐ, bằng ngoạI tệ và vàng tạI các TCTD. 

 Nội dung các tài khoản trên. 

+ Bên Có ghi: Số tiền khách hàng gửI vào 

+ Bên Nợ ghi: Số tiền khách hàng lấy ra 

+ Số Dư Có: Phảnn ánh số tiền khách hàng đang gửI tạI NH. 

 

Tài khoản 491: Lãi phải trả cho tiền gửi 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi tính dồn tính trên số tiền gửi của khách 

hàng đang gửi tạI TCTD. 

 Việc hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau. 

+ Lãi phải trả cho tiền gửI được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng 

kỳ. 

+ Lãi phải trả cho tiền gửi thể hiện số lãi tính dồn tích mà TCTD đã hạch toán vào chi 

phí nhưng chưa thi trả cho khách hàng. 

 Tài khoản 491 có các tài khoản cấp III sau: 

 4911: lãi phải trả cho tiền gửI bằng đồng VN 

 4912: Lãi phải trả cho tiền gửI bằng ngoạI tệ 

 4913: Lãi phải trả cho tiền gửI tiết kiệm bằng đồng VN 

 4914: Lãi phải trả cho tiền gửI tiết kiệm bằng ngoạI tệ và vàng 

NộI dung tài khoản 491: 

+ Bên Có ghi: Số tiền lãi phải trả tính dồn tích 

+ Bên Nợ ghi: Số tiền lãi đã trả. 

Số dư Có: Phản ánh số tiền lãi phải trả dồn tích chưa thanh toán. 

 

- Tài khoản 43: TCTD phát hành giấy tờ có giá. 

+ Tài khoản 431: Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng vN 

+ Tài khoản 432: Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng vN 

+ Tài khoản 433: Phụ trộI giấy tờ có giá bằng đồng VN 

+ Tài khoản 434: Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoạI tệ và vàng. 

+ tài khoản 435: chiết khấu giấy từo có giá bằng ngoạI tệ và vàng 

+ tài khoản 436: Phụ trộI giấy tờ có giá bằng ngoạI tệ và vàng. 



 

 

Nội dung tài khoản 431, 434: 

- Bên Có ghi: Giá trị giấy tờ có giá phát hành theo mệnh giá trong kỳ 

- Bên Nợ ghi: Thanh toán giấy tờ có giá đến hạn 

- Số Dư Có: Phản ánh giấy tờ có giá đã phát hành theo mệnh giá cuốI kỳ. 

 

Nội dung tài khoản 432, 435 

- Bên Nợ ghi: Chiết khấu giấy tờ ó giá phát sinh trong kỳ 

- Bên Có: Phân bổ chiết khấu giấy tờ có giá phát sinh trong kỳ 

- Số Dư Nợ: Phản ánh chiết khấu giấy tờ có giá chưa phân bổ cuốI kỳ. 

 

Nội dung tài khoản 433, 436: 

- Bên Có ghi: Phụ trộI giấy tờ có giá phát sinh trong kỳ 

- Bên Nợ Ghi: Phân bổ phụ trộI giấy tờ có giá trong kỳ 

- Số dư Có: Phản ánh phụ trộI giấy tờ có giá chưa phân bổ cuốI kỳ. 

 

- Tài khoản 492: lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá. 

 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phảI trả dồn tích tính trên các giấy tờ có 

giá do TCTD phát hành. 

 NộI dung hạch toán giống Tài khoản 491. 

 

- Tài khoản 1011 Tiền mặt tại quỹ. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền mặt tài quỹ nghiệp vụ của TCTD. 

+ Bên Nợ ghi: Số tiền mặt ghi vào quỹ nghiệp vụ 

+ Bên Có ghi: Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ 

+ Số dư Nợ: Phản ánh số tiền mặt hiện có tạI quỹ nghịêp vụ của TCTD. 

 

- Tài khoản 80: Chi phí hoạt động tín dụng. 

 801 ; Trả lãi tiền gửI 

 803: Trả lãi phát hành giấy tờ có giá 



 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí về hoạt động tín dụng tại TCTD. 

Nội dung hạch toán như sau: 

+ Bên Nợ Ghi: Các khoản chi về hoạt động tín dụng 

+ Bên Có ghi: Số tiền thu giảm chi về hoạt đồng tín dụng của TCTD 

  Chuyển số dư Nợ cuốI năm vào tài khoản lợI nhuận năm nay khi 

quyết toán. 

+ Số dư Nợ: Phản ánh các khoản chi về hoạt động tín dụng trong năm 

 

2.3.3.   Phương pháp hạch toán. 

a.   ĐốI vớI tiền gửI thanh toán. 

Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TGTT 

- Khi khách hàng nộp tiền mặt vào tài khoản. 

 Nợ  1011 – TM tạI quỹ 

  Có  4211 – TGTT không kỳ hạn 

- Khi khách hàng nhận tiền từ nơi khác chuyển đến. 

 Nợ  TK thích hợp ( 1113, 5012…) 

  Có 4211 – TGTT không kỳ hạn 

- Khi khách hàng rút tiền mặt: 

 Nợ  4211 – TGTT không kỳ hạn 

  Có 1011 – TM tạI quỹ 

- Khi khách hàng chuyển tiền thanh toán cho ngườI thụ hưởng 

 Nợ  4211 – TGTT không kỳ hạn 

 Có TK thích hợp ( 4211, 1113, 5012…) 

 Có 711 – thu dịch vụ thanh toán (nếu có0 

 Có 4531 – Thuế GTGT phảI nộp. 

Tính lãi và hạch toán. 

- Nếu tiền gửI không kỳ hạn thì tính theo công thức : 

∑ Di x Ni 
Tiền lãi         = 

∑ Ni 
x  Lãi suất 

Trong đó: Di: Số dư thứ i. 

         Ni: Số ngày tương ứng của số dư thứ i.  

- Nếu tiền gửI có kỳ hạn: 



 

Lãi = Số dư thực tế  x  lãi suất x  kỳ hạn  

Sau khi tính lãi nếu chưa đến ngày khách rút tiền lãi hoặc chưa đến ngày nhập vốn 

ban đầu nếu có tính lãi phảI trả thì: 

 

 Nợ  801 – Chi trả lãi tiền gửI 

  Có 4911 – Lãi phảI trả cho TG bằng VNĐ. 

+ Khách hàng đến rút lãi bằng TM 

 Nợ  4911 – (801) 

  Có 1011 – TM tạI quỹ 

+ Khi khách hàng đề nghị nhập lãi vào vốn : 

 Nợ  4911 (801) 

  Có 4211,4212 

 

b.  Đối với tiền gửi tiết kiệm 

- Khi kách hàng gửI tiết kiệm 

 Nợ  1011 – TM tại quỹ 

  Có 423 – TGTK bằng VNĐ 

- Khi khách hàng rút tiết kiệm bằng TM 

 Nợ  423 – TGTK bằng VNĐ 

  Có 1011 – TM tạI quỹ 

- Khách hàng yêu cầu thay đổi các kỳ hạn gửi tiền 

 Nợ  4231 – TGTK không kỳ hạn 

  Có 4232 – TGTK có kỳ hạn 

Hoặc ghi: 

 Nợ  4232 – TGTK kỳ hạn 

  Có 4231 – TGTK không kỳ hạn 

Tính lãi và hạch toán 

Nếu không kỳ hạn thì cách tính lãi giống như tiền gửI không kỳ hạn 

- Nếu có kỳ hạn thì tùy theo cách gửI: Loại rút lãi hàng tháng hay rút lãi khi đáo 

hạn. Cách tính lãi đơn giản hơn vì số dư trên tài khoản tiền gửI tiết kiệm có kỳ hạn 

không biến động như tiền gửI không kỳ hạn 

  Lãi  =  Số dư x  Lãi suất x Kỳ hạn 



 

Sau khi tính lãi nếu có tính trước lãi phảI trả, hạch toán : 

 Nợ  801 – chi trả lãi tiền gửI 

  Có 4913 – Lãi phảI trả cho TGTK banừg ĐVN 

+ Khi khách hàng đến rút lãi 

 Nợ  4913( 801) 

 Có 1011,.. 

+ Khi khách hàng đề nghị nhập lãi vào vốn 

 Nợ  4913 (801) 

  Có 423 – TGTK bằng VNĐ 

c.   Phát hành giấy tờ có giá 

- Phát hành giấy tờ có giá theo mệnh  giá 

+ Phản ánh số tiền thu về phát hành GTCG 

 Nợ  TK 1011, 111,… - số tiền thu phát hành GTCG 

  Có 431, 434 – Mệnh giá GTCG 

+ Khi trả lãi GTCG theo định kỳ 

 Nợ  803 – Trả lãi phát hành GTCG 

  Có TK thích hợp – Số tiền trả lãi GTCG trong kỳ 

+ Nếu trả lãi GTCG sau, định kỳ TCTD phảI tính trước chi phí lãi vay phảI tả trong 

kỳ vào chi phí 

 Nợ  803 

  Có TK 492 – Lãi phảI trả về phát hành GTCG. 

Cuối thời hạn của GTCG, TCTD thanh toán cả gốc và lãi 

 Nợ  492 - Lãi phảI trả về phát hành GTCG. 

 Nợ  431,434 – Mệnh giá GTCG 

  Có TK thích hợp 

+ Nếu trả trước lãi GTCG ngay khi phát hành, chi phí vay được phản ánh vào bên Nợ 

TK 388 (chi tiết lãi GTCG trả trước ) sau đó phân bổ dần vào chi phí 

 Tại thời điểm phát hành GTCG: 

 Nợ TK thích hợp (tổng số tiền thực thu) 

 Nợ tK 388 – Chi phí chờ phân bổ 

  Có TK 431, 434. Mệnh giá GTCG. 

 Định kỳ, phân bổ lãi GTCG trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ: 



 

 Nợ  TK 803 

  Có TK 388 ( Số tiền lãi GTCG phân bổ trong kỳ) 

- Chi phí phát hành GTCG 

 + Nếu chi phí phát hành GTCG có giá trị nhỏ, tính vào chi phí trong kỳ. 

 Nợ  TK 809 – chi phí khác 

  Có TK thích hợp 

- Nếu chi phí phát hành GTCG có giá trị lớn, phải phân bổ dần. 

 Nợ  TK 388 (chi tiết Chi phí phát hành GTCG)  

  Có tk 1011, 1111 

 Định kỳ phân bổ chi phí phát hành GTCG vào chi phí từng kỳ; 

 Nợ  TK 809 

  Có TK 388 ( Số tiền chi phí phát hành GTCG phân bổ cho từng kỳ) 

- Thanh toán khi đáo hạn 

 Nợ  431/434 – Mệnh giá GTCG 

  Có TK thích hợp 

 Tính lãi đối với giấy tờ có giá:   

  Lãi = Mệnh giá x Lãi suất x (kỳ hạn) 

    Phát hành GTCG có chiết khấu 
- Phản ánh số tiền thu về phát hành GTCG: 

 Nợ  TK thích hợp ( tiền mặt, TGNH… - Số tiền thu về bán trái phiếu 

 Nợ  TK 432/435 – chiết khấu GTCG 

  Có 431/434 – Mệnh giá GTCG 

- Khi trả lãi; 

+  Nếu trả lãi GTCG theo định kỳ: 

 Nợ  TK 803 – Trả lãi phát hành GTCG 

  Có TK thích hợp – Số tiền trả lãi GTCG trong kỳ 

  Có TK 432/435 – Chiết khấu GTCG ( số phân bổ từng kỳ) 

+ Nếu trả lãi GTCG sau (khi đáo hạn), định kỳ tổ chức tiến dụng tính trước chi phí lãi 

vay phảI trả trong kỳ vào chi phí 

 Nợ  TK 803 

  Có TK 492 – Lãi phảI trả về phát hành các GTCG 

  Có TK 432/435 -  Chiết khấu GTCG ( số phân bổ từng kỳ) 

Cuối thời hạn của GTCG, TCTD thanh toán gốc và lãi: 



 

 Nợ  TK 492 - Lãi phảI trả về phát hành các GTCG 

 Nợ  TK 431/434 – Mệnh giá GTCG 

  Có TK thích hợp 

+ Nếu trả trước lãi GTCG ngay khi phát hành, chi phí lãi vay được phản ánh vào bên 

Nợ  TK 388 (chi tiết lãi GTCG trả trước ) sau đó phân bổ dần vào chi phí: trương tự 

như ở phần phát hành GTCG theo mệnh giá 

 

Phát hành GTCG có phụ trội 

- Phản ánh số tiền thu về phát hành GTCG: 

 Nợ  TK thích hợp ( TM, TGNH…) số tiền thu về bán TP 

  Có TK 433/ 436 – Phụ trộiGTCG ( số tiền thu về lớn hơn MG) 

  Có TK 431/434 – Mệnh giá GTCG 

- Khi trả lãi: 

+ Nếu trả lãi GTCG theo định kỳ 

 Nợ  TK 803 – trả lãi phát hành GTCG 

  Có TK thích hợp – Số tiền trả lãi GTCG  trong kỳ 

 Đồng thời phân bổ  dần phụ trội GTCG để ghi giảm chi phí đi vay từng kỳ: 

 Nợ  433/ 436 – Phụ trội GTCG ( số phân bổ phụ trội từng kỳ) 

  Có tK 803 – Trả lãi phát hành GTCG 

+ Nếu trả lãi GTCG sau (khi đáo hạn), định kỳ TCTD phảI tính trước chi phí lãi vay 

phảI trả trong kỳ vào chi phí. 

 Nợ  803   

  Có TK 492 – Lãi phảI trả về phát hành các GTCG 

 Đồng thờI phân bổ dần phụ trộI GTCG để ghi giảm chi phí đi vay trong kỳ 

Nợ  433/ 436 – Phụ trộiGTCG ( số phân bổ phụ trộI từng kỳ) 

  Có tK 803 – Trả lãi phát hành GTCG 

CuốI thờI hạn của GTCG, Tổ chức TD thanh toán gốc và lãi 

 Nợ  TK 492 - Lãi phải trả về phát hành các GTCG 

 Nợ  TK 431/434 – Mệnh giá GTCG 

  Có TK thích hợp 

+ Nếu trả lãi GTCG ngay khi phát hành 

 Tại thời điểm phát hành GTCG: 



 

 Nợ  TK thích hợp – số tiền thực thu 

 Nợ  TK 388 – Chi phí chờ phân bổ ( lãi GTCG trả trước) 

      Có TK 433/436 – Phụ trộI GTCG( số tiền thu – M giá + Lãi trả trước) 

  Có 431/434 _ mệnh giá GTCG 

 Định kỳ, phân bổ lãi GTCG trả trước vào chi phí đi vay từng kỳ: 

 Nợ  803 

  Có TK 388  (số tiền lãi GTCG phân bổ trong kỳ) 

 Đồng thờI phân bổ phụ trội GTCG để ghi giảm chi phí đi vay trong kỳ 

 Nợ  433/ 436 – Phụ trộiGTCG ( số phân bổ phụ trộI từng kỳ) 

  Có tK 803 – Trả lãi phát hành GTCG 

- Chi phí phát hành GTCG (như trên) 

- Thanh toán GTCG khi đóa hạn 

 Nợ  TK 431/434 – Mệnh giá GTCG 

  Có TK thích hợp 

 

2.4. Kế toán huy động vốn bằng vàng và ngoại tệ. 

 Theo quy định của NHNN khi các TCTD huy động vốn bằng vàng thì được thực 

hiện bằng nhiều hình thức. Việc sử dụng tài khoản để hạch toán là tùy theo hình thức 

huy động vàng ( tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá….) 

2.4. 1.  Tài khoản sử dụng 

 - TK 1051 “ Vàng “ TK này dùng để hạch toán vàng của TCTD. 

 + Bên Nợ   ghi: 

  Giá trị vàng nhập kho 

  Số điều chỉnh tăng vàng tồn kho 

 + Bên Có ghi: 

  Giá trị vàng xuất kho 

  Số điều chỉnh giảm giá vàng tồn kho. 

 + Số dư Nợ  : phản ánh giá trị vàng tồn kho. 

- TK 1031 Ngoại tệ tại đơn vị. 

- TK 632 “ chênh lệch đánh giá lạI vàng bạc, đá quý” 

 TK này dùng để phản ánh các khoản chênh lệch giá vàng bạc đá quý do điều 

chỉnh giá vàng bạc đá quý tồn kho hạch toán bằng VNĐ. 



 

 + Bên Có ghi: số điều chỉnh chênh lệch tăng giá trị vàng bạc đá quý tồn kho. 

 + Bên Nợ  ghi: Số chênh lệch giảm giá trị vàng bạc đá quý tồn kho. 

 + Số dư Có hoặc Nợ : Phản ánh số chênh lệch tăng, giảm giá trị vàng bạc đá quý 

phát sinh trong năm chưa xử lý. 

 

- TK 722 “ thu về kinh doanh vàng”  

 NộI dung TK này tương tự như TK 102. 

 

- TK 822 “ Chi về kinh doanh vàng bạc đá quý “ 

 NộI dung phản ánh TK này giống TK 801. 

- TK 424 “ Tiền gửI tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng”  

 NộI dung phản ánh tượng tự như TK 423. 

 

2.4.2.   Phương pháp hạch toán. 

a.  Khi huy động vốn. 

 Khi nhận vàng của khách hàng, TCTD phải kiểm định khối lượng, chất lượng 

vàng một cách chuẩn xác. Căn cứ khối lượng, chất lượng và giá vàng trên thị trường 

tại thời điểm huy động tính ra VNĐ để hạch toán. 

 Nợ  TK 1051  

  Có TK 424 … (tùy theo hình thức huy động) 

b.  Khi thanh toán cho người gửi. 

- Nếu khách hàng thanh toán bằng vàng. 

+ Trường hợp giá vàng cao hơn thời điểm huy động. 

 

 Nợ  TK 424 ….. Theo giá tạI thời điểm huy động 

 Nợ  822 hoặc 632 (số chênh lệch) 

  Có TK 1051 : theo giá vàng tại thời điểm hoàn trả. 

+ Trường hợp giá vàng thấp hơn thời điểm huy động. 

 Nợ  TK 424 … theo giá tại thời điểm huy động 

  Có TK 722 hoặc 632 Số chênh lệch 

  Có TK 1051 : theo giá vàng tại thời điểm hoàn trả. 



 

- Nếu khách hàng và TCTD thỏa  thuận thanh toán bằng VNĐ thì hạch toán như 

huy động vốn bằng VĐN được đảm bảo theo giá trị vàng. 

- Trường hợp TCTD bán vàng huy động để lấy VNĐ hoặc mua vàng để trả người 

gửi vàng thì hạch toán như đối với nghiệp vụ kinh doanh vàng. 

c. Tính lãi và hạch toán. 

 Tình lãi phaỉ trả khi huy động vốn bằng vàng   

 Lãi = Số lượng vàng x Giá vàng x Lãi suất x Kỳ hạn. 

 Hạch toán: (tương tự như huy động vốn bằng VNĐ) 

 

2.5. Kế toán huy động vốn bằng đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng. 

2.5.1.   Tài khoản sử dụng. 

 Sử dụng các tài khoản như huy động vốn bằng VNĐ. 

2.5.2.   Phương pháp hạch toán. 

a.  Khi huy động vốn. 

 Căn cứ vào tiền khách hàng nộp bằng VNĐ có cam kết bảo đảm giá trị theo giá 

vàng và giá giá vàng tiêu chuẩn trên thị trường tạI thờI điểm huy động, TCTD tính ra 

vàng tiêu chuẩn tương ứng (khốI lượng và chất lượng) để ghi vào số tiền gửI của 

khách hàng và hạch toán 

 

 Nợ  TK 1011,.. 

  Có TK 423.43… 

b. Khi thanh toán cho ngườI gửi. 

 Khi khách hàng nộp các sổ, giấy tờ về gửI tiền bằng VNĐ có đảm bảo giá trị 

theo giá vàng đã đến hạn toán, TCTD phảI kiểm tra đốI chiếu kỹ để đảm bảo việc trả 

tiền đúng và chính xác. Sau khi kiểm tra, căn cứ vào khốI lượng và chất lượng vàng 

đã được quy từ số tiền gốc khi huy động, TCTD tính ra giá trị VNĐ theo giá vàng tiêu 

chuẩn trên thị trường tạI thờI điểm trả vốn lạI cho khách hàng và hạch toán. 

- Trường hợp số tiền trả tính theo giá vàng tạI thờI điểm trả  cao hơn số tiền VNĐ 

đã huy động hạch toán: 

 Nợ  TK 423, 43… Số VNĐ gửI vào 

 Nợ  TK 822 : số chênh lệch 



 

  Có TK 1011, 4211 … Số VNĐ theo giá vàng quy đổI tạI thờI điểm 

hoàn trả. 

 

- Trường hợp số tiền trả tính theo giá vàng tại thời điểm hoàn trả thấp hơn số tiền 

VNĐ đã huy động hạch toán: 

 Nợ  TK 423, 43… Số VNĐ gửi vào 

        Có  TK 722 : số chênh lệch 

        Có TK 1011, 4211 … Số VNĐ theo giá vàng quy đổi tại thời điểm hoàn trả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG III: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG VÀ 

ĐẦU TƯ 
 

3.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán cho vay. 

3.1.1.   Ý nghĩa. 

- Phản ánh tình hình đầu tư vốn vào các ngành kinh tế quốc dân đồng thờI qua đó 

tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân có đầy đủ vốn để sản xuất 

kinh doanh và mở rộng lưu thông hàng hóa. 

- Thông qua số liệu của kế toán cho vay có thể biết được phạm vi, phương hướng 

đầu tư, hiệu quả đầu tư của NH vào các ngành kinh tế. 

- Kế toán cho vay theo dõi hiệu quả sử dụng vốn vay của từng đơn vị, qua đó tăng 

cường khuyến khích cho vay vốn hay hạn chế cho vay đốI vớI từng khách hàng. 

 

   3.1.2.  Nhiệm vụ kế toán cho vay. 

- Phản ánh kịp thờI, đầy đủ, chính xác số liệu cho vay để đảm bảo vốn sản xuất kinh 

doanh cho các tổ chức kinh tế và theo dõi chặt chẽ kỳ hạn nợ, hạch toán thu nợ kịp 

thờI, tạo điều kiện tăng nhanh vòng vay vốn của tín dụng. 

- Giám sát tình hình cho vay và thu nợ, thông qua việc kiểm soát chứng từ cho vay, 

thu nợ , từ đó phản ánh vào sổ sách thích hợp tình hình cho vay và thu nợ, giúp 

lãnh đạo NH có kế hoạch, phương pháp đầu tư tín dụng ngày càng có hiệu quả 

hơn. 

- Bảo vệ tài sản của NH. 

  NH đầu tư một khốI lượng lớn vốn tín dụng vào các ngành kinh tế, do đó để theo 

dõi chặt chẽ, kế toán cho vay phảI kiểm soát chính xác chứng từ có liên quan đến cho 

vay, thu nợ nhằm hạch toán kịp thờI, đúng lúc tránh thất thoát vốn của NH. 

 

3.2. Tổ chức kế toán cho vay. 

3.2.1.   Chứng từ cho vay. 

a.   Chứng từ gốc. 

- Đơn xin cho vay: Là chứng từ do khách hàng lập để xin vay vốn NH, trong đó 

trình bày rõ mục đích vay, số tiền vay, đây là căn cứ ban đầu để NH xem xét cho 

vay. 



 

- Hợp đồng tín dụng: Là căn cứ pháp lý quan trọng để giảI quyết tranh chấp nếu xảy 

ra giữa khách hàng và NH. 

- Khế ước vay kiêm kỳ hạn nợ: Là chứng từ chứng nhận số tiền NH phát vay cho 

khách hàng theo lịch trình cụ thể đây là căn cứ để khách hàng trả nợ cho NH theo 

đúng định kỳ. 

b.   Chứng từ ghi sổ. 

- Chứng từ cho vay: 

+ Nếu vay bằng chuyển khoản thường là các chứng từ thanh toán qua NH: séc, ủy 

nhiệm chi,…. 

+ Nếu cho vay bằng tiền mặt chứng từ là séc lĩnh tiền mặt, giấy lĩnh tiền, phiếu chi. 

- Chứng từ thu nợ: 

+ Nếu thu bằng chuyển khoản: Ủy nhiệm chi, lệnh chi… 

+ Nếu thu bằng tiền mặt: Giấy nộp tiền, séc lính tiền mặt… 

 

3.2.2.   Phương thức cho vay. 

 Là cách thức tiến hành cho vay, có thể có các phương thức cho vay sau: 

- Cho vay thông thường hay cho vay từng lần, cho vay theo từng món. 

- Cho vay luân chuyển: cho vay theo hạn mức tín dụng, khách hàng đến vay và trả 

nợ thường xuyên trong phạm vị hạn mức tín dụng đã được ký kết vớI nH… 

- Cho vay trả góp: số tiền vốn vay giảm đều theo từng định kỳ do khách hàng trả 

góp cho NH. 

- Chiết khấu chứng từ có giá: Số tiền phát vay căn cứ vào mệnh giá của chứng từ 

xin chiết khấu, lãi suất chiết khấu…. 

- Cho thuê tài chính: Công ty cho thuê tài (có thể là công ty trực thuộc NH) mua tài 

sản cho khách hàng thuê, bán lạI tài sản cho khách hàng khi kết thúc hợp đồng 

thuê, hợp đồng thuê mua có xác định kỳ hạn thuê, tiền thuê, tiền lãi,… 

- Cho vay hợp vốn: Do nhiều NH cùng góp vốn cho một khách hàng vay do nhu cầu 

vay vốn của khách hàng lớn, khoản tín dụng có nhièu rủI ro… 

- Cho vay ủy thác.. 

3.3. Kế toán cho vay ngắn hạn thông thường (theo món). 

3.3. 1.  Tài khoản sử dụng. 

 - Tài khoản 21: Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. 



 

 211: Cho vay ngắn hạn bằng đồng VN 

  2111 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2112 Nợ càn chú ý 

  2113 Nợ  dưới tiêu chuẩn 

  2114 Nợ  nghi ngờ 

  2115 Nợ  có khả năng mất  vốn. 

- Nội dung tài khoản  2111 Nợ  đủ tiêu chuẩn. 

 Các TK này dùng để hạch toán số tiền ( đồng VN, ngoạI tệ, hoặc vàng) TCTD 

cho các TCTD khác ( trong nước, nước ngoài), các tổ chức kinh tế, cá nhân vay, bao 

gồm: 

+ Các khoản nợ trong hạn được TCTD đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc 

và lãi đúng  thời hạn; 

+ Các khoản nợ đã trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo kỳ hạn đã được cơ cấu lại và sau thời 

hạn quy định, được TCTD đánh giá có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời 

hạn theo thời hạn đã được cơ cấu lại: 

+ Các khoản nợ được TCTD đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu 

hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn. 

 

Bên Nợ  ghi: Số tiền cho vay các tổ chức tín dụng cá nhân 

Bên Có ghi:  

 Số tiền thu nợ từ các tổ chức, cá nhân. 

 Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại 

nợ. 

Số dư Nợ : Phản ánh nơ vay của các tổ chức, cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định 

hiện hành  về phân loại nợ. 

 

Hạch toán chi tiết: 

 Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức cá nhân vay tiền. 

- NộI dung tài khoản 2112 “Nợ  cần chú ý” 

 Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng VN, ngoại tệ hoặc vàng) 

TCTD cho các TCTD khác (trong nước, nước ngoài), các tổ chức kinh tế, cá nhân 

vay, bao gồm: 



 

+ Các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày. 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn đã được cơ cấu lại: 

+ Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã ít nhất một khoản nợ bị chuyển sang 

các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro. 

+ Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà TCTD có đủ cơ sở để đánh giá là khả 

năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao 

hơn tương ứng với mức rủi ro; 

+ Các khoản nợ được TCTD đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu 

hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ. 

 

Bên Nợ  ghi: Số tiền cho vay các tổ chức, cá nhân. 

Bên Có ghi:  

 Số tiền thu nợ từ các các tổ chức, cá nhân 

 Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp theo quy định hiện hành về phân loại 

nợ 

Số dư Nợ : Phản ánh nợ vay của các tổ chức, cá nhân cần chú ý theo quy định hiện 

hành về phân loại nợ. 

 

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức cá nhân vay tiền. 
 

- Tài khoản : “ Nợ  dưới tiêu chuẩn” 

 Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng VN, ngoại tệ hoặc vàng) 

TCTD cho các TCTD khác (trong nước, ngoài nước), các tổ chức kinh tế, cá nhân 

vay, bao gồm: 

+  Các khoản nợ quá hạn từ 90 đến 180 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn 90 ngày theo thời hạn được cơ 

cấu lại; 

+ Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khản nợ bị chuyển sang 

các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro; 

+ Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà TCTD có đầy đủ cơ sở để đánh giá là 



 

khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao 

hơn tương ứng mức độ rủi ro; 

+ Các khoản nợ được TCTD đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu 

hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn và có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi; 

 

- Tài khoản “ Nợ  nghi ngờ” 

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng VN, ngoại tệ hoặc vàng) TCTD 

cho các TCTD khác (trong nước, ngoài nước), các tổ chức kinh tế, cá nhân vay, bao 

gồm: 

-+ Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời 

hạn đã được cơ cấu lại 

+ Các khoản nợ còn lại của một khách hàng  đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển 

sang nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức rủi ro. 

+ Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ trong hạn theo thờI hạn nợ đã cơ cấu lại) mà TCTD có đủ cơ sở để đánh giá là khả 

năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủI ro cao 

hơn tương ứng với mức độ rủi ro; 

+ Các khoản nợ được TCTD đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng tổn 

thất cao. 

 

- Tài khoản “ Nợ  có khả năng mất vốn” 

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng VN, ngoại tệ hoặc vàng) TCTD 

cho các TCTD khác (trong nước, ngoài nước), các tổ chức kinh tế, cá nhân vay, bao 

gồm: 

 + Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày 

+ Các khoản nợ cơ cấu lạI thời hạn trả nợ quá hạn trên 180 ngày theo thời hạn đã cơ 

cấu lại. 

+ Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển 

sang nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức rủi ro. 

+ Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ trong hạn theo thời hạn nợ cơ cấu lại) mà TCTD có đủ cơ sở để đánh giá là khả 



 

năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao 

hơn tương ứng với mức độ rủi ro; 

+ Các khoản nợ được TCTD đánh giá theo phương pháp định tính là không còn khả 

năng thu hồI , mất vốn. 

 

- Tài khoản 219 “ dự phòng rủI ro” 

ĐốI vớI các tài khoản  “ dự phòng rủI ro” bao gồm: Các tài khoản cấp III sau: 

+ Dự phòng cụ thể 

+ Dự phòng chung 

Các tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủI 

ro tín dụng trong các hoạt động NH của TCTD theo quy định hienẹ hành về phân loạI 

nợ. 

 

Bên Có ghi: Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí. 

Bên Nợ  ghi: Sử dụng dự phòng để xử lý các rủI ro tín dụng. 

Số dư Có : Phản ánh số dự phòng hiện có cuốI kỳ. 

 

Hạch toán chi tiết: 

+ ĐốI vớI Tài khoản dự phòng cụ thể mở tài khoản chi tiết theo các nhóm nợ vay. 

+ ĐốI vớI Tài khoản “ dự phòng chung” Mở một tài khoản chi tiết. 

 

- NộI dung tài khoản 394 “ Lãi phảI thu từ hoạt động tín dụng” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi phảI thu dồn tích tính trên hoạt động tín 

dụng. 

Việc hạch toán tài khoản này phảI thực hiện theo các quy định sau: 

+ Lãi từ hoạt động tín dụng được ghi nhận trên cơ sở thờI gian và lãi suất thực tế từng 

kỳ. 

+ Lãi phảI thu từ hoạt động tín dụng thể hiện số lãi tính dồn tích mà TCTD đã hạch 

toán vào thu nhập nhưng chưa được khách hàng vay thanh toán (chi trả). 

 

 Tài khoản này Có các TK III sau: 

 3941 “ Lãi phảI thu từ cho vay bằng VNĐ” 



 

 3942 “ Lãi phảI thu từ cho vay bằng ngoạI tệ và vàng” 

 3943 “ Lãi phảI thu từ cho thuê tài chính” 

 3944 “ Lãi phảI thu từ khoản trả thay khách hàng được bảo lãnh” 

 

NộI dung TK 394 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền lãi phảI thu từ hoạt động tín dụng tính dồn tích 

+ Bên Có ghi:  

 Số tiền lãi khách hàng vay tiền trả. 

 Số tiền lãi đến kỳ hạn mà không nhận được(theo một thờI gian nhất định) 

chuyển sang lãi vay quá hạn chưa thu được. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số tiền lãi mà TCTD cònphảI thu. 

 

3.3. 2.  Phương pháp hạch toán. 

- Khi khách hàng thế chấp tài sản để đảm bảo nợ vay: 

 Nhập TK 994 “ Tài sản cầm cố thế chấp của khách hàng” 

- Khi giảI ngân: 

+ Khi giảI ngân bằng tiền mặt: 

 Nợ  2111 

  Có 1011… 

+ Khi giảI ngân bằng chuyển khoản. 

 Nợ  2111 

  Có 4211,5211,5012… 

+ Khi thu nợ 

 Nợ  TK thích hợp (1011,4211) 

  Có 2111 

- Khi chuyển nợ cần chú ý 

 Nợ  2112 

  Có 2111 

- Khi chuyển nợ dướI tiêu chuẩn 

 Nợ  2113 

  Có 2112 

- Khi chuyển nợ nghi ngờ 



 

 Nợ  2114 

  Có 2113 

- Khi chuyển nợ có khả năng mất vốn 

 Nợ  2115 

  Có 2114 

- Khi xử lý xóa nợ 

 Nợ  2190 

  Có 2115 

Đồng thờI: Nhập 971 nợ bị tổn thất đang trong thờI hạn theo dõi. 

Hết thờI hạn theo dõi Xuất 971 

- Khi khách hàng  trả đúng nợ và lãi theo hợp đồng, NH tiến hành thanh lý hợp 

đồng tín dụng và gảI tỏa tài sản thế chấp. 

 Xuất 994 

3.3. 3.   Tính lãi và hạch toán lãi. 

Tài khoản 702 “ Thu lãi cho vay” có nộI dung như sau: 

Tài khoản này để phản ánh số lãi vay thu được từ khách hàng. 

 + Bên Có ghi: Tiền thu lãi vay 

 + Bên Nợ  ghi: 

 Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có). 

 Chuyển số dư Có vào tài khoản lợI nhuận khi quyết toán năm. 

 + Số dư Có: Phản ánh số tiền thu lãi hiện có tài NH. 

 Lãi vay ngắn hạn theo món NH tính và thu hàng tháng(cuốI tháng theo nhóm 

ngày phát vay, hoặc tính theo số ngày thực tế mỗI tháng). NH có thể thu theo quý 

hoặc thỏa thuận khác vớI khách hàng. 

- Tính lãi: 

 Lãi vay  = Dư Nợ  thực tế theo món vay  x  Lãi suất 

+ Khi ngân hàng tính lãi phảI thu 

 Nợ  394 

  Có 702 

+ Khi khách hàng trả lãi: 

 Nợ  TK thích hợp (1011, 4211,…) 

  Có 394 ( 702 nếu không tính lãi dự thu) 



 

+ Nếu lãi đến kỳ trả mà khách hàng không trả NH theo dõi ngoài bảng. 

 Nhập 941 “ Lãi vay quá hạn chưa thu được bằng VNĐ” 

+ Nếu phảI xóa: 

 Nợ  702 

  Có 394 

Xuất 941 

Ghi chú: ĐốI vớI phương thức cho vay luân chuyển cách hạch toán khi phát vay, thu 

lãi giống như cho vay thông thường. 

- Riêng đốI vớI thu nợ vay luân chuyển thì có 2 trường hợp: 

+ Tiền vay được trả từ tài khoản tiền gửI sau khi khách hàng nhận được tiền bán hàng, 

NH sẽ trích % để thu nợ; 

 Nợ  4211  % tiền hàng phảI thu 

  Có 2111 

+ Toàn bộ tiền thu bán hàng nộp trực tiếp vào bên có tài khoản tiền vay. Nếu tài 

khoản có số dư có thì NH sẽ trả lãi như số dư trên tài khoản tiền gửI 

 hạch toán: 

 Nợ  TK thích hợp (1011,5012,…) 

  Có TK 2111 

- Cách tính lãi đốI vớI cho vay luân chuyển theo số dư Nợ  bình quân thực tế, tính 

vào cuốI tháng (theo dương lịch). 

Dj : dư Nợ  thực tế thứ j 

Nj : Số ngày dư Nợ  thứ j. 

3.3. 4.  Xử lý tài sản gán nợ của khách hàng. 

a. Khi TCTD nhận được tài sản từ việc gán nợ bằng tài sản của khách hàng, TS này có đủ 

hồ sơ pháp lý, TCTD có quyền sở hữu hợp pháp đốI vớI TS, trong thờI gian chờ xử lý: 

 Nợ  TK 387 – TS gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD 

  Có TK cho vay khách hàng 

  Có TK thu lãi cho vay( nếu còn lãi, không được miến giảm) 

Đồng thờI: 

 Nhập TK 995 TS gán nợ, xiết nợ chờ xử lý: theo giá trị TS gán nợ. 

 Xuất TK 941 Lãi cho vay quá hạn chưa thu được bằng ĐVN. 

b. Khi TCTD xử lý TS gán nợ nêu trên: 



 

b1. Trường hợp TCTD phát mạI TS. 

 Nợ  TK thích hợp 

  Có TK 387 

Khoản chênh lệch giữa số tiền thu được do phát mạI TS và giá trị TS được hạch toán vào 

kết quả KD. 

 Đồng thờI xuất TK 995. 

b2. Trường hợp TCTD giữ lạI TS để sử dụng thì phảI trên cơ sở đảm bảo nguồn vốn mua 

sắm TSCĐ theo quy định ( 50% vốn tự có). 

 Nợ  3012 Nhà cửa, vật kiến trúc: Giá trị định giá TS 

  Có TK 387 

 

Đồng thờI xuất TK 995. 

3.3.5.  Kế toán trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 

Theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Quy định về phân loại nợ, trích 

lập và sử dụng dự phòng đÓ xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín 

dông như sau: 

- Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ quy định tại Khoản 1 Điều này 

như sau: 

a) Nhóm 1: 0% 

b) Nhóm 2: 5% 

c) Nhóm 3: 20% 

d) Nhóm 4: 50% 

®) Nhóm 5: 100%. Riêng đối với các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý thì được trích 

lập dự phòng cụ thể theo khả năng tài chính của tổ chức tín dụng. 

- Số tiền dự phòng cụ thể phải trích được tính theo công thức sau: 

 

R = max {0, (A - C)} x r 
 

Trong đó: R: số tiền dự phòng cụ thể phải trích 

A: giá trị của khoản nợ  

C: giá trị của tài sản bảo đảm  

r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể  

 



 

 - Tổ chức tín dụng thực hiện trích lập và duy trì dự phòng chung bằng 0,75 % tổng giá trị 

của các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 . 

 

3.4. Kế toán cho vay theo hạn mức. 

 

3.5. Kế toán chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá. 

3.5. 1. Tài khoản sử dụng. 

 TK 22: Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá đốI vớI tổ chức kinh tế, cá 

nhân trong nước 

- TK 221 : chiết khấu, thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng đồng VN. 

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng VN đã ứng trước cho các tổ chức kinh 

tế hoặc cá nhân sau khi chấp nhận chiết khấu thương phiếu và GTCG của tổ chức 

kinh tế, cá nhân đó. 

 2211 Nợ đủ tiêu chuẩn 

2212 Nợ cần chú ý 

2213 Nợ dưới tiêu chuẩn 

2214 Nợ nghi ngờ 

2215 Nợ có khả năng mất vốn. 

 

- TK 221 có các tài khoản cấp III tương tự như TK 211. 

- TK 222: Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá bằng ngoạI tệ, nộI dung tài 

khoản này giống TK 221. 

- TK 229: “Dự phòng phảI thu khó đòi”. NộI dung giống TK 219 

 Tài khoản này dùng để phản ánh việc TCTD lập dự phòng và xử lý các khoản dự 

phòng rủI ro theo quy định hiện hành đốI vớI số tiền đã ứng trước cho tổ chức kinh tế, 

cá nhân sau khi chấp nhận chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá. 

- TK 711: “ Thu từ dịch vụ thanh toán” 

 NộI dung TK 711 tượng tự như TK 702 

- TK 133 “ tiền gửI bằng ngoạI tệ ở nước ngoài”. NộI dung tương tự như TK 1113. 

 

3.5. 2.    Phương pháp hạch toán. 
3.5. 2.1. ĐốI vớI chứng từ có giá là chứng từ hàng xuất truy đòi. 



 

 Chứng từ hàng xuất truy đòi, trách nhiệm đòi tiền nước ngoài vẫn thuộc về 

khách hàng. 

- Hạch toán số tiền chiết khấu: 

 Nợ  TK 221/222 

  Có TK thích hợp ( Tiền mặt, TG khách hàng) 

- Khi được nước ngoài báo có: 

+ Nếu nhỏ hơn số tiền chiết khấu: 

 Nợ  TK 133 ( Nostro): Số tiền nước ngoài báo có 

 Nợ  TK khách hàng  số tiền chênh lệch thiếu 

  Có TK 221/222: Số tiền đã chiết khấu. 

+ Nếu lớn hơn số tiền chiết khấu : Ghi có TK khách hàng (số tiền chênh lệch thừa). 

- Hạch toán thu lãi chiết khấu và phí dịch vụ thanh toán: 

 Nợ  TK khách hàng 

  Có TK thu lãi chiết khấu 

  Có TK phí dịch vụ thanh toán vớI nước ngoài 

  Có TK thuế VAT (của phí dịch vụ thanh toán) 

Hàng tháng phảI Sao kê từng bộ chứng từ chiết khấu và đôn đốc thanh toán. Nếu sau 

số ngày quy định, nước ngoài không báo Có, đề nghị khách hàng trả tiền. 

 Nợ  TK khách hàng: Tiền chiết khấu + Lãi 

  Có TK 221/222 

  Có TK thu lãi 

- Nếu khách hàng không trả nợ, chuyển bộ chứng từ chiết khấu sang TK chiết khấu 

quá hạn. 

3.5. 2. 2. Chứng từ hàng xuất miễn truy đòi. 

Mọi rủi ro về việc đòi tiền nước ngoài phía ngân hàng phải chịu. 

- Hạch toán số tiền chiết khấu: 

 Nợ  221/222 

  Có TK thích hợp (TM, TG của khách hàng) 

- Thu phí dịch vụ của khách hàng: 

 Nợ  TK thích hợp 

  Có TK phí dịch vụ thanh toán 

  Có TK thuế VAT. 



 

- Khi được nước ngoài báo có: 

 Nợ  TK 133 (Nostro) : số tiền nước ngoài báo Có  

  Có TK 221/222: Số tiền đã chiết khấu 

  Có TK lãi cho vay: Lãi chiết khấu. 

3.5. 2. 3. Đối với các giấy tờ có giá khác. 

- Khi NH nhận chiết khấu: 

 Nợ  2211    số tiền chiết khấu 

  Có 4211…. 

- Khi khách hàng trả nợ và lãi: 

 Nợ  1011,4211,…    Số tiền chiết khấu + lãi + lệ phí 

  Có 2211 Số tiền chiết khấu 

  Có 7110: lệ phí, hoa hồng 

  Có 4531  Thuế GTGT phảI nộp 

ĐốI vớI nghiệp vụ chiết khấu chứng từ có giá thì mõi lần muốn vay khách hàng làm 

đơn gửI kèm vớI bản gốc (bản chính) các chứng từ có giá. NH căn cứ vào đó để xem 

xét. 

+ Tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ 

+ Mệnh giá của chứng từ (Số tiền ghi trên chứng từ) 

+ ThờI hạn lưu hành của chứng từ. 

 Sau đó căn cứ vào lãi suất chiết khấu, lệ phí, hoa hồng được hưởng khi nhận 

chiết khấu để thanh toán số tiền khách hàng được vay chiết khấu. 

- ĐốI vớI tiền lệ phí, hoa hồng NH có 2 cách tính: 

+ Lệ phí cố định cho mỗI lần chiết khấu, mỗI loạI chứng từ xin chiết khấu. 

+ tính trên tỷ lệ theo mệnh giá (Mệnh giá x %) 

Số tiền chiết 

khấu 
= 

Mệnh giá chứng từ 

xin chiết khấu 
- 

Lãi + Lệ phí , Hoa 

hồng 

 

Lãi = 
Mệnh giá chứng 

từ chiết khấu 
x 

Lãi suất 

chiết khấu 
x 

Thời hạn 

chiết khấu 

 

 

Lệ phí hoa hồng = Mệnh giá  x Tỷ lệ % 



 

nếu tính theo % 

 

- Trường hợp đến hạn trả tiền mà khách hàng không trả sau khi đôn đốc trả nợ, nếu 

vẫn không được ngân hàng: 

+ Chuyển sang các loạI nợ hạch toán như đốI vớI cho vay thông thường. 

  Nợ  2212 

  Có 2211 

+ Khi cần NH mang chứng từ gốc đến nơi phát hành (ngườI cam kết trả nợ trên chứng 

từ) đòi nợ vốn và lãi. 

 Nợ  1011, 1113 

  Có 2215 

  Có 7020 

+ Trường hợp NH xét thấy những chứng từ nhận chiết khấu hoàn toàn không có khả 

năng thu hồI hoặc khó thu hồI xử lý xóa nợ thì hạch toán: 

 Nợ  2290 

  Có 2215 

Nếu thu được tiền này thì ghi vào thu nhập khác (TK 79). 

 

3.6. Kế toán cho vay trả góp. 

3.6.1.   Tài khoản sử dụng. 

 Giống như các tài khoản cho vay thông thường. 

3.6.2.   Phương pháp tính tiền trả góp. 

 ĐốI vớI cho vay trả góp ngắn hạn hoặc dài hạn khác nhau, thường là phục vụ 

nhu cầu tiêu dùng như cho vay mua xe, tivi,… NH cùng vớI khách hàng ký kết hợp 

đồng tín dụng, trong đó có xác định cách thu nợ và lãi theo định kỳ nhất định (số tiền 

góp mỗI kỳ). 

 Để xác định số tiền góp có thể sử dụng cách sau: 

a.   Tiền góp đều mỗI kỳ bao gồm vốn và lãi. 

T: Số tiền trả góp mỗI kỳ 

V0 : Số vốn ban đầu 

r : Lãi suất tiền vay 

n : Số kỳ trả góp 



 

 

Kỳ trả góp 
Số tiền trả góp 

mỗI kỳ 

Số vốn gốc 

trong mỗI kỳ 
Số lãi kỳ góp 

Vốn còn lạI 

sau kỳ góp 

1 (T) T – L1 (V0 x r) = L1 V1 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 

Số lãi trả cho kỳ góp i = Số tiền vay đầu kỳ i  x Lãi suất. 

Số  vốn gốc trong 

kỳ góp i 
= 

Số tiền trả góp 

mỗI kỳ 
- Lãi trả cho kỳ góp i 

 

Ví dụ: Cho vay 100 triệu (V0 = 100), thoiừ hnạ 3 tháng, trả góp mỗI tháng 1 lần 

Lãi suất 1 %/ Tháng. 

Số tiền trả đều hàng tháng T 

100 x 1% x 

(1+1%)3 
1,030301 

T = 

(1 +1%) -1 

= 

0,030301 

= 34 

 

Kỳ 

trả 

góp 

Số tiền 

trả góp 

mỗI kỳ 

Số vốn gốc trong 

mỗI kỳ góp 

Số lãi mỗI kỳ góp Vốn còn lại 

0 

1 

2 

3 

 

34 

34 

34 

 

34 –1 =33 

34 –0,67 = 33,33 

34 –0,3367 = 

33,6633 

 

100 x 1%  = 1 

67 x 1% = 0,67 

33,67 x 1% = 

0,3367 

 

100 – 33 = 67 

67 – 33,33 = 

33,67 

33,67 – 33,67 =0 

 

b.   Vốn trả đều mỗI kỳ góp, lãi giảm dần 

 Ti = V + Li 

V = V0 



 

n 

 

Li  = Vi x r 

Trong đó: 

Ti: số  tiền trả góp kỳ thứ i 

r; Lãi suất 

V0 : Vốn gốc ban đầu 

Li : Lãi kỳ i (1 = 1,…n) 

n: Số kỳ trả góp 

V : Vốn trả đều mỗI kỳ 

Vi : Vốn gốc còn lạI đầu kỳ i . 

VÍ dụ cho vay: 300 triệu ( V0 = 300) 

Lãi suất 10%/năm (r = 10%) 

ThờI hạn 3 năm, mỗI năm trả góp một lần (n = 3) 

Số tiền trả góp mỗI năm  

T1 = 300/3 + 300 x10% = 130 (triệu) 

T2 = 300/3 + 200 x 10% = 120 (triệu) 

T3 = 300/3 + 100 x 10% = 110 (triệu) 

 

c.   Vốn trả đều mốI kỳ góp, lãi suất tăng dần 

V0 
V = 

n 

 Ti = V + Li 

 Li = Vi  x …r  

Trong đó: 

Li  = Vi x r 

Trong đó: 

Ti: số  tiền trả góp kỳ thứ i 

r; Lãi suất 

V0 : Vốn gốc ban đầu 

Li : Lãi kỳ i (1 = 1,…n) 

n: Số kỳ trả góp 



 

V : Vốn trả đều mỗI kỳ 

Vi : Vốn gốc đã trả sau  kỳ  góp i . 

VÍ dụ: Vốn vay ban đầu 100 triệu(V0 =  100) 

ThờI hạn vay 5 tháng. MỗI tháng trả góp một kỳ (n = 5) 

Lãi suất 1%/ tháng (r = 1%) 

Tiền trả góp hàng tháng 

T1 =  100/5 + 20 x 1% = 20,2 (triệu) 

T2 = 100/5 + (20 + 20)1% = 20,4 (triệu) 

T3 = 100/5 + (20 +20+20)1% = 20,6 (triệu). 

T4 = 100/5 + 80 x 1% = 20,8 (triệu) 

T5 = 100/5 + 100 x 1% = 21 (triệu) 

 

3.6. 3.  Phương pháp hạch toán. 

Nếu cho vay trả góp ngắn hạn thì sử dụng các tài khoản 2111,… 

Nếu cho vay trả góp trung và dài hạn sử dụng các tài khoản 2121,…. 

- Khi cho vay hạch toán tương tự như cho vay thông thường. 

- Khi thu nợ, dù trả góp theo cách nào thì cũng phải trách vốn cho vay riêng khỏi 

lãi. Hạch toán thu nợ chuyển nơ, quá hạn, xóa nợ cũng tương tự như cho vay 

thông thường. 

- Đối với lãi vay nếu cần tính lãi phải thu, tách ra khỏI nợ gốc và tính trước để tài 

khoản 394,…. 

 Nợ  394 

  Có 702 

- Khi khách hàng trả góp tách lãi ra khỏI vốn và hạch toán 

 Nợ  1011,4211,… 

  Có 3941,… 

 

3.7. Kế toán cho vay trung và dài hạn theo dự án 

3.7.1.   Các tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 212 “ cho vay trung hạn bằng đồng VN” 

- Tài khoản 213 “ cho vay dài hạn bằng đồng VN” 

- Tài khoản 3941 “ Lãi phảI thu từ cho vay bằng đồng vN” 



 

Các tài khoản trên có nộI dung tương tự như các tài khoản cho vay ngắn hạn. 

3.7.2.   Phương pháp hạch toán. 

Hạch toán tương tự như cho vay ngắn hạn. 

 

3.8. Kế toán cho vay ủy thác. 

3.8. 1.  Các tài khoản sử dụng. 

- TK 383 “ Ủy thác đầu tư, cho vay bằng VNĐ” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số ĐVN mà TCTD chuyển Có các tổ chức nhận 

ủy thác cho vay vớI mức tiền đã thỏa thuận theo hợp đồng ủy thác đã ký kết giữa hai 

bên. Về nguyên tắc, TK này phảI hết số dư khi lập báo cáo tài chính năm.(tổ chức 

nhận ủy thác phảI thanh toán xong toàn bộ số tiền đã giảI ngân cho khách hàng theo 

hợp đồng ủy thác). 

+ bên Nợ  ghi: Số tiền chuyển vào tổ chức nhận ủy thác cho vay. 

+ Bên có ghi: Số tiền tổ chức nhận ủy thác cho vay thanh toán(đã cho vay khách hàng 

hoặc chuyển lạI) 

+ Số dư Nợ : phản ánh số tiền đã chuyển cho tổ chức nhanạ ủy thác cho vay. 

- Tài khoản 384 “ Ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoạI tê”, giống TK 383. 

- TK 483 “Nhận tiền ủy tác đầu tư, cho vay bằng đồng VN” 

- TK 484 “ Nhận ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoạI tệ.’ 

 Tài khoản trên mở tạI TCTD nhận ủy thác đầu tư, cho vay dùng để phản ánh số 

tiền của các TCTD chuyển cho TCTD nhận ủy thác cho vay (giảI ngân) khách hàng 

đã xác định theo hợp đồng ủy thác đầu tư, cho vay. Về nguyên tắc, TK này phảI hết 

số dư khi lập báo cáo chính năm (tổ chức nhận ủy thác phảI thanh toán xong toàn bộ 

số tiền đã giảI ngân cho khách hàng theo hợp đồng ủy thác). 

+ Bên Có ghi:Số tiền đã nhận ủy thác đầu tư, cho vay. 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền đã thanh toán vớI TCTD ủy thác đàu tư, cho vay. 

+ Số dư Có: Phản ánh số tiền ủy thác đầu tư, cho vay đã nhận của các TCTD chưa 

thanh toán. 

 

3.8. 2.   Phương pháp hạch toán. 

a. Tại ngân hàng ủy thác. 

+ Khi chuyển tiền ủy thác: 



 

 Nợ  TK 383,384… 

  Có TK 1011,1113 

+ Khi nhận thông báo của NH nhận ủy thác là đã giảI ngân cho khách hàng: 

 Nợ  TK cho vay thích hợp (2111…) 

  Có TK 383, 384… 

+ Khi nhận vốn của NH nhận ủy thác chuyển trả do thu nợ của khách hàng: 

 Nợ  1113,…. 

  Có TK cho vay thích hợp. 

+ NH ủy thác trích lập dự phòng: 

 Nợ  TK chi phí 

  Có TK dự phòng. 

b.   Tại ngân hàng nhận ủy thác. 

+ Khi nhận vốn ủy thác: 

 Nợ  TK 1113,… 

  Có TK 483,484…. 

+ Khi giảI ngân cho khách hàng: 

 Nợ  TK 359 – các khoản phảI thu khác 

  Có TK 1011,… 

+ Khi thông báo cho ngân hàng ủy thác: 

 Nợ  TK 483,484 

  Có TK 459 các khoản chờ thanh toán khác. 

Đồng thờI nhập TK 981 “cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận ủy thác”. 

+ Khi thu nợ  

 Nợ  TK 1011,… 

  Có TK 359 – Các khoản phảI thu khác 

+ Khi hoàn trả vốn cho NH ủy thác  

 Nợ  TK 459 – Các khoản chờ thanh toán 

  Có TK 1113,… 

Đồng thờI xuất 981. 

NH nhận ủy thác được hưởng lệ phí ủy thác hạch toán: 

 Nợ  TK 1011,… 

  Có TK 714 – Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đạI lý 



 

  Có TK 4531 – Thuế GTGT phảI nộp. 

 

3.9. Kế toán cho vay đồng tài trợ. 

3.9.1.   Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 381 “ Góp vốn cho vay đồng tài trợ bằng đồng vN”. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số ĐVN TCTD góp vốn vào TCTD đầu mốI để 

đồng tài trợ cho một dự án vớI mức tiền đã thỏa thuận thông qua việc ký kết hợp đồng 

tài trợ. Về nguyên tắc, TK này phảI hết số dư khi lập báo cáo tài chính năm. 

+Bên Nợ  ghi: Số tiền chuyển cho TCTD đầu mốI để cho vay dự án 

+ Bên có ghi: Số tiền TCTD đầu mốI đã cho vay dự án 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số tiền đã chuyển cho TCTD đầu mốI để cho vay dự án. 

- TK 382 “ Góp vốn cho vay đồng tài trợ bằng ngoạI tệ” giống tK 381. 

- TK 481 “ nhận vốn cho vay đồng tài trợ bằng ngoạI tệ”. 

 Tài khoản trên mở tạI TCTD đầu mốI dùng để phản ánh số tiền đã nhận được 

của các TCTD thành viên để cho vay đồng tài trợ dự án vớI mức tiền đã thỏa thuận 

thông qua việc ký kết hợp đồng đồng tài trợ. Về nguyên tắc, TK này phảI hết số dư 

khi lập báo cáo tài chính năm. 

 NộI dung giống TK 438, TK 484. 

3.9.2.   Phương pháp hạch toán. 

a.   TạI ngân hàng thành viên. 

 + Khi chuyển tiền góp vốn: 

 Nợ  TK 381, 382 

  Có TK 1011,… 

+ Khi nhận thông báo đã giảI ngân của ngân hàng đầu mốI: 

 Nợ  TK cho vay thích hợp 

  Có TK 381,382 

+ NH trích lập dự phòng. 

 Nợ  TK chi phí 

  Có TK dự phòng. 

+ Khi nhận vốn của NH đầu mốI chuyển trả do thu nợ khách hàng: 

 Nợ  TK 1113,…. 

  Có TK cho vay thích hợp. 



 

b.   Tại NH đầu mối. 

+ Khi nhận vốn góp của NH thành viên 

 Nợ  TK 1113,… 

  Có TK 481,482 

+ Khi giảI ngân cho khách hàng phần vón góp của NH thành viên. 

 Nợ  359 – Các khoản phảI thu khác. 

  Có TK 1011,…. 

(Phần giảI ngân vốn của NH đầu mốI hạch toán như cho vay thông thường). 

+ Khi thông báo cho NH thành viên: 

 Nợ  TK 481,482 

  Có TK 459 – Các khoản chờ thanh toán khác 

Đồng thờI nhập TK 982 “cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ” 

+ Khi thu nợ phần góp vốn của NH thành viên. 

 Nợ  TK 1011,…. 

  Có TK 359 – Các khoản phảI thu khác. 

(Phần thu nợ của NH đầu mốI hạch toán như cho vay thông thường). 

+ Khi hoàn trả vốn cho NH thành viên: 

 Nợ  TK 459 - Các khoản chờ thanh toán khác 

  Có TK 1113,…. 

Đồng thờI xuât TK 982… 

 

3.10. Kế toán cho vay bằng vàng và ngoại tệ 

3.10. 1. Tài khoản sử dụng. 

 - TK 214, TK215, TK216 

 - TK 1031, TK 1051 

 - TK 722, TK 822, TK 632 

3.10.2. Phương pháp hạch toán. 

a.  Khi cho vay. 

 Hồ sơ về cho vay bằng vàng TCTD phảI làm đầy đủ các thủ tục cần thiết để đảm 

bảo tính hợp lệ, hợp pháp như cho vay bằng VNĐ. Căn cứ vào khốI lượng, chất lượng 

vàng khách hàng xin vay và được duyệt cho vay, TCTD tính ra VNĐ theo giá thị 

trường tạI thờI điểm cho vay và hạch toán : 



 

 Nợ  TK 2144, 2154… Cho vay vốn bằng vàng ( Số tiền tính theo giá vàng tạI 

thờI điểm cho vay) 

  Có TK 1051 

b.  Khi thu nợ : 

Đến kỳ trả nợ, khách hàng mang vàng đến trả, TCTD phảI kiểm định lạI khốI lượng, 

chất lượng vàng và tính ra  số tiền VNĐ theo giá vàng trên thị trường tạI thờI điểm trả 

nợ, hạch toán: 

- Trường hợp giá vàng trên thị trường tạI thờI điểm thu nợ cao hơn giá vàng hạch 

toán tạI thờI điểm cho vay, hạch toán như sau: 

 Nợ  TK 1051: Theo giá vàng tạI thờI điểm thu nnợ. 

  Có TK 2144, 2154… Theo giá vàng tạI thờI điểm cho vay. 

  Có TK 722  hoặc 632 …. Số chênh lệch. 

- Trường hợp giá vàng trên thị trường tạI thờI điểm thu nợ thấp hơn giá vàng hạch 

toán tạI thờI điểm cho vay hạch toán như sau: 

 Nợ  TK 1051;   theo giá vàng tạI thờI điểm thu nợ 

 Nợ  822 hoặc 632 số chênh lệch 

  Có TK 2144, 2154… Theo giá vàng tạI thờI điểm cho vay. 

3.10.3.  Tính lãi và hạch toán lãi 

 Việc hạch toán lãi đốI vớI cho vay vốn bằng vàng tương tự như cho vay bằng 

VNĐ. Tính lãi cho vay vốn bằng vàng theo nguyên tắc: 

Lãi vay = Số lượng vàng cho vay (x)  giá vàng  (x )  Lãi suất  (x) thờI hạn 

 

 

3.11. Kế toán cho vay và thu nợ bằng VNĐ được đảm bảo theo giá vàng. 

a.   Khi cho vay. 

 Căn cứ vào số tiền khách hàng  xin vay được duyệt và vàng tiêu chuẩn trên thị 

trường tạI thờI điểm cho vay, TCTD tính và ghi vào hồ sơ vay vốn khốI lượng và chất 

lượng vàng tiêu chuẩn tương đương vớI số tiền VNĐ khách hàng xin vay để hạch 

toán: 

 Nợ  TK 2111,2121 

  Có TK 1011,4211… 

b.  Khi thu nợ. 



 

 Khi khách hàng trả nợ, TCTD phảI tính khốI lượng vàng tiêu chuẩn ghi trong hồ 

sơ vay ra VNĐ theo giá vàng trên thị trường tạI thờI điểm trả nợ hạch toán như sau: 

- Trường hợp số tiền VNĐ phảI thu nợ cao hơn số VNĐ đã cho vay: 

 Nợ  TK 1011, 4211… Số tiền khách hàng trả khi thu nợ 

  Có TK 2111,2121… Số VNĐ khi cho vay 

  Có TK 7220 số chênh lệch 

- Trường hợp số tiền VNĐ phảI thu nợ thấp hơn số VNĐ đã cho vay. 

 Nợ  TK 1011, 4211.. Số tiền khách hàng phảI trả khi thu nợ 

 Nợ  TK 8220            Số chênh lệch 

  Có TK 2111, 2121.. Số tiền VNĐ khi cho vay. 

c.   Tính lãi và hạch toán lãi 

 Việc hạch toán lãi đốI vớI cho vay vốn bằng vàng tương tự như cho vay bằng 

VNĐ. Tính lãi cho vay vốn bằng vàng theo nguyên tắc: 

Lãi vay = Số lượng vàng cho vay (x)  giá vàng  (x )  Lãi suất  (x) thờI hạn 

 

3.12. Kế toán cho thuê tài chính. 

3.12.1. Khái quát . 

 Cho thuê tài chính thực chất là tín dụng trung và dài hạn trong đó Cty cho thuê 

Tài chính theo đơn đặt hàng của khách hàng sẽ mua tài sản về cho thuê và hứa sẽ bán 

lạI tài sản đó cho khách hàng chậm nhất sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê vớI giá 

thỏa thuận trong hợp dồng thuê mua. 

 NộI dung hợp đồng thuê tài chính (thuê mua) gồm một số điểm chủ yếu sau: 

- ThờI hạn thuê  (ít nhất bằng 60% thờI gian để khấu hao TS) 

- Lãi suất phảI trả để căn cứ tính lãi cho thuê 

- Kết thúc hợp đồng ngườI thuê được quyền mua lạI tài sản vớI giá thỏa thuận thấp 

hơn giá thị trường tạI thờI điểm mua lại. 

- Kết thúc hợp đồng ngườI thuê được chuyển quyền sở hữu tài sản thuê hoặc tiếp 

tục được thuê 

- Tiền thuê phảI trả từng định kỳ là bao nhiêu (bao gồm cả tiền lãi). 

- Định kỳ trả tiền thuê (Tháng, quý, năm…) 



 

 ĐốI vớI các Công ty cho thuê tài chính không trích khấu hao đốI vớI tài sản cho 

thuê tài chính mặc dù đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty cho thuê tài chính 

vì giá trị tài sản được thu hồI dần qua tiền thuê mà ngườI đi thuê phảI trả. 

 

3.12. 2.   Tài khoản sử dụng. 

 Tài khoản 23 “ Cho thuê tài chính” 

- Tài khoản 231: “ Cho thuê tài chính bằngg đồng VN” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị tài sản cho thuê tài chính bằng VNĐ, 

khách hàng đang thuê theo hợp đồng và phần giá trị tài sản cho thuê tài chính được 

công ty cho thuê tài chính đánh giá là có khả năng trả đúng hạn, đầy đủ khi đến hạn 

trả nợ. 

+ bên Nợ  ghi: Giá trị tài sản giao cho khách hàng thuê tài chính theo hợp đồng. 

+ Bến Có ghi: Giá trị tài sản cho thuê tài chính được thu hồI khi khách hàng thuê tài 

chính đang nợ trong hạn. 

+ Số dư Nợ  : Phản ánh giá trị tài sản giao cho khách hàng thuê tài chính đang nợ 

trong hạn. 

 

TK 231 có các TK cấp III sau: (NộI dung tương tự TK 211) 

    2311  Nợ  đủ tiêu chuẩn 

2312 Nợ  cần chú ý 

2313 Nợ  dướI tiêu chuẩn 

2314 Nợ  nghi ngờ 

2315 Nợ  có khả năng mất vốn 

- Tài khoản 232: “ Cho thuê tài chính bằng ngoạI tệ” NộI dung giống TK 231. 

- Tài khoản 385: “Đầu tư bằng đồng VN vào các thiết bị cho thuê tài chính” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng VN đáng chi ra để muc sắm tài sản 

cho thuê tài chính trong thờI gian trước khi bắt đầu cho thuê tài chính (ghi trong hợp 

đồng cho thuê tài chính). 

 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền chi ra để mua tài sản cho thuê tài chính 

+ Bên có ghi: Giá trị tài sản chuyển sang cho thuê tài chính. 



 

+ Số dư Nợ  : Phản ánh số tiền đang chi ra để mua tài sản cho thuê tài chính chưa 

chuyển sang cho thuê tài chính. 

 

- Tài khoản 386: “Đầu tư bằng ngoạI tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính”. NộI 

dung giống TK 385. 

- Tài khoản 3943: “ Lãi phảI thu từ cho thuê tài chính” 

 NộI dung tài khoản 394. 

- Tài khoản 239: “Dự phòng phảI thu khó đòi” 

 NộI dung giống TK 219 

- Tài khoản 705 “Thu lãi cho thuê tài chính” 

 NộI dung giống tài khoản 702. 

- Tài khoản 4227 “Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính” 

- Tài khoản 951 “Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tạI công ty”. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản dùng để cho thuê đang quản lý tạI 

các công ty cho thuê tài chính. Giá trị tài sản được theo dõi theo giá mua ban đầu. 

+ Bên nhập ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính nhập về công ty cho thuê tài 

chính quản lý. 

+ Bên xuất ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính quản lý tạI công ty cho thuê 

tài chính được xử lý. 

+ Số còn lạI: Phản ánh giá trị tài sản dùng để cho thuê đang quản lý tài công ty cho 

thuê tài chính. 

- Tài khoản 952 “ Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng 

thuê”. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao 

cho khách hàng thuê. Giá trị tài sản được theo dõi theo giá mua ban đầu. 

+ Bên nhập ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê. 

+ Bên xuất ghi: Giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính giao cho khách hàng thuê 

được xử lý hoặc nhận về công ty cho thuê tài chính. 

+ Số còn lạI: Phản ánh giá trị tài sản dùng để cho thuê tài chính đang gioa cho kháhc 

hàng thuê. 

 

3.12. 3.   Phương pháp hạch toán. 



 

 - Nếu có nhận tiền ký quỹ của khách hàng để đảm bảo thuê TC: 

 Nợ  TK 4211,… 

  Có 4277.. 

- Khi mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng. 

 Nợ  3850 

 Nợ  3532 – Thuế GTGT đầu vào 

  Có TK thích hợp 1011,1113… 

Đồng thờI hạch toán ngoài bảng: Nhập 951 

- Khi chuyển giao tài sản cho ngườI đi thuê: 

 Nợ  4277  tiên ký quý 

  Có TK thích hợp 

+ Nhập 952 Đồng thờI Nợ  2311 

  Có 385 

+ Xuất 951   

Nếu hợp đồng thuê tài chính đã ký vớI khách hàng có sự chênh lệch về giá trị tài sản 

(do công ty cho thuê tài chính mua được vớI giá thấp hơn giá thị trường) thì khoản 

chênh lệch này ghi vào thu nhập khác TK 79. 

 Nợ  2311  Giá trị tài sản theo hợp đồng 

  Có 3850 Giá mua tài sản  ban đầu 

  Có 7900 Chênh lệch 

- ĐốI vớI tiền thuê và tiền lãi Công ty phảI tính trước và tách riêng để hạch toán. 

Tiền thuê thông thường được tính như sau: 

Giá trị tài sản theo hợp đồng Tiền thuê tài sản 

trả từng kỳ 
= 

Số định kỳ trả tiền 

Giá trị tài sản là 500 triệu, hợp đồng thuê vớI thờI hạn 10 năm, mỗI năm trả tiền thuê 

2 lần. Số tiền thuê trả mỗI lần là: 

 500/(10x2) = 25 triệu 

+ Tiền lãi sẽ tính giảm dần trên giá trị còn lạI của tài sản sau mỗI lần trả tiền thuê theo 

công thức sau: 

Lãi kỳ thứ(n) = 
Giá trị còn lạI của tài sản 

đầu kỳ(n) 
X Lãi suất 

 



 

Theo ví dụ trên: tiền lãi tính trả mỗI kỳ như sau: 

Tiền lãi kỳ 1: = 500 x lãi suất 

Tiền lãi kỳ 2 = (500 – 25) x lãi suất 

Tiền lãi kỳ 3 = (500 – 25 – 25) x Lãi suất 

….. 

+ Hoặc công ty cho thuê tài chính cũng có thể tính tiền lãi và tiền thuê trả đều mõi kỳ 

giống như cho vay trả góp. Sau đó tách riêng tiền thuê và lãi để hạch toán. 

+ Hạch toán lãi tính trước cho thuê tài chính: 

 Nợ  3943 

  Có 7050 

+ Khi khách hàng trả tiền lãi và tiền thuê: 

 Nợ  TK thích hợp (1011, 4211,…) 

  Có 2311   Tiền thuê 

  Có 3943  Tiền lãi 

+ Nếu lãi cho thuê tài chính không tính trước thì hạch toán vào TK 705 

- Trường hợp đến kỳ trả tiền thuê và tiền lãi mà khách hàng không trả, Công ty cho 

thuê tài chính đã đôn đốc nhưng vẫn không thu được và quyết định chuyển sang 

các tài khoản nợ khác. 

+ Chuyển nợ cần chú ý: 

 Nợ  2312 

  Có 2311 

+ Chuyển nợ dướI tiêu chuẩn 

 Nợ  2313 

  Có 2312 

+ Chuyển nợ ghi ngờ 

 Nợ  2314 

  Có 2313 

+ Lãi thì nhập TK 941 “ lãi quá hạn chưa thu được banừg đồng VN” 

- Nếu phảI xử lý chuyển sang nợ có khả năng mất vốn. 

+ Tiền thuê 

 Nợ  2315 

  Có 2314,2313,2312,2311 



 

+ Tiền lãi: Nhập 941 

- PhảI xử lý xóa nợ, xóa lãi 

+ Xóa nợ  

 Nợ  2390 

  Có 2315 

+ Hạch toán giảm lãi nếu đã tính trước vào thu nhập 

 Nợ  7050 

  Có 3943 

Đồng thờI: Xuất 941. 

Sau đó nhập tài khoản 971 “ Nợ  tổn thất đang trong thờI gian theo dõi” Số nợ này 

được theo dõi theo thờI hạn quy định của cơ chế tài chính, chờ khả năng thanh toán 

của khách hàng. Nếu khách hàng có trả được nợ khó đoi thì ghi vào thu nhập khác ở 

tài khoản 79. 

- Khi kết thúc hợp đồng tín dụng thuê mua. 

+ nếu khách hàng mua tài sản. 

 Xuất 952 

 Thu tiền bán tài sản thì hạch toán. 

 Nợ  1011,4211,… 

  Có 7900 

+ Nếu khách hàng trả lạI tài sản cho NH: 

Xuất 952 

Tùy theo hiện trang của tài sản mà NH sẽ xử lý: 

Bán tài sản, tiền thu về hạch toán như trên 

Chuyển thành tài sản cố định để sử dụng thì hạch toán như phần nhập tài sản cố định. 

Cho thuê tiếp tục thì khi đó phảI: 

Nhập 952 đồng thờI tiền thuê và tiền lãi hạch tóan: 

 Nợ  1011,4211,.. 

  Có 7900 

Thông thường nếu tài sản còn sử dụng được, khách hàng sẽ tiếp tục ký hợp đồng thuê 

vớI thờI hạn ngắn và tiền thuê cũng thấp hơn vì tài sản đã được khấu hao hết. 

 

 



 

3.13. Kế toán nghiệp vụ đầu tư. 

3.13.1. Kế toán nghiệp vụ đầu tư chứng khoán. 

 Trường hợp đầu tư chứng khoán hưởng lãi sau. 

 Khi đầu tư chứng khoán, căn cứ vào chi phí thực tế mua, hạch toán: 

 Nợ  TK 151, 152 Chứng khoán đầu tư 

  Có TK thích hợp (tiền gửi…) 

 Định kỳ tính lãi dự thu từ đầu tư chứng khoán: 

  Nợ  TK 392  Lãi dự thu. 

   Có TK 703   Thu lãi đầu tư chứng khoán. 

- Khi nhận tiền lãi do tổ chức phát hành CK trả, nếu bao gồm cả lãi đầu tư dồn tích trước 

khi TCTD mua lạI khoản đầu tư đó thì TCTD phảI phân bổ số tiền lãi này. Chỉ có phần 

tiền lãi của các kỳ mà TCTD mua khoản đầu tư này mớI được ghi nhận là thu nhập, còn 

khoản tiền lãi dồn tích trước khi TCTD mua lạI khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của 

chính khoản đàu tư CK đó, ghi: 

 Nợ  TK thích hợp (Tiền gửi…) (tổng tiền lãi thu được) 

  Có TK 151/152 Chứng khoán đầu tư (Phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước 

khi TCTD mua lạI khoản đầu tư). 

  Có TK 703 – Thu lãi đầu tư CK (thu lãi CK mà NH hưởng trong thờI gian 

sở hữu). 

- Trích lập dự phòng giảm giá CK. 

 Nợ  TK Chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán. 

  Có TK 159 – Dự phòng giảm giá chứng khoán. 

 Thanh toán chứng khoán khi đến hạn. 

 Nợ  TK thích hợp tiền gửI (Giá thanh toán gốc + Lãi). 

  Có TK Đầu tư chứng khoán (Giá vốn). 

  Có 392  Lãi dự thu từ đầu tư chứng khoán (số tiền lãi). 

 

3.13.2.   Kế toán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. 

        a.   Khi mua chứng khoán, căn cứ vào chi phí thực tế mua, hạch toán. 

 Nợ  TK 141/142/148  Chứng khoán kinh doanh. 

  Có TK thích hợp (Tiền gửi…) 

        b.  Khi bán chứng khoán, căn cứ vào giá bán chứng khoán, hạch toán. 



 

- Trường hợp Lãi (Giá bán > giá Mua), ghi: 

Nợ  TK tiền gửI (Giá bán) 

 Có TK chứng khoán kinh doanh (Trị giá vốn/ giá trước đây đã mua chứng 

khoán). 

 Có TK 741/ Thu lãi do kinh doanh chứng khoán (Giá bán – Giá vốn). 

 

- Trường hợp lỗ (Giá bán < Giá mua), ghi: 

Nợ  TK tiền gửI (Giá bán) 

Nợ  TK 841 chi về mua bán CK 

 Có TK chứng khoán kinh doanh (trị giá vốn – Giá trước đây đã mua CK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 

QUA NGÂN HÀNG 

(THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT) 
 

4.1. Những vấn đề chung. 
4.1.1.   Khái niệm. 

 Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ của 

khách hàng thông qua vai trò trung gian của NH, trong đó phổ biến là thanh toán 

không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán bằng 

cách trích từ tài khoản này chuyển trả vào tài khoản khác theo lệnh của chủ tài khoản. 

4.1.2.   Ý nghĩa nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng. 

- VớI vai trò trung gian thanh toán, NH đã giúp cho khách hàng  giảI quyết nhanh 

vòng vay vốn tạo điều kiện thúc đẩy quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

- Nhờ công tác thanh toán qua ngân hàng được thực hiện chủ yếu bằng chuyển 

khoản nên đã giảm đi rất nhiều chi phí vận chuyển, lưu thông tiền mặt, tiết kiệm 

được cho nền kinh tế  xã hộI phần lớn chi phí phát hành tiền mặt cho lưu thông. 

- Thông qua việc khách hàng đến mở tài khoản tiền gửI để đáp ứng nhu cầu thanh 

toán NH có điều kiện mở rộng nguồn vốn huy động. 

- Nhờ có nguồn vốn từ tiền gửI mà NH có thêm cơ hộI  để tăng khả năng cho vay 

góp phần tăng lợI nhuận cho NH. 

- Do mở tài khoản cho khách hàng mà NH có điều kiện để cung cấp thêm các dịch 

vụ  khác để được hưởng hoa hồng , đồng thờI theo dõi được phần nào hoạt động 

sản xuất kinh doanh của khách hàng  từ đó tạo điều kiện giúp đỡ hoặc hạn chế 

những hoạt động tiêu cực của họ. Như vậy tổ chức công tác thanh toán qua ngân 

hàng mang lạI ý nghĩa lớn cho nền kinh tế xã hội. 

 

4.1.3.   Các nguyên tắc thanh toán qua ngân hàng. 



 

 Muốn thanh toán qua ngân hàng khách hàng phảI chấp hành đúng quy định của 

NHNN về thanh toán qua ngân hàng cũng như những hướng dẫn cụ thể của từng NH. 

Dù là khách hàng của NH nào khi muốn thanh toán qua NH cũng phảI tuân theo các 

nguyên tắc sau: 

- PhảI mở tài khoản tiền gửI tạI NH và trên tài khoản phảI đảm bảo có số dư để đáp 

ứng nhu cầu thanh toán. Chủ tài khoản phảI chịu trách nhiệm về việc chi trả vượt 

quá số dư trên tài khoản và chịu phạt theo thể lệ thanh toán không dùng tiền mặt, 

chịu trách nhiệm về sai sót, lợI dụng trên những giấy tờ thanh toán của những 

ngườI được chủ tài khoản ủy quyền ký thay. 

- Khi thực hiện thanh toán qua NH, chủ tài khoản phảI chấp hành những quy định 

và hướng dẫn của NH về việc lập nhứng giấy tờ thanh toán, phương thức nộp, lĩnh 

tiền ở NH. Trên các giấy tờ thanh toán dấu và chữ ký phảI đúng mãu đã đăng ký 

tạI NH. 

- Chủ tài khoản tự tổ chức hạch toán, theo dõi số dư tiền gửI NH, nếu số liệu của 

NH và sổ sách của mình só số dư chênh lệch thì phảI báo ngay cho NH biết để 

cùng nhau đốI chiếu, điều chỉnh lạI số liệu cho khớp đúng. 

- NH có trách nhiệm kiểm  soát các giấy tờ thanh toán của khách hàng, số dư trên 

tài khoản và chi phí trả kịp thờI theo yêu cầu của khách hàng, mọI sai sót do chủ 

quan của NH làm thiệt hạI đến khách hàng đều phảI bồI thường theo quy định. 

 

4.2. Tài khoản sử dụng. 
- Tài khoản 4211 “ Tiền gửI không kỳ hạn bằng đồng VN của khách hàng trong 

nước” 

- Tài khoản 454 “ chuyển tiền phảI trả bằng đồng VN “ 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các tài khoản chuyển tiền VNĐ từ các TCTD 

khác chuyển đến để trả cho các đơn vị, cá nhân không có tài khoản ở TCTD. 

+ Bên Có ghi: Số tiền các tổ chức tín dụng khác chuyển đến để trả cho ngườI được 

hưởng. 

+ Bên Nợ  nghi:  

 Số tiền trả cho ngườI được hưởng 

 Số tiền chuyển trả lạI cho đơn vị chuyển tiền do ngườI được hưởng không đến 

nhận hoặc theo yêu cầu của đơn vị chuyển tiền, của ngườI được hưởng. 

+ Số dư có: phản ánh số tiền chuyển đến chưa thanh toán. 



 

- Tài khoản 427 “ Nhận ký quỹ bằng đồng VN” 

 Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng VN mà TCTD nhận ký quỹ, ký 

cược của khách hàng để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh 

tín dụng được thực hiện đúng hợp đồng, cam kết đã ký. 

+ Tài khoản 4271 “ Tiền ký gửI để đảm bảo thanh toán  séc” 

+ Tài khoản 4272 “ Tiền ký gửI để mở thư tín dụng” 

+ Tài khoản 4273 “ Tiền ký gửI để đảm bảo thanh toán thẻ” 

 NộI dung TK 4271, 4272, 4273 dùng để thanh toán số tiền ký gửI của khách 

hàng để đảm bảo thanh toán các loạI séc, thư tín dụng và thẻ. 

+ Bên có ghi: Số tiền khách hàng gửI để đảm bảo thanh toán. 

+ Bên Nợ  ghi:  

 Số tiền ký gửI đã thanh toán cho ngườI hưởng. 

 Số tiền gửI sử dụng còn thừa trả lạI cho khách hàng ký gửi. 

+ Số dư có: Phản ánh số tiền khách hàng đang ký gửI ở TCTD để đảm bảo thanh toán. 

- Tài khoản 5012 “ Thanh toán bù trừ giữa NH thành viên” 

 Tài khoản này mở tạI các NH thành viên tham gia thanh toán bù trừ dùng để 

hạch toán toàn bộ các khoản thanh toán bù trừ của NH khác. 

+ Bên có ghi:  

 Các khoản phảI trả cho NH khác 

 Số tiền chênh lệch phảI thu trong thanh toán bù trừ. 

+ Bên Nợ  ghi:  

 Các khoản phảI thu NH khác 

 Số chênh lệch phảI trả trong thanh toán bù trừ. 

+ Số dư Có : Phản ánh số tiền chênh lệch phảI trả trong thanh toán bù trừ chưa thanh 

toán. 

+ Số dư Nợ  : Phản ánh số chênh lệch phảI thu trong thanh toán bù trừ chưa thanh 

toán. Kết thúc thanh toán bù trừ tài khoản này không có số dư. 

- Tài khoản 5111 “ chuyển tiền đi năm nay” 

 Tài khoản này mở các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán lệnh chuyển tiền đi 

năm nay chuyển tớI trung tâm thanh toán. 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền chuyển đi theo lệnh chuyển nợ. 

+ Bên có ghi: 



 

 Số tiền chuyển đi theo lệnh chuyển có 

 Số tiền chuyển theo lệnh hủy lệnh chuyển nợ đã chuyển. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo lcác lệnh chuyển Nợ  lớn 

hơn Lệnh chuyển Có và lệnh hủy lệnh chuyển Nợ . 

+ Số dư Có: Phản ánh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các lệnh chuyển Có và 

lệnh hủy lệnh chuyển Nợ  lớn hơn lệnh chuyển Nợ . 

- Tài khoản 5112 “Chuyển tiền đến năm nay” 

 Tài khoản này mở tạI các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các lenẹh 

chuyển tiền đến năm nay do trung tâm thanh toán chuyển. 

+ Bên Nợ  ghi: 

 Số tiền chuyển đến theo lênh chuyển Có 

 Số tiền chuyển đến theo lệnh hủy chuyển Nợ   

+ Bên có ghi: Số tiền chuyển đến theo lệnh chuyển nợ  

+ Số dư Nợ  : Phản ánh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các lệnh chuyển có và 

lệnh hủy lệnh chuyển Nợ  lớn hơn số tiền chuyển đến theo các lệnh chuyển nợ 

+ Số dư Có : Phản ánh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các lệnh chuyển Nợ  lớn 

hơn Lệnh chuyển có và hủy lệnh chuyển nợ. 

- TK 519: Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng NH. 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán khác  giữa các đơn vị 

trong từng hệ thống ngân hàng. 

 TK 519 có các tài khoản cấp 3 như sau: 

 + TK 5191 – Điều chuyển vốn. 

 + TK 5192 – Thu hội, chi hộ. 

 + TK 5199 – Thanh toán khác  

TK 5191 – Điều chuyển vốn. 

 TK này dùng để hahcj toán số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa hội sở 

chính của ngân hàng với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống. 

Bên Nợ ghi: Số vốn điều chuyển đi 

Bên Có ghi: Số vốn điều chuyển đến. 

Số dư Nợ: Phản ảnh số chênh lệch số vốn điều chuyển đi lớn hơn vốn điều chuyển 

đến. 



 

Số dư Có: Phản ánh số chênh leehcj số vốn điều chuyển đến lớn hơn số vốn điều 

chuyển đi. 

TK 5192 và TK 5199, các tài khoản này dùng để hahcj toán các khoản thu hộ, chi hộ 

hoặc thanh toán khác (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản 

thích hợp) giữa các đơn vị trong cùng hệ thống ngân hàng phát sinh trong quá trình 

giao dịch.  

Bên Nợ: - Số tiền chi hộ các đơn vị khác 

- Số tiền phải thu các đơn vị khác. 

Bên Có: 

- Số tiền Thu hộ cho các đơn vị khác. 

- Số tiền các đơn vị khác trả. 

Số dự Nợ: Phản ánh số tiền còn phải thu các đơn vị khác. 

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác. 

- Tài khoản 5211 “ Liên hàng đi năm nay” 

 Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phát sinh về giao dịch liên hàng đi 

năm nay vớI các đơn vị khác trong cùng hệ thống. 

+ Bên Nợ  ghi: Các khoản chi hộ đơn vị khác trong cùng hệ thống NH theo giấy báo 

Nợ  liên hàng gửI đi. 

+ Bên có ghi : cá khoản thu hộ đơn vị khác trong cùng hệ thống NH theo giấy báo Có 

liên hàng gởI đi. 

+ Số dư nợ: Phản ánh số chênh lệch chi hộ nhiều hơn thu hộ 

+ Số dư Có : Phản ánh số chênh lệch thu hộ nhiều hơn chi hộ. 

 

- Tài khoản 5212 “ liên hàng đến năm nay” 

 Tài khoản này dùng để hạhc toán các khoản tiếp nhận về giao dịch liên hàng đến 

năm nay vớI các đơn vị khác trong cùng hệ thống NH. 

+ Bên Nợ  ghi:  

 Số tiền đơn vị khách trong cùng hệ thống NH thu hộ giấy báo Có liên hàng nhận 

được. 

 Số tiền giấy báo Nợ  liên hàng đã được đốI chiếu. 

+ Bên Có ghi:  



 

 Số tiền đơn vị khách trong cùng hệ thống nH chi hộ theo giấy báo Nợ  liên hàng 

nhận được. 

 Số tiền các giấy báo có liên hàng đã được đốI chiếu. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số tiền các giấy báo có liên hàng chưa được đốI chiếu 

+ Số dư Có : Phản ánh số tiền các giấy báo Nợ  liene hàng chưa được đốI chiếu . 

 

- Tài khoản 1113 “ tiền gửI thanh toán  tạI NHNN bằng đồng VN” 

 Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng VN của các TCTD gửI không kỳ 

hạn tạI NHNN. 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền gửI vào NHNN. 

+Bên Có ghi: Số tiền TCTD lấy ra 

+ Số dư Nợ  : phản ánh số tiền đang gửI không kỳ hạn tạI NHNN. 

 

4.3. Phương pháp hạch toán 
4.3.1. Thanh toán bằng séc. 
4.3.1.1. Khái niệm. 

 Séc là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do một ngườI ký phát 

hành để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho ngườI thu hưởng thông qua NH làm 

trung gian thanh toán. 

 Hoặc séc là phương tiện thanh toán do gườI ký phát hành lập dướI hình thức 

chứng từ theo mẫu in sẵn, lệnh cho ngườI thực hiện thanh toán trả không điều kiện 

một số tiền nhật định cho ngườI thụ hưởng (Trích Nghị định 159/ 2003 NĐ – CP ngày 

10/12/2003) 

4.3.1.2. Một số quy định về phát hành và sử dụng séc. 

- ThờI gian xuất trình của một tờ séc theo quy định hiện hành (Nghị định 159/NĐ – 

CP ngày 10/12/2003 của chính phủ có giá trị hieụe lực từ 1/4/2004) là 30 ngày kể 

từ ngày phát hành  cho đến ngày ngườI thụ hưởng nộp séc vào NH kể cả ngày lễ 

và chủ nhật. Nếu ngày hết hạn rơi vào ngày nghỉ thì thờI hạn được lùi vào ngày  

làm việc tiếp theo ngày sau ngày nghỉ. 

- NgườI phát hành chỉ được ghi số tiền trên séc trong phạm vi số dư tài khoản tiền 

gửI của mình tạI NH. Nếu phát hành quá số dư ngườI thụ hưởng có quyền yêu cầu 

NH thanh toán theo số tiền hiện có trên tài khoản của ngườI phát hành. 



 

- Séc hiện hành về hình thức chỉ một loạI , tuy nhiên về nộI dung thì có thể séc ký 

danh hoặc vô danh. 

- Séc ký danh: Có ghi tên, địa chỉ ngườI thụ hưởng. 

- Séc vô danh: Không ghi tên, ngườI nào cầm séc nộp vào NH, đó là ngườI thụ 

hưởng. 

 Theo tính chất thanh toán thì có: 

+ Séc lĩnh tiền mặt: Trên séc không có ghi cụm từ “ trả vào tài khoản” 

+ Séc chuyển khoản: Trên séc có ghi cụm từ “ trả vào tài khoản” 

+ Mặc khác nếu khách hàng có yêu cầu bảo chi séc thì làm thủ tục bảo chi và NH sẽ 

ghi tên, đóng dấu, ghi ngày, tháng, năm vào nơi quy định cho việc bảo chi séc ở mặt 

trước tờ séc. 

- NgườI thụ hưởng nếu muốn chuyển séc thì ký hậu chuyển nhượng trừ trường hợp 

trên séc có ghi: ‘ không được chuyển nhượng” (do ngườI phát hành ghi). Có thể 

chấm dứt chuyển nhượng khi ghi trước chữ ký “không tiếp tục chuyển nhwongj” 

- NgườI phát hành séc nếu thiếu khả năng thanh toán ngoài việc chịu trách nhiệm 

trả số tiền truy đòi còn bị xử lý như sau: 

+ Vi phạm lần 1 bị NH cảnh cáo. 

+ Vi phạm lần 2 bị NH tạm thờI đình chỉ quyền phát hành séc trong 3 tháng, thu hồI 

séc trắng. 

+ Vi phạm lần 3 NH đình chỉ vĩnh viễn quyền phát hành séc và thông báo cho NH 

NN. 

4.3.1.3. Thủ tục phát hành séc. 

 Chủ tài khoản có nhu cầu sử dụng séc thì đến NH làm thủ tục mua séc. NH bán 

séc. NH bán tốI đa mỗI lần cho cá nhân là 1 cuốn séc, cho pháp nhân là 3 cuốn séc 

(mỗI cuốn 10 tờ). 

- Khi có nhu cầu thanh toán chủ tài khoản thanh toán ghi đầy đủ các yếu tố trên tờ séc 

theo đúng quy định sau: 

+ Số tiền bằng số, bằng chữ  

+ Chuyển nhường hay không chuyển nhwongj. 

+ Đích danh hay vô danh.. 

+ Ngày, tháng…, ký tên, đóng dấu (nếu có). 

 



 

- Nếu ngườI thụ hưởng có đề ghị  bảo chi thì ngườI phát hành phảI làm thủ tục bảo 

chi tạI NH bằng cách lập 2 liên giấy yêu cầu bảo chi séc kèm theo tờ séc đã ghi 

đầy đủ các yếu tố. NH sau khi kiểm trả các chứng từ trên, kiểm tra số dư trên tài 

khoản ngườI phát hành, nếu đủ điều kiện sẽ ghi ngày, tháng, ký tên đòng dấu vào 

nơi quy định. 

 

 Nợ  TK 4211 Đơn vị phát hành 

  Có TK 4271 Séc bảo chi. 

 Giao tờ séc bảo chi cho khách hàng, xử lý chứng từ. 

+ Một liên giấy yêu cầu bảo chi séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211, ghi có 4271 

+ Một liên còn lạI làm giấy báo Nợ  gởi lên trả tiền. 

4.3.1.4. Thủ tục thanh toán. 

 NgườI thụ hưởng nộp séc vào NH kèm theo 3 liên Bảng kê nộp séc (BKNS) 

trong thờI hạn hiệu lực. NH sẽ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của séc, BKNS nếu đủ điều 

kiện thì sẽ thanh toán cho khách hàng, nếu không đủ điều kiện thì từ chốI thanh toán có 

nêu rõ lý do. Tờ séc sau khi kiểm tra sẽ xử lý tùy theo ngườI phát hành và ngườI thụ 

hưởng mở tài khoản ở cùng NH. 

a. Nếu séc được  thanh toán qua ngân hàng. 

 

 

 

 

 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng. 

(2): Đơn vị mua phát hành séc trả cho đơn vị bán 

(3): Đơ vị bán nộp séc vào NH trong thờI hạn hiệu lực. 

(4): NH kiểm tra séc nếu hợp lệ sẽ ghi Nợ  và báo Nợ  cho đơn vị mua 

(5): NH ghi có và báo có cho đơn vị bán hoặc cho rút tiền mặt nếu séc lĩnh tiền mặt. 

- Nếu séc thanh toán bằng chuyển khoản. 

 NH kiểm tra số dư tài khoản ngườI phát hành, nếu đủ số dư thì hạch toán. 

 Nợ  TK 4211 ( ngởI phát hành 

  Có TK 4211, 2111 (ngườI thụ hưởng) 

(1) 
(3) 

(5) 

(2) 
Đơn vị bán Đơn vị mua 

Ngân hàng 

(4) 



 

Xử lý chứng từ: 

- Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211. 

- Một liên BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ  ngườI phát hành. 

- Một liên BKNS dùng làm chứng từ báo có cho ngườI thụ hưởng. 

 Nếu séc dùng lĩnh tiền mặt. 

Kiểm soát như trên có bảo chi thì thanh toán cho ngườI thụ hưởng. 

 Nợ  4271 (séc bảo chi) 

  Có 4211, 2111, 1011. 

Xử lý chứng từ: 

- Tờ séc làm chứng từ ghi Nợ  TK 42171 

- Một liên BKNS dùng làm chứng từ thông báo tất toán 4271 cho ngườI phát hành. 

- Một liên BKNS dùng làm chứng từ ghi có TK 4211…. 

- Một liên BKNS dùng làm chứng báo Có hoặc biên nhận rút tiền mặt gửI ngườI thụ 

hưởng. 

b. Nếu séc được thanh toán tạI NH khác NH phát hành, có tham giá thanh toán 

bù trừ vớI NH phát hành. 

 

 

 

 

 

 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng. 

(2): Đơn vị mua phát hành séc trả cho bên bán 

(3): Đơn vị bán nộp séc vào NH trong thờI hạn hiệu lực. 

(4): Trường hợp đơn vị bán nộp séc vào NH bên bán thì NH này phảI chuyển séc về  

NH bên mua. 

(5): NH bên mua khi nhận được séc kiểm tra séc nếu hợp lệ sẽ ghi Nợ  và báo Nợ  cho 

đơn vị mua 

(6): NH bên mua thanh toán cho NH bên bán hoặc cho đơn vị bán lĩnh tiền mặt. 

(7): NH bên bán ghi có và báo có cho đơn vị bán. 

Séc thanh toán chuyển khoản. 

(3 (7 

(4) 

(6) 
(3) (5) 

(1) 

(2) 
Đơn vị bán 

NH bên bán NH bên mua 

Đơn vị mua 



 

 NgườI thụ hưởng có thể nộp séc vào nH nợI họ mở tài khoản tiền gửI hoặc nộp 

vào NH nơi ngườI phát hành mở tài khoản tiền gửi. Nếu nộp vào NH nơi thụ hưởng 

thì séc được chuyển về  NH bên phát hành. Sau đó NH bên phát hành kiểm tra các 

yếu tố như trên, hạch toán: 

 Nợ  4211 (Đơn vị phát hành) 

  Có 5012 

- NH lập thêm 2 liên Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ (BK số 12) xử lý chứng từ. 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211. 

+ Một BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ  đơn vị phát hành. 

+ Một BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 5012. 

+ Hai liên BKNS và BK 12 chuyển cho NH bên thụ hưởng. 

- Tài NH thụ hưởng. 

+Khi nhận được các chứng từ trên kiểm tra và hạch toán. 

 Nợ  5012 

  Có 4211 (ngườI thụ hưởng) 

Xử lý chứng từ: 

+ BK 12 dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 5012. 

+ Một liên BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211 

+ Một liên BKNS dùng làm chứng từ báo có cho bên thụ hưởng. 

 

Séc thanh toán bằng tiền mặt. 

 Séc lính tiền mặt chỉ được rút tiền tạI đơn vị thanh toán (NH mở tài khoản của 

ngườI phát hành). Hạch toán và xử lý giống như trường hợp a. 

 

 Séc có bảo chi: 

- Tại  NH bên thụ hưởng khi nhận séc thì kiểm tra như trường hợp a, sau đó hạch 

toán: 

 Nợ  5012 

  Có 4211 (đơn vị thụ hưởng) 

 Xử lý chứng từ: 

+ Lập thêm 2 liên BK 12, một liên dùng để ghi Nợ  TK 5012 

+ Hai BKNS dùng để ghi Có TK 4211 và báo có ngườI hưởng thụ 



 

+ Séc, BK 12 và BKNS gửI cho NH phát hành. 

- TạI NH phát hành: 

 Nhận được các  chứng từ của NH thụ hưởng gửI, sau khi kiểm tra nếu hợp lệ thì 

xử lý: 

 Nợ  4271 (séc bảo chi) 

  Có 5012 

+ BK 12 dùng làm chứng từ ghi Có TK 5012 

+ Séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4271 

+ BKNS dùng làm chứng từ thông báo tất toán TK 4271 cho ngườI phát hành. 

c. Nếu séc thanh toán trong hai ngân hàng cùng hệ thống. 

 Trường hợp này thủ tục thnah toán do tổng giám đốc các NH hướng dẫn cụ thể. 

Tuy nhiên thông thường thì hạch  thủ tục thanh toán qua các bước sau: 

 Séc thanh toán bằng chuyển khoản. 

 - TạI NH bên thụ hưởng: 

Nếu ngườI thụ hưởng nộp séc vào thì kiểm tra và chuyển về NH phát hành. 

 -TạI NH phát hành, sau khi kiểm tra séc của khách hàng nộp hoặc của NH thụ 

hưởng chuyển đến. 

 Nợ  4211 (đơn vị phát hành) 

  Có 5211, 5111 

Lập giấy báo có liên hàng hoặc lệnh chuyển Có gửI đi cho NH bên thụ hưởng. 

 Xử lý chứng từ: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211 

+ Một liên giấy báo có (lệnh chuyển có) dùng làm chứng từ ghi Có  TK 5211 hoặc 

5111 

+ BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ  đơn vị phát hành. 

+ Hai BKNS và giấy báo gửI cho NH nên thụ hưởng. 

- TạI NH bên thụ hưởng: 

 Nếu ngườI thụ hưởng nộp séc vào thì kiểm tra và chuyển về NH phát hành. 

 -TạI NH phát hành, sau khi kiểm tra séc của khách hàng nộp hoặc của NH thụ 

hưởng chuyển đến. 

 Nợ  4211 (đơn vị phát hành) 

  Có 5211, 5111 



 

Lập giấy báo có liên hàng hoặc lệnh chuyển Có gửI đi cho NH bên thụ hưởng. 

 Xử lý chứng từ: 

+ Tờ séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211 

+ Một liên giấy báo có (lệnh chuyển có) dùng làm chứng từ ghi Có  TK 5211 hoặc 

5111 

+ BKNS dùng làm chứng từ báo Nợ  đơn vị phát hành. 

+ Hai BKNS và giấy báo gửI cho NH nên thụ hưởng. 

 

- TạI NH thụ hưởng: 

Nếu nhận lệnh chuyển có thì kiểm tra mật mã và in ra chứng từ, nếu nhận giấy báo 

qua ngân mạng chuyển tiền điện tử thì phục hồI giấy báo kiểm tra và xử lý: 

 Nợ  5211,5112 

  Có 4211 ( NgườI thụ hưởng) 

Xử lý chứng từ:  

+ Giấy báo (lệnh chuyển Có ) dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 5212,5112 

+ Hai BKNS dùng  làm chứng từ ghi Có 4211 và báo Có cho ngườI thụ hưởng. 

 

Séc bảo chi: 

- TạI NH thụ hưởng, nếu tổng giám đốc của hệ thống quy định phảI chuyển về NH 

bảo chi trước khi ghi Có cho ngườI thụ hưởng thì quá trình xử lý giống như séc 

thanh toán chuyển khoản. Nếu tổng giám đốc cho phép ghi có trước khi hạch toán: 

Nợ  5211,5111 

 Có 4211 (ngườI thụ hưởng) 

Xử lý chứng từ: 

+ Lập giấy báo NH (lệnh chuyển Nợ ) dùng một liên làm chứng từ ghi Nợ  

5211 hoặc 5111. 

+ Hai BKNS dùng làm chứng từ ghi Có TK 4211 và báo có cho đơn vị thụ 

hưởng. 

+ Séc, BKNS và giấy báo gửI NH bảo chi: 

- TạI NH bảo chi: 

Sau khi kiểm tra các chứng từ nhận  được, hạch toán: 

 Nợ  4271 



 

  Có 5212,5112 

+ Séc dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4271,BKNS báo tất toán TK 4271. 

+ Giấy báo (lệnh chuyển Nợ ) dùng làm chứng từ ghi Có TK 5212,5112 

d. Các trường hợp séc thanh toán khác ngân hàng. 

 Theo quy định của NHNN, các NH không phảI là NH mở tài khoản 

cho đơn vị phát hành séc (không phảI là đơn vị thanh toán) thì gọI là các 

đơn vị thụ hộ có quyền thu phí dịch vụ thanh toán séc của khách hàng nhờ 

thu. 

 Các khoản thu này ghi vào thu dịch vụ thanh toán phảI tách phần 

thuế GTGT để hạch toán: 

 Nợ  4211,1011… 

  Có 711 (thu dịch vụ thanh toán) 

  Có TK 4531 (thuế GTGT). 

 Trường hợp đơn vị thu hộ chuyển séc chậm do lỗI xủa mình gây ra 

thiệt hạI cho ngườI thụ hưởng thì phảI bồI thường số tiền bồI thường được 

tính. 

Số tiền 

bồI 

thường 

= 

Số tiền 

ghi trên 

séc 

X 
Số ngày 

chuyển chậm 
X (1) 

(1) : Lãi suất nợ quá hạn 

Số ngày chuyển chậm tính từ ngày ngườI thụ hưởng nộp séc vào đơn vị thụ 

hưởng  đến ngày séc đến đơn vị thanh toán. 

 

4.3.2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi(UNC): 
4.3.2.1   Khái niệm. 

UNC là chứng từ do chủ TK lập để ủy nhiệm cho NH trích tài khoản của mình chi 

trả cho ngườI thụ hưởng. 

4.3.2.2.  Một số quy định khi sử dụng UNC. 

- Khi có nhu cầu chi trả, bên trả tiền lập 3 hoặc 4 liên UNC ghi đầy đủ các yếu tố, 

chủ TK ký tên, đóng dấu và nộp vào NH (số liên UNC có thể thay đổI theo yêu 

cầu từng NH). 



 

- NH tiếp nhận và kiểm tra tất cả các yếu tố trên UNC, số dư TK của ngườI trả tiền, 

nếu TK không đủ số dư thì trả lạI UNC cho khách hàng. Nếu nếu đủ điều kiện thì 

tiếp nhận và xử lý theo từng trường hợp. 

- UNC dùng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trong mọI trường hợp khách hàng 

mở TK cùng NH hay khác NH. 

- NH tiếp nhận UNC và có trách nhiệm thực hiện ngay trong ngày làm việc nếu 

UNC hợp lệ. 

4.3.3.3.  Phương pháp hạch toán. 

    a. Trường hợp khách hàng mở tài khoản trong cùng NH. 

 

 

 

 

 

 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng . 

(2): Đơn vị mua lập UNC gửI vào NH. 

(3): NH sau khi kiểm tra UNC hợp lệ sẽ trích tài khoản đơn vị mua ghi Nợ  và báo Nợ  

cho đơn vị mua. 

(4): NH ghi tăng TK đơn vị bán và báo Có cho đơn vị bán. 

 Nợ  4211 (đơn vị mua) 

  Có 4211 (đơn vị thụ hưởng) 

Xử lý chứng từ: 

+ Một liên UNC dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211 trả tiền và ghi Có đơn vị thụ 

hưởng. 

+ Hai liên UNC dùng làm chứng từ báo có cho đơn vị thụ hưởng và báo nợ cho đơn vị 

trả tiền. 

b. Trường hợp khác NH. 

 

 

 

 

(3) 
(2 

(4) 

(1) 
Đơn vị bán Đơn vị mua 

Ngân hàng 

(3) 

(4) 

(5) (2) 

(1) 
Đơn vị bán 

NH bên bán NH bên mua 

Đơn vị mua 



 

 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng. 

(2): Đơn vị mua lập UNC gở I vào NH. 

(3): NH sau khi kiểm tra UNC hợp lệ sẽ trích tài khoản đơn vị mua ghi Nợ  và báo Nợ  

cho đơn vị mua. 

(4): NH bên mua thanh toán cho NH bến bán. 

(5): NH bên bán ghi tăng TK đơn vị bán và báo có cho đơn vị bán. 

Trường hợp khác NH có thể là: 

b1: Hai NH khác nhưng cùng hệ thống. 

b2: Hai NH khác có tham gia thanh toán bù trừ. 

b3. Hai NH khác không tham gia thanh toán bù trừ, thanh toán qua NHNN. 

- TạI NH bên trả tiền: 

 Kiểm tra 4 liên UNC khi nhận được từ đơn vị trả tiền, hạch toán: 

 Nợ  4211 (đơn vị trả tiền) 

  Có 5211,5111 (b1) 

  Có 5012 (b2) 

  Có 1113 (b3) 

Xử lý chứng: 

+ Hai liên UNC dùng để ghi Nợ  và báo Nợ  cho đơn vị trả tiền. 

+ Hai liên UNC kèm vớI các chứng từ lập thêm để thanh toán vớI NH bên bán. 

+ Lập thêm các chứng từ tương ứng cho từng trường hợp. 

(b1) Lập giấy báo Có hoặc lệnh chuyển Có  

(b3): Lập BK 12. 

(b3): Lập BK chứng từ thanh toán qua NHNN (BK 11). 

+ Một liên giấy báo Có (lệnh chuyển có) dùng làm chứng từ ghi Có TK 5211,5111, 

liên còn lạI kèm 2 liên UNC gởI cho NH cùng hệ thống. 

+ Một BK 12 dùng để ghi Có 5012, liên còn lạI kèm vớI 2 liên UNC mang đi thanh 

toán bù trừ. 

Một BK 11 dùng để ghi Có TK 1113, liên còn lạI kèm hai liên UNC gửI NHNN  nơi 

trả tiền mở TK tiền gửi. 

- TạI NHNN (tương ứng vớI trường hợp b3) nếu NH bên trả tiền và bên thụ hưởng 

đều có TK tiền gửI ở NHNN. 



 

Khi nhận BK 11 và 2 liên UNC, sau khi kiểm tra chứng từ, kiểm tra số dư trên tài 

khoản của NH bên trả tiền đủ điều kiện thì hạhc toán: 

 Nợ  TKTG bên trả tiền 

  Có TK TG NH bene thụ hưởng. 

NHNN lập thêm chứng từ ghi sổ, bK 11 để ghi Nợ , ghi Có vào các TK trên và gửI 

2 liên UNC + vớI BK 11 về NH bên thụ hưởng. 

- Nếu NH bên trả tiền và bên thụ hưởng mở TK ở các chi nhánh NHNN. 

+ TạI NHNN bên trả tiền: 

 Nợ  TKTG NH bên trả tiền 

  Có TK liên hàng đi 

Lập thêm 2 liên giấy báo Có. Xử lý chứng từ như sau: 

 BK 11 dùng làm chứng từ ghi Nợ  TKTG NH bên trả tiền. 

 Một liên giấy báo Có dùng để ghi Có TK liên hàng đi. 

 Hai liên UNC và 1 liên giấy báo Có gửI NHNN bên thụ hưởng (mở TKTG bên 

NH hưởng thụ). 

+ TạI NHNN bên thụ hưởng. 

Khi nhận các chứng từ trên kiểm tra và hạch toán: 

 Nợ  TK liên hàng đi 

  Có TKTG NH bên thụ hưởng. 

Xử lý chứng từ, lập thêm 2 BK 11. 

 Liên giấy báo dùng ghi Nợ  trên tK liên hàng đi. 

 Một BK 11 dùng làm để ghi Có TKTG NH bên thụ hưởng. 

 Hai liên UNC và một BK 11 gửI cho NH bên thụ hưởng. 

+ Tại NH bên thụ hưởng: 

Khi nhận các chứng từ của NHNN chuyển đến hoặc của NH trả tiền, sau khi 

kiểm tra sẽ xử lý. 

 Nợ  5212, 5112 (b1) 

 Nợ  5012(b2) 

 Nợ  1113(b3) 

  Có 4211 (đơn vị thu hưởng). 

Xử lý chứng từ: 

+ Hai liên UNC một liên ghi Có 4211, một liên báo Có đơn vị thụ hưởng. 



 

+ Giấy báo Có (lệnh chuyển Có ) dùng để ghi Nợ  TK 5212, 5112. 

+ BK 12 dùng để ghi Nợ  TK 5012 

+ BK 11 dùng để ghi Nợ  TK 1113. 

Trường hợp chuyển tiền đi khác NH thì khách hàng phảI trả phí chuyển tiền. 

Các khoản thu này ghi vào thu dịch vụ thanh toán và phảI tách riêng phần thuế 

giá trị gia tăng để hạch toán. 

 Nợ  4211, 1011…. 

  Có 711 (thu dịch vụ thanh toán) 

  Có TK thuế GTGT (4531), nếu có. 

4.3.3. Thanh toán bằng ủy nhiệm thu (UNT) 
4.3.2.1.Khái niệm. 

 UNT  là chứng từ đòi tiền do ngườI bán hay ngườI cung cấp dịch vụ lập, ủy nhiệm 

cho ngân hàng đòi tiền ngườI mua hay ngườI nhận cung ứng dịch vụ trên cơ sở hàng 

hóa, dịch vụ đã cung ứng. 

4.3.2.2. Một số quy định khi áp dụng hình thức thanh toán UNT. 

- ĐốI vớI đơn vị mua khi ký hợp đồng vớI bên bán có thỏa thuận  hình thức thanh 

toán tiền bằng UNT thì phảI thông báo cho ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản 

tiền gởI biết bằng văn bản. Đây là cơ sở quan trọng để ngân hàng căn cứ trích tiền 

tư TK tiền gởI của bên mua trả cho bên bán. 

- Đơn vị bán có nhiệm vụ cung ứng hàng hóa dịch vụ theo đúng hợp đồng. Nếu hai 

bên có tranh chấp về chất lượng hàng hóa, số lượng … hai bên mua bán tự giảI 

quyết. 

- NgườI mua có nhiệm vụ duy trì số dư trên TK tiền gửI sau khi đã nhận hàng hóa 

để ngân hàng thanh toán cho đơn vị bán theo UNT gởi đến, nếu TK không đủ số 

dư, ngân hàng lưu UNT và theo dõi cho đến khi đủ sẽ thanh toán cho đơn vị bán, 

hoặc trả lạI cho đơn vị bán. 

- NgườI bán khi lập UNT phảI lập 3 liên hoặc 4 liên kèm theo các hóa đơn chứng từ 

nhanạ giao hàng cho ngườI mua gởI vào ngân hàng nơi họ mở tài khoản tiền gởi. 

4.3.3.3. Thanh toán ủy nhiệm thu. 

a. Nếu ngườI mua và ngườI bán có TK cùng ngân hàng. 

 

 

 (2 
(4) 

(1) 
Đơn vị bán Đơn vị mua 



 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng. 

(2): Đơn vị bán lập UNT gửI vào NH. 

(3): NH sau khi kiểm tra và đốI chiếu vớI thông báo bằng văn bản do đơn vị mua gởI 

trước đây nếu UNT hợp lệ sẽ trích tài khoản đơn vị mua ghi Nợ  và báo cho đơn vị 

mua. 

(4): NH ghi tăng TK đơn vị bán và báo Có cho đơn vị bán. 

Khi nhận 4 liên UNT của ngườI bán, ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của UNT và số 

dư trên TK ngườI mua nếu đủ điều kiện thì hạhc toán. 

 Nợ  TK 4211 (đơn vị mua) 

  Có 4211 (đơn vị bán) 

Xử lý chứng từ: 

+ 1 lliên UNT dùng làm chứng từ gho Nợ  TK 4211 và ghi Có TK 4211 

+ 2 liên UNT dùng làm chứng từ báo Nợ  và báo Có. 

b. Nếu ngườI mua và ngườI bán có tài khoản tạI 2 ngân hàng khác. 

Sơ đồ thanh toán tổng quát. 

 

 

 

 

 

 

(1): Đơn vị bán giao hàng hóa cho đơn vị mua theo hợp đồng. 

(2): Đơn vị bán lập UNT gửI vào NH bên bán. 

(3): NH bến bán chuyển UNT về NH bên mua. 

(4): Nh bên mua sau khi kiểm tra và đốI chiếu vớI thông báo bằng văn bản do đơn vị 

mua gửI trước đây nếu UNT hợp lệ sẽ trích tài khoản đơn vị mua ghi Nợ  và báo Nợ  

cho đơn vị mua. 

(5): NH bên mua thanh toán cho NH bên bán. 

(6): NH bên bán ghi tăng TK đơn vị bán và báo Có cho đơn vị bán. 

Trường hợp các đơn vị có thể là: 

b1: Hai ngân hàng khác cùng  hệ thống 

b2 : Hai ngân hàng khác có tham gia thanh toán bù trừ. 

(3) 

(6) 

(5) 

(2) (4) 

(1) 
Đơn vị bán 

NH bên bán NH bên mua 

Đơn vị mua 



 

b3 : Hai ngân hàng khác không tham gia thanh toán bù trừ, thanh toán qua NHNN. 

 Khi ngườI bán lập 4 liên UNT gửI vào thì NH trích liên thứ 4 lưu lạI, còn 3 liên và 

các hóa đơn chứng từ gửI cho NH bên mua (có thể chuyển nộI dung các chứng từ 

trên). 

- TạI ngân hàng bên mua: 

 Kiểm tra các chứng từ nhanạ từ ngân hàng bên bán, nếu đủ điều kiện thì hạch 

toán: 

 Nợ  4211 (đơn vị mua) 

  Có 5211,5111 (trường hợp b1) 

  Có 5012 (trường hợp b2) 

  Có 1113 (trường hợp b3). 

Lập thêm chứng từ và  xử lý như UNC khác ngân hàng. 

- TạI ngân hàng bên bán. 

+ Khi nhận được các chứng từ do NHNN hoặc NH bên mua gởI đến dùng liên 4 UNT 

đã lưu trước đây để đốI chiếu, nếu đúng và các chứng từ khác đều hợp lệ thì hạch 

toán: 

 Nợ  5211,5111 (trường b1) 

 Nợ  5012 (trường hợp b2) 

 Nợ  1113 (trường hợp b3) 

  Có 4211 (đơn vị bán) 

- Trường hợp chuyển tiền đi khác NH thì khách hàng phảI trả phí chuyển tiền. Các 

khoản thu này ghi vào thu dịch vụ thanh toán và phảI tách riêng phần thuế giá trị 

gia tăng để hạch toán. 

Nợ  4211, 1011.. 

 Có 711 (thu phí dịch vụ thanh toán) 

 Có 4531 thuế GTGT. 

c. Trường hợp tài khoản tiền gửI ngườI mua không đủ số dư: 

 NH bên mua theo dõi và xử lý phạt theo quy định. Số tiền phạt chuyển cho 

đơn vị bán tùy theo từng trường hợp: 

 Nợ  4211, 5012,…. Số tiền phạt cậm trả 

  Có 4211 (đơn vị bán) 

TạI NHNN trong trường hợp (b3) thì xử lý tương tự như UNC. 



 

 

4.3.4. Thanh toán bằng thư tín dụng: 
4.3.4.1. Khái niệm. 

 Thư tín dụng là chứng từ thể hiện sự cam kết thanh toán tiền của ngườI 

mua cho ngườI bán khi họ xuất trình đầy đủ chứng từ theo nộI dung của thư tín 

dụng. 

- Hình thức thanh toán này thường  đảm bảo quyền lợI cho cả hai bên mua và bán 

trong trường hợp họ khó có điều kiện trực tiếp trao đổI vớI nhau vì thế thường  

được sử dụng trong thanh toán quốc tế. Tuy nhiên TTD đề cập trong phần này là 

TTD dùng thanh toán trong nước. Hiện nay trong phạm vị quốc gia hình thức 

thanh toán này ít được sử dụng vì còn nhiều cách thanh toán khác thuận lợi hơn. 

4.3.4.2. Những quy định cụ thể và phương pháp hạch toán. 

    a. Thủ tục mở TTD. 

 Khi có nhu cầu thanh toán bằng TTD bên trả tiền lập 4 liên giấy mở TTD ghi đầy 

đủ các yếu tố quy định kèm theo bảng đăng ký chữ ký mẫu của ngườI được ủy quyền 

nhận hàng. NộI dung nghi rõ tên, chức vụ, số, ngày tháng  năm và nơi cấp giấy 

CMND, chữ ký mẫu của ngườI được quyền nhận hàng, chữ ký của chủ tài khoản và 

dấu của đơn vị trả  tiền. 

- TạI ngân hàng phục vụ bên trả tiền: 

 Khi nhận mở TTD cho khách hàng thì tiếp nhận toàn bộ các chứng từ nêu trên và 

kiểm tra, chỉ nhận mở TTD trong trường hợp ngườI thụ hưởng có mở TK tạI một NH 

khác cùng hệ thống. 

 NH hạch toán : 

 Nợ  4211 (đơn vị trả tiền) 

  Có 4272 

Xử lý chứng từ. 

+ 2  liên giấy mở TTD dùng làm chứng từ ghi Nợ  TK 4211 của đơn vị trả tiền và ghi 

Có TK 4272. 

+ 1 liên giấy mở TTD dùng làm giấy báo Nợ  gửI đơn vị trả tiền. 

+ 2 liên giấy mở TTD gửI NH phục vụ bên thụ hưởng. 

b. Thủ tục thanh toán TTD. 

ĐốI vớI bên thụ hưởng khi nhận được giấy mở TTD do NH gởI đến phảI đốI chiếu 

vớI hợp đồng hay đơn đặt hàng, kiểm soát giấy ủy nhiệm nhận hàng, giấy CMND của 



 

ngườI nhận hàng nếu đùng thì giao hàng và yêu cầu ngườI nhận hàng ký tên vào hóa 

đơn giao hàng. 

 Căn cứ vào hóa đơn chứng từ giao hàng bên  thụ hưởng lập 4 liên bảng kê hóa 

đơn, chứng từ giao hàng nộp vào NH phục vụ. Trên bảng kê này bên thụ hưởng phảI 

ký tên, đóng dấu của đơn vị và phảI có chữ ký xác nhận của ngườI nhận hàng, tổng số 

tiền phảI thanh toán cho bên thụ hưởng. 

 ĐốI vớI ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng  

- Khi nhận được 2 liên giấy mở TTD do NH phục vụ bên trả tiền gửI đến, tiến hành 

kiểm tra và ghi ngày nhận, ký tên, đóng dấu đơn vị lên các liên giấy mở TTD. Sau 

đó gởI 1 liên cho bên thụ hưởng, còn 1 liên lưu lạI NH và mở sổ theo dõi TTD 

đến. 

- Khi nhận được 4 liên bảng kê hóa đơn chứng từ do bên thụ hưởng nộp vào, NH 

kiểm tra và đốI chiếu các yếu tố, thờI gian hiệu lực cuả TTD (tốI đa 3 tháng), nếu 

đúng xử lý như sau: 

+ Ghi vào sổ theo dõi TTD đến đã được thanh toán. 

+ Hạch toán: 

 Nợ  5211… 

  Có 4211 

+ 1 liên bảng kê hóa đơn chứng từ giao hàng kèm theo liên giấy mở TTD đã lưu trước 

đây làm chứng từ ghi Có TK 4211. 

+ 1 liên bảng kê hóa đơn chứng từ giao hàng làm giấy báo có gởI bên thụ hưởng. 

+ Lập 2 liên giấy báo Nợ  liên hàng, 1 liên dùng để ghi Nợ  tK 5211, 1 liên kèm vớI 2 

liên bảng kê hóa đơn chứng từ giao hàng gởI cho NH phục vụ bên mua. 

 

Tại NH phục vụ bên trả tiền khi nhận được các chứng từ trên thì kiểm tra đốI chiếu và 

xử lý. 

 Nợ  4272 

  Có 5212 

+ Liên bảng kê hóa đơn chứng từ giao hàng dùng để ghi Nợ  TK 4272. 

+ Liên bảng kê hóa đơn chứng từ giao hàng làm giấy tất toán TK 4272 gởI đơn vị trả 

tiền. 

+ Giấy báo Nợ  dùng làm chứng từ ghi Có 5212. 



 

TTD chỉ thanh toán một lần. Do đó nếu số tiền trên TK 4272 vẫn còn thì NH lập 

phiếu chuyển khoản trả trở về TK trước đây đã trích và thông báo cho đơn vị biết. 

Lưu ý: Khi NH thực hiện các cuộc thanh toán theo sự ủy nhiệm của khách hàng, nếu 

có thu phí thì hạch toán vào TK 712. Phần thuế GTGT tách riêng ghi vào TK 4531. 

4.3.5. Thanh toán bằng thẻ thanh toán (TTT) 
4.3.5.1.Khái niệm và đặc điểm. 

TTT  là một phương tiện thanh toán mà ngườI chủ thẻ có sử dụng để rút tiền mặt 

tạI máy rút tiền tự động hoặc thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ tạI các cơ sở chấp nhận 

thanh toán thẻ. 

 ĐốI vớI TTT có đặc điểm là chủ thẻ muốn sử dụng thì phảI mua hàng hóa hay 

nhận cung ứng dịch vụ tạI nơi có lắp đặt các thiết bị đọc thẻ. Trong điều kiện VN việc 

phát hành và thanh toán thẻ còn nhiều khó khăn, có nhiều nguyên nhân trong đó đặc 

biệt là khả năng trang bị máy đọc thẻ. 

4.3.5.2. Những quy định khi sử dụng TTT và nguyên tắc hạch toán. 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Chủ thẻ làm thủ tục xin cấp thẻ. 

(2): Chủ thẻ  mua hàng hóa, dịch vụ tạI các cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ. 

(3): Sau khi kiểm tra và thanh toán cơ sở chấp nhận trả thẻ lạI cho chủ thẻ. 

(4): Cơ sở chấp nhận lập các hóa đơn gửI ngân hàng thanh toán. 

(5): Ngân hàng sau khi kiểm tra hóa đơn hợp lệ, thanh toán cho cơ sở chấp nhận. 

(6): Ngân hàng thanh toán gửI hóa đơn về ngân hàng phát hành. 

(7): Nếu chấp nhận thanh toán ngân hàng phát hành chuyển tiền trả cho ngân hàng 

thanh toán. 

(8): Từng định kỳ ngân hành phát hành gửI bảng kê cho chủ thẻ. 

(9): Chủ thẻ thanh toán tiền cho ngân hàng phát hành (nếu là thẻ tín dụng). 

 

a. Thủ tục phát hành thẻ TTT. 
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ĐốI vớI khách hàng. 

- Khi có nhu cầu sử dụng TTT khách hàng lập và gửI đến NH giấy đề ghị phát hành 

TTT (theo mẫu do NH phát hành thẻ quy định). 

- Nếu sử dụng thẻ ký quỹ thanh toán, khách hàng nộp thêm giấy UNC để trích TK 

tiền gửI hoặc nộp tiền mặt để ký quỹ đảm bảo thanh toán. 

ĐốI vớI ngân hàng phát hành thẻ. 

 Tiếp nhận các chứng từ của khách hàng, kiểm tra nếu đủ điều kiện thì hạch toán: 

 Nợ  4211. 1011….. 

  Có 4273 

  Có 711 (thu dịch vụ thanh toán, nếu có). 

  Có 4531 thuế GTGT nếu có. 

Lập TTT và giao cho khách hàng cùng vớI mật mã sử dụng sử dụng thẻ đồng thờI lập 

hồ sơ theo dõi thẻ đã phát hành. 

b. Thủ tục thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ cho các cơ sở tiếp nhận TTT. 

- Khi trả tiền, chủ thẻ xuất trình CMND và TTT cho cơ sở tiếp nhận để kiểm tra. 

Nếu đủ điều kiện thanh toán máy đọc thẻ in ra biên lai thanh toán, có ghi số tiền 

khách hàng dùng để mua hàng hóa dịch vụ. Biên lai thanh toán được lập 3 liên, 

phảI có chữ ký của chủ thẻ. 

Xử lý chứng từ như sau: 

+ 1 liên biên lai thanh toán gửI cho chủ thẻ cúng vớI thẻ thanh toán. 

+ 1 liên biên lai thanh toán lưu lạI cơ sở chấp nhận. 

+ 1 liên biên lai thanh toán kèm vớI bảng kê các biên lai thanh toán (do cơ sở chấp 

nhận lập vào cuốI ngày hoặc cuốI định kỳ) gửI cho NH đạI lý thanh toán thẻ. 

- NH đạI lý thanh toán khi nhận được các chứng từ trên kiểm tra nếu đủ điều kiện 

thì hạch toán: 

Nợ  4273 hoặc 3612 (tạm ứng hoạt động nghiệp vụ). 

 Có 4211 (cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ). 

- TạI NH phát hành thẻ. 

Nếu thanh toán trực tiếp cho cơ sở chấp nhận thì hạch toán như trên. Trường hợp 

thanh toán cho NH đạI lý, được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa hai bên qua thủ 

tục thanh toán vốn giữa các NH. 

 



 

c. Thủ tục nhận tiền mặt tạI NH đạI lý thanh toán thẻ. 

- Khi cần nhận tiền mặt chủ thẻ xuất trình thẻ kèm theo MCND cho ngân hàng. Sau 

khi kiểm tra thẻ, ghi số tiền khách hàng yêu cầu nhận, lập biên lai thanh toán thành 

2 liên sử dụng: 

+ Một liên dùng để làm chứng từ chi tiền mặt. 

+ Một liên giao cho chủ thẻ cùng vớI thẻ thanh toán và tiền mặt, đồng thờI NH hạch 

toán. 

 Nợ  1113, 5012, 5111,…. 

  Có 1011 

  Có 7110 (nếu có) 

  Có TK 4531 Thuế GTGT (nếu có) 

Khi nhận đủ tiền chủ thẻ phảI ký vào biên lai thnah toán. 

Thủ tục thanh toán giữa NH đạI lý và NH phát hành thẻ được thực hiện theo các 

nguyên tắc vốn giữa các NH. 

 

d. Thủ tục thay đổI hạn mức thanh toán, gia hạn sử dụng thẻ. 

- Thủ tục thay đổI hạn mức thanh toán thẻ. 

+ Khi sử dụng hết hạn mức thanh toán thẻ, nếu có nhu cầu sử dụng tiếp, chủ thẻ 

lập giấy đề nghị tăng hạn mức kèm theo TTT nộp vào NH phát hành. ĐốI vớI thẻ 

ký quỹ thanh toán thì chủ thẻ phảI lập UNC để trích TK tiền gởI hoặc nộp tiền mặt 

bổ sung vào hạn mức thanh toán. 

+ Sau khi kiểm tra các chứng từ nhận được, nếu đủ điều kiện NH phát hành sẽ bổ 

sung thêm hạn mức thông qua máy chuyên dùng cho TTT. Hạch toán tương tự 

như lúc phát hành thẻ. 

- Thủ tục gia hạn sử dụng thẻ. 

Khi hết hạn sử dụng thẻ, nếu có nhu cầu sử dụng thẻ kèm theo thẻ thanh toán nộp vào 

NH phát hành. 

 Sau khi kiểm tra chứng từ, nếu chấp nhận NH phát hành thẻ đưa thẻ vào máy 

chuyên dùng để ghi gia hạn sử dụng và trả lạI thẻ cho khách hàng. 

 

 

 



 

CHƯƠNG V: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH 

TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG. 
 

5.1. Những quy định chung. 
5.1.1.   Khái niệm. 

- Thanh toán điện tử liên ngân hàng là quá trình xử lý các giao dịch thanh toán liên 

ngân hàng kể từ khi khởi tạo lệnh thanh toán cho tới khi hoàn tất thực hiện lệnh thanh 

toán, được thực hiện qua mạng máy tính. 

- Thành viên trực tiếp là đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức 

cung ứng dịch vụ thanh toán được ban điều hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 

hàng cho phép kết nối trực tiếp tham gia hệ thống TTLNH. 

- Đơn vị thành viên trực tiếp là tổ chức trực thuộc thành viên và được ban điều 

hành hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cho phép kết Nợối trực tiếp tham gia hệ 

thống TTLNH theo đề nghị của thành viên. 

- Thành viên gián tiếp là tổ chức có mở tài khoản tại thành viên tực tiếp, thực hiện 

thanh toán thông qua thành viên trực tiếp Hệ thống thanh toán liên ngân hàng. 

5.1.2.   Các bên tham gia trong chuyển tiền điện tử. 

- Người phát lệnh là tổ chức cá nhận phát lệnh thanh toán. 

- Người nhận lệnh là tổ chức cá nhân nhận lệnh thanh toán 

- Đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán (viết tắt là đơn vị khởi tạo lệnh) là thành viên hoặc  

đơn vị thành viên thay mặt cho người phát lệnh lập và xử lý một lệnh thanh toán 

(đi). 

- Đơn vị nhận lệnh thanh toán (viết tắt là đơn vị nhận lệnh) là thành viên hoặc đơn vị 

thành viên thay mặt người nhận lệnh nhận và xử lý Lệnh thanh toán (đến). 

5.1.3.   Các thuật ngữ: 

- Lệnh thanh toán Có là lệnh thanh toán của người phát lệnh nhằm ghi Nợ tài 

khoản của người phát lệnh tại đơn vị khởi tạo lệnh một khoản tiền xác định và 

Ghi Có tài khoản của người nhận lệnh tại đơn vị nhận lệnh số tiền đó. 

- Lệnh thanh toán Nợ là lệnh thanh toán của người phát lệnh nhằm ghi Nợ tài 

khoản của người nhận lệnh mở tại đơn vị nhận lệnh một khoản tiền xác định và 

Ghi Có tài khoản của người phát lệnh mở tại đơn vị khởi tạo lệnh khoản tiền 

đó. 



 

- Lệnh thanh toán khẩn là lệnh thanh toán giá trị thấp nhưng được khách hàng 

yêu cầu chuyển khẩn. 

- Lệnh thanh toán giá trị cao là lệnh thanh toán với số tiền bằng hoặc lớn hơn 

mức quy định về thanh toán giá trị cao hoặc lệnh thanh toán khẩn. 

- Lệnh thanh toán giá trị thấp là lệnh thanh toán với số tiền dưới mức quy định 

về thanh toán giá trị cao. 

- Tin điện là thông tin điện tử thể hiện nội dung của lệnh thanh toán hoặc thông 

báo liên quan đến giao dịch thanh toán cần thực hiện và được truyền qua mạng 

máy tính giữa các đơn vị tham gia Hệ thống TTLNH. 

- Xác nhận tin điện là thông tin điện tử nhằm xác nhận tình trạng của các lệnh 

thanh toán trong hệ thống TTLNH. 

5.2. Thanh toán trong cùng hệ thống ngân hàng. 
5.2.1.   Tài khoản sử dụng. 

 - TK 5111 chuyển tiền đi năm nay 

 - TK 5112 Chuyển tiền đến năm nay 

 - TK 519 Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng ngân hàng 

5.2.2.    Xử lý và hạch toán lệnh chuyển tiền điện tử. 

5.2.2. 1. Chứng từ trong thanh toán. 

 Chứng từ thanh toán bao gồm toàn bộ chứng từ giấy và chứng từ được lập theo 

đúng quy định của NH. 

5.2.2.2. Quy trình nghịêp vụ thanh toán điện tử (TTĐT). 

   a.  Thanh toán điện tử đi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 
(4) 

(6) 

(5) 

(2) 

(1) 

TTV GIAO 
DỊCH 

TTV TTĐT KSV BỘ PHẬN LƯU 
TRỮ CHỨNG TỪ 

PHÒNG KẾ 
TOÁN 



 

 

 

 

 

 

(1): Thanh toán viên thanh toán điện tử (TTV TTĐT) nhận chứng 2 liên từ TTV giao 

dịch qua sổ giao nhận chứng từ. 

(2): TTV TTĐT có trách nhiệm kiểm tra lạI các yếu tố của chứng từ và chữ ký của 

TTV giao dịch, tiến hành chuyển hóa chứng từ  (CT) giấy thành chứng từ điện tử vớI 

cùng thể thực thanh toán – vớI những chứng từ “ khẩn” phảI thực hiện ngay để đáp 

ứng yêu cầu của KH. Sau khi lập xong chứng từ điện tử TTV  TTĐT tiến hành in 

chứng từ chuyển tiền, kiểm tra lạI và ký tên chuyển cho kiểm soát viên (KSV). 

(3) : KSV kiểm tra sự khớp đúng giữa chứng từ gốc và chứng từ điện tử, khớp đúng 

tính chất Nợ , Có sau đó ký tên chuyển lên phó phòng kế toán. 

(4): Phó phòng kế toán kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp giữa chứng từ gốc và chứng từ 

in ra và CT trên máy tính. Nếu hợp pháp hợp lệ và khớp đúng mớI chấp nhận tính ký 

hiệu mật cho CT đang hiển thị trên máy tính, ghi ký hiệu mật và ký tên vào CT gốc 2 

liên và CT điện tử trước khi quyết định chuyển đi, sau đó chuyển trả CT lạI cho TTV 

TTĐT. 

(5): TT viên TTĐT nhận lạI chứng từ Phó phòng kế toán 

+ 1 liên được tách ra cho TTV giao dịch để làm giấy báo Nợ  cho khách hàng. 

+ 1 liên chính và CT điện tử dùng để hạch toán và lưu trữ. 

Sau 15g30 TT Viên TTĐT thực hiện việc sắp xếp CT theo thứ tự liên hàng từ nhỏ đến 

lớn, in thống kê và chấm lạI giữa CT điện tử và thống kê đảm bảo sự khớp đúng và 

chính xác. 

(6): Sáng ngày làm việc kế tiếp, TT Viên TTĐT chấm sổ phụ điện tử đi vớI CT và 

chuyển CT cho bộ phận đóng và lưu trữ CT. 

Nội dung hạch toán sau: 

+ Đối với chuyển tiền ghi Có UNC, UNT, Séc bảo chi, Séc chuyển tiền hạch toán như 

sau: 

 Nợ  TGTG Hoặc tiền vay của khách hàng 

  Có TK 5191, 5111,… (TK điều chuyển vốn, TK TTĐT) 



 

+ ĐốI vớI chuyển tiền ghi Nợ  bằng UNC, UNT, Séc bảo chi, séc chuyển tiền hạch 

toán như sau: 

 Nợ  TK 5191, 5111…. 

  

  Có TKTG hoặc tiền vay của khách hàng. 

+ ĐốI với chuyển tiền ghi Có bằng giấy nộp tiền hạch toán. 

 Nợ  TK tiền mặt tạI quỹ . 

  Có TK 5191,5111….. 

  b.  Thanh toán điện tử đến. 

 Quy trình thanh toán điện tử đến: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Phó phòng kế toán khi nhận được CT điện tử đến mạng thanh toán, thực hiện việc 

giảI mã và kiểm tra ký hiệu mật một cách kịp thờI khẩn trương. 

(2): TTViên TTĐT in chứng từ điện tử theo các yêu cầu sau: 

(2a): ĐốI vớI CT chuyển tiếp ngoài hệ thống thì in 4 liên sau đó chuyển cho phò 

phòng kế toán ký tên. 

(2b): ĐốI vớI CT ghi Có tạI NH cùng hệ thống thì in 2 liên sau đó chuyển cho KS 

Viên ký tên. ĐốI vớI CT ghi Nợ  (séc bảo chi, séc chuyển tiền), thì in 1 liên. 

(3): KSV kiểm soát sự hợp lệ của chứng từ, nếu thấy cần thiết thì mớI chuyển cho 

TTV giao dịch ký nhận. 

(2a) 

(6) (3) (4) 

(1) 

(5) 

(2b) 

(1) 

Phòng điện 
tử 

TTV TTĐT KSV Phòng kế toán 

TTV giao 
dịch 

Bộ phận lưu 
trữ chứng từ 



 

(4): TTV giao dịch ký và kiểm tra sự khớp đúng về tên và số TK. 

+ Liên 1 (CT gốc) trả lạI cho TTV TTĐT. 

+ Liên 2 giữ lạI làm báo Có cho KH. 

(5) : TTV TTĐT tập hợp: 

+ Liên 1 chứng từ nộI bộ (TT Viên giao dịch đã giữ lạI liên 2 làm báo Có cho KH). 

+ Tách liên 1 chuyển tiếp ngoài hệ thống (3 liên còn lạI sẽ chuyển cho TTV bù trừ để 

đi thanh toán bù trừ vào ngày làm việc kế tiếp). 

+ Sắp xếp theo số hiệu liên hàng và loạI CT cuốI ngày, in thống kê các CT, đốI chiếu 

vớI CT điện tử đến nhận được trong ngày phảI khớp đúng. CuốI ngày báo số đốI 

chiếu (Tổng số CT đến và đi) vớI phòng điện toán để tạo File đốI chiếu trung tâm 

thanh toán. TTV TTĐT theo dõi trên máy vi tính khi trung tâm thanh toán báo “chi 

nhánh được phép lữu trữ” thì mớI kết thúc công việc. 

(6): sáng ngày làm việc kế tiếp TTV TTĐT chuyển CT gốc (gồm CT điện tử và CT 

giấy) cho bộ phận lưu trữ chứng từ. 

+ Hạch toán: 

 Nợ  TK 5112,… 

  Có TK thích hợp 

5.3. Thanh toán khác hệ thống ngân hàng. 
5.3.1.   Thanh toán bù trừ. 

 Trường hợp các NH áp dụng thanh toán bù trừ điện từ xem phần “ Quy trình kỹ 

thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên NH” ban hành theo Quyết định số 

212/2002/QĐ – NHNN ngày 20/3/2003 của Thống đốc NHNN Việt Nam trong 

chương này. 

5.3.1.1. Những quy định chung về thanh toán bù trừ.  

 a.   Khái niệm. 

 Thanh toán bù trừ là quan hệ thanh toán giữa các NH ở khác hệ thống trong cùng 

một địa bàn do NHNN tổ chức theo cách giao nhận chứng từ trực tiếp và bù trừ số 

phát sinh ngày về nhu cầu chuyển vốn giữa các NH. 

 b.  Nguyên tắc thanh toán bù trừ. 

- Thanh toán chênh lệch thông qua trích TK tiền gởI mở ở NHNN chủ trì thanh toán 

bù trừ. 

- Nếu thiếu khả năng thanh toán thì NH thành viên phảI nộp tiền mặt vào NHNN 

chủ trì thanh toán bù trừ hoặc xin vay. 



 

- Nếu NH chủ trì thanh toán bù trừ không cho vay sẽ chuyển số lệnh đó sang nợ quá 

hạn. Nếu 3 lần nợ quá hạn liên tiếp thì NHNN sẽ đình chỉ việc thanh toán bù trừ 

của NH thành viên. 

 c.  Điều kiện tham gia thanh toán bù trừ. 

- PhảI có TK tiền gửI tạI NHNN. 

- PhảI thực hiện đúng các nguyên tắc thanh toán bù trừ. 

- PhảI có văn bản đề ghị cho tham gia thanh toán bù trừ gửI NH chủ trì. 

- Nếu sai sót hoặc tổn thất thì phảI chịu trách nhiệm bồI thường thiệt hạI cho NH 

thành viên khác và khách hàng. 

5.3.1.2. Tài khoản sử dụng và chứng từ thanh toán. 

a.  Tài khoản sử dụng. 

- TK 5012 “Thanh toán bù trừ của NH thành viên”. 

- TK thanh toán bù trừ mở tạI NHNN chủ trì thanh toán bù trừ (TK bù trừ tạI 

NHNN). TK này có nộI dung dùng để hạch toán kết quả thanh toán bù trừ của 

các NH thanh toán viên tham gia thanh toán bù trừ. 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền chênh lệch các NH thành viên phảI thu trong thanh toán 

bù trừ. 

+ Bên Có ghi: Số tiền chênh lệch các NH thành viên phảI trả trong  thanh toán 

bù trừ. 

+ Số dư Nợ : Số tiền chênh lệch phảI thu > phảI trả các NH thành viền phảI thu 

trong thanh toán bù trừ. 

+ Số dư Có : Số tiền chênh lệch phảI trả > phảI thu các NH thành viên phảI trả 

trong thanh toán bù trừ. 

 TK này sau khi thanh toán xong phảI hết số dư. 

- Một số tài khoản khác liên quan. 

b. Chứng từ trong thanh toán bù trừ. 

b1. Chứng từ làm cơ sở để hạch toán vào TK 5012. 

- Séc gạch chéo (sau khi đã ghi Nợ  TK khách hàng). 

- Séc được NH hàng thành viên khác bảo chi. 

- Giấy ủy nhiệm chi (sau khi đã ghi Nợ  TK khách hàng). 

- Giấy ủy nhiệm thu. 

b2. Các loại chứng từ do NH lập. 



 

- Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ (mẫu BK 12) 

- Bảng kê thanh toán bù trừ (mẫu BK 14) 

- Bảng tổng hợp thanh toán bù trừ (mẫu BK 15). 

- Bảng tổng hợp kết quả thanh toán bù trừ (mẫu BK 16). 

+ BK 12,14 do NH thành viên lập. 

+ BK 15,16 do NH chủ trì thanh toán bù trừ lập. 

Các mẫu BK 12,14,15,16 đính kèm. 

 

Mẫu số 12 

Ngân hàng A 

…. Số…/KT – BT 

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN 

BÙ TRỪ VẾ … CÓ… 

Ngày … tháng…. Năm…. 

Kính gửi: Ngân hàng B….. 

STT Số chứng từ 
TK khách 

hàng 

Đơn vị chuyển 

hay thụ 

hưởng 

Số tiền 

01    

65.000.000 

 

 

 Tổng cộng 65.000.000 

Số tiền bằng chữ: bảy mươi lăm triệu đồng chẵn. 

Ngân hàng giao chứng từ    Ngân hàng nhận chứng từ 

Kế toán      Kiểm soát                                              Kế toán           Kiểm soát 

 

      Chủ TK                Chủ TK  

(ký tên, đóng dấu)              (ký tên, đóng dấu)          

Mãu số 14: 

Ngân hàng A 

Số …./KT – BT 

BẢNG THANH TOÁN BÙ TRỪ. 

Ngày ….. tháng…. Năm….. 



 

Tổng số tiền trên bảng kê chứng từ thanh toán 

bù trừ 

Số chênh lệch phải 

thanh toán 

Số phải thu Số phải trả 

Các NH 

đối 

phương 

tham gia 

thanh toán 

bù trừ 

Bảng kê 

số 
Số tiền 

Bảng kê 

số 
Số tiền 

Phải thu Phải trả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NH B  50 triệu  75 triệu  25 triệu 

Tổng 

cộng 
 50 triệu  75 triệu  25 triệu 

Kết quả thanh toán bù trừ: 

Số thực phảI trả : 25 triệu = cột (7) – Cột (6). 

Số tiền bằng chữ về kết quả TTBT: phải trả hai mươi lăm triệu chẵn. 

Lập bảng     (dấu)   Kiểm soát  

(ký tên)     (Ngân hàng A)  (Ký tên). 

Mãu số 14: 

Ngân hàng B 

Số …./KT – BT 

BẢNG THANH TOÁN BÙ TRỪ. 

Ngày ….. tháng…. Năm….. 

Tổng số tiền trên bảng kê chứng từ thanh toán 

bù trừ 

Số chênh lệch phải 

thanh toán 

Số phải thu Số phải trả 

Các NH 

đối 

phương 

tham gia 

thanh toán 

bù trừ 

Bảng kê 

số 
Số tiền 

Bảng kê 

số 
Số tiền 

Phải thu Phải trả 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

NH A  75 triệu  50 triệu 25 triệu  

Tổng 

cộng 
 75 triệu  50triệu 25 triệu  

Kết quả thanh toán bù trừ: 

Số thực phải thu : 25 triệu = cột (6) – Cột (7). 

Số tiền bằng chữ về kết quả TTBT: phải thu hai mươi lăm triệu chẵn. 

Lập bảng     (dấu)            Kiểm soát  



 

(ký tên)     (Ngân hàng A)  (Ký tên). 

 

5.3.1.3. Kế toán thanh toán bù từ. 

   a. Tại NH thành viên trước khi tham gia thanh toán bù trừ. 

- Lập BK 12: 

 Căn cứ vào các chứng từ làm cơ sở có liên quan, Nh sắp xếp chứng từ. Các chứng 

từ liên quan đến việc phảI thu tiền ở NH thành viên khác dùng để lập BK 12 vế Nợ . 

Các chứng từ có liên quan đến việc phảI trả tiền cho các NH thành viên khác dùng để 

lập BK 12 vế Có. 

+ Các chứng từ để lập BK 12 vế Có : 

 Ủy nhiệm chi (sau khi đã ghi Nợ ) 

 Ủy nhiệm thu (sau khi đã ghi Nợ  ) 

 Séc gạch chéo… 

+ Các chứng từ để lập BK 12 vế Nợ : 

Séc đã được bảo chi…. 

- Hạch toán: 

+ ĐốI vớI BK 12 vế Nợ  : 

 Nợ  5012 

  Có TK thích hợp 

+ ĐốI vớI BK 12 vế Có  

 Nợ  TK thích hợp 

  Có 5012 

- Xử lý chứng từ: 

+ Liên 1 BK 12 kèm vớI chứng từ gốc gởI trực tiếp cho NH đốI phương. 

+ Liên 2 BK 12 lưu lạI tạI NH làm căn cứ hạch toán vào TK 5012. 

- Lập 2 BK 14 căn cứ vào BK 12 

+ Một liên BK 14 lưu tạI NH. 

+ Một liên BK 14 gởI cho NHNN chủ trì thanh toán bù trừ. 

- Đến giờ quy định (10g30 hoặc 14g30), kế toán phụ trách thanh toán bù trừ sẽ mang 

BK và các chứng từ đến địa điểm họp để tổ chức thanh toán. 

b. Tại NH chủ trì thanh toán bù trừ. 

b1. Đối với NH thành viên. 



 

 Khi đến họp thanh toán bù trừ sẽ tiến hành các công việc: 

- Giao nhận chứng từ trực tiếp vớI nhau (BK 12 và chứng từ gốc). 

- Tự đốI chiếu các chứng từ vớI BK 12 mà NH khác giao. 

- Căn cứ vào số liệu BK 14 của NH mình lập và số liệu BK 12 của các NH khác có 

liên quan để tổng hợp toàn bộ số phảI thu, phảI trả và ghi số liệu đó vào sổ theo 

dõi để  sau này làm cơ sở đốI chiếu vớI BK 15 do NHNN chủ trì lập. 

- Sau khi đốI chiếu các NH thành viên giao 1 liên BK 14 cho NHNN chủ trì thanh 

toán bù trừ. 

b2. Đối vớI NHNN chủ trì thanh toán bù trừ. 

- Căn cứ vào BK 14 nhận đươc của NH thành viên, tổng hợp và lập 2 liên BK 15 

cho từng NH thành viên. 

- Xử lý: 

 Một liên BK 15 và BK 14 lưu tạI NHNN chủ trì. 

 Một liên BK 15 gởI cho NH thành viên. 

- Căn cứ vào BK 15, NHNN chủ trì lập BK 16. Các NH thành viên phảI đốI chiếu 

kết quả thanh toán bù trừ BK số 15 vớI BK 16 liên quan NH mình. 

- Hạch toán: 

+ Đối với NH thành viên phải trả: 

 Nợ  TKTG NH thành phải trả trả. 

  Có TK thanh toán bù trừ. 

+ Đối với NH thành viên phải thu 

 Nợ  TK thanh toán bù trừ 

  Có TK TG NH thành viên phảI thu 

c. Tại NH thành viên sau khi thanh toán bù trừ. 

- Nhận được BK 12 của các NH thành viên khác: 

+ Nếu BK 12 vế Có: 

 Nợ  5012 

  Có TK thích hợp 

+ Nếu BK 12 vế Nợ   

 Nợ  TK thích hợp 

  Có TK 5012 

TK 5012 dư Có phản ánh số tiền chênh lệch phải trả 



 

TK 5012 dư Nợ  phản ánh số tiền chênh lệch phải thu. 

-  Căn cứ vào BK 15 của NHNN gửi và kết quả số dư của TK 5012 để tiếp tục hạch 

toán: 

+ Nếu phải trả: 

 Nợ  5012 

  Có 1113  

+ Nếu phải thu: 

 Nợ  1113 

  Có 5012 

TK 5012 sau khi hạch toán kết thúc thanh toán bù trừ thì hết số dư. 

d. Phải điều chỉnh sai lầm trong kế toán thanh toán bù trừ. 

d1. Phát hiện sai lầm trước khi hạch toán bù trừ. 

- Nếu xếp chứng từ nhầm nên lập BK 12 không đúng. Trường hợp này chỉ cần gạch 

bỏ phần sai và thêm vào phần đúng. Sửa lạI tổng cộngvà số liệu trên BK 14 cho 

đúng theo chứng từ. 

- Nếu chứng từ không có trên BK 12 và BK 14 thì trả lạI cho NH giao. 

d2. Phát hiện sai lầm sau khi hạch toán. 

- Trước hết nên hạch toán đúng các số liệu NH  thành viên đã giao và NHNN chủ 

trì. 

- Sau đó xem xét: 

+ Nếu chứng từ đó là của NH thành viên tham gia thanh toán bù trừ thì lập BK 12 

kèm theo chứng từ chuyển giao cho NH thành viên đúng trong lần giao dịch kế tiếp. 

+ Nếu chứng từ của NH khác không tham gia thanh toán bù trừ thì lập BK 12 ghi số 

âm kèm chứng từ trả lạI cho NH bên giao trước đây trong lần thanh toán tiếp theo. 

 

5.3.2. Thanh toán qua ngân hàng nhà nước. 

5.3.2. 1. Những quy định chung về thanh toán qua ngân hàng Nhà nước. 

- Thanh toán qua NHNN là việc các tổ chức tín dụng có nhu cầu chuyển vốn vớI 

nhau thông qua các NHNN làm trung gian. NHNN sẽ trích TK tiền gửI của NH 

này chuyển trả cho NH khác theo các chứng từ mà các NH gửI đến. 

- Muốn thanh toán qua NHNN các NH phảI mở TK tiền gửI tạI đây và đảm bảo số 

dư trên TK để thanh toán cho NH khác. 



 

- Khi có nhu cầu thanh toán qua NHNN các NH phảI lập đầy đủ chứng từ theo quy 

định của NHNN. 

5.3.2.2. Tài khoản sử dụng và chứng từ thanh toán. 

   a.  Tài khoản sử dụng. 

 - TK 1113 Tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ tại NHNN. 

   b.  Chứng từ thanh toán. 

 Bảng kê kê chứng từ thanh toán qua NHNN (gọI tắt là BK 11) kèm theo các chứng 

từ gốc có liên quan. 

5.3.2.3. Kế toán thanh toán qua ngân hàng nhà nước. 

   a.  Tại các TCTD (NH). 

Khi có các chứng từ mà không thể thanh toán trong nộI bộ hệ thống NH, không có 

tham gia thanh toán bù trừ, phảI thanh toán qua NHNN thì các NH phảI lập Bảng kê 

chứng từ thanh toán qua NHNN (gọI tắt là BK 11) kèm theo các chứng từ gốc có liên 

quan. 

- Nếu các  chứng có liên quan đến việc phảI trả cho NH khác thì dùng đó làm căn 

cứ để hạch toán: 

Nợ  TK thích hợp 

 Có TK 1113 

- Nếu các chứng từ có liên quan đến việc phảI thu ở NH khác thì đó làm căn cứ để 

hạch toán: 

Nợ  1113 

 Có TK thích hợp. 

b. Tại ngân hàng nhà nước. 

b1. Nếu các NH mở TK cùng chi nhánh NHNN. 

Căn cứ vào BK 11 và chứng từ gốc NHNN hạch toán: 

 Nợ  TK TG NH phảI trả 

  Có TK TG NH phảI thu. 

+ 1 liên Bảng kê 11 làm chứng từ hạhc toán: Nợ  TKTG gửI NH bên trả tiền. Có 

TKTG ngân hàng bên thụ hưởng. 

+ 1 liên Bảng kê 11 làm giấy báo Nợ  gửI NH bên trả tiền. 

+ 1liên Bảng kê 11 làm giấy báo Có kèm các chứng từ thanh toán của khách hàng 

gửI NH bên thụ hưởng. 



 

b2. Nếu khác chi nhánh NHNN. 

- TạI NHNN bên NH phảI trả: 

Nợ  TKTG bên phảI trả. 

 Có TK thanh toán nộI bộ. 

Lập chứng từ gửI NHNN phảI thu. 

- TạI NHNN bên NH phảI thu. 

 Nợ  TK Thanh toán nộI bộ 

  Có TK TG NH phảI thu. 

c. Trường hợp các ngân hàng sử dụng chứng từ điện tử để giao dịch thanh 

toán qua ngân hàng nhà nước. 

c1. Các ngân hàng nếu thanh toán điện tử qua ngân hàng  nhà nước về việc sử 

dụng chứng từ điện tử và chữ ký điện tử do NHNN cấp để sử dụng trong thanh 

toán điện tử liên ngân hàng theo đúng quy định hiện hành. 

- Các lệnh thanh toán (Lệnh chuyển Nợ , lệnh chuyển Có …) và các Bảng kê sử 

dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng phảI được sử dụng đúng mẫu do NH 

NN quy định. 

- Chứng từ điện tử phảI được lập đúng, chính xác các yếu tố và phảI có đầy đủ các 

chữ ký điện tử của ngườI phê duyệt sử dụng tiền trên tài khoản (tổng giám đốc, 

giám đốc hoặc ngườI ủy quyền) và chữ ký điện tử của ngườI kiểm soát (kế toán 

trưởng, Trưởng phòng kế toán hoặc ngườI được ủy quyền). 

Chứng từ điện tử phảI in được ra giấy. trong trường hợp cần thiết khi in ra giấy thì 

trên chứng từ giấy đó phảI thể hiện được tên, ký hiệu riêng của những ngườI đã ký 

chịu trách nhiệm trên chứng từ điện tử và thực hiện việc trả tiền. 

c2. Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán điện tử qua NHNN (chuyển điện 

tử,…) được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG VI KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ , VÀ KẾT 

QUẢ KINH DOANH 
 
6.1. Kế toán thu nhập. 
6.1.1. Nội dung các khoản thu nhập. 

- Thu về hoạt động tín dụng bao gồm các khoản sau: 

+ Thu lãi tiền gửI: Do các NH gởI tiền ở các TCTD khác, ở NH NN và được hưởng lãi 

trên số tiền gửi. 

+ Thu lãi cho vay, đây là khoản thu nhập lớn của NH, thu lãi vay bao gồm: Vay ngắn 

hạn, trung hạn và dài hạn. 

+ Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh NH bao gồm: Bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo 

lãnh thanh toán hợp đồng…. 

+ Thu từ nghiệp vụ cho thuê tài chính: Thu lãi theo các hợp đồng tín dụng thuê mua. 

+ Thu khác về hoạt động tín dụng. 

- Thu về dịch vụ thanh toán. 

+ Thu dịch vụ thanh toán như thu phí dịch vụ thanh toán đốI vớI khách hàng, dịch vụ thu 

hộ, lệ phí hoa hồng và các dịch vụ thanh toán khác. 

+ Thu về dịch vụ ngân quỹ. 

+ Thu từ dịch vụ tư vấn. 

+ Thu từ các dịch vụ khác bao gồm: cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê két sắt, 

dịch vụ cầm đồ thu khác…. 

- Thu từ các hoạt động kinh doanh khác. 

+ Thu từ nghiệp vụ ủy thác và đạI lý. 

+ Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm. 

- Thu lãi góp vốn mua cổ phần. 

- Thu từ kinh doanh ngoạI hốI: Bao gồm thu về kinh doanh ngoạI tệ, vàng bạc. 

- Các khoản thu nhập khác: Còn gọI là những khoản thu nhập đặc biệt, là những khoản 

thu mà TCTD không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện 

hoặc những khoản thu nhập không mang tính chất thường xuyên. Những khoản thu nhập 

khác có thể do chủ quan của đơn vị hay do khách quan đưa đến. 

6.1.2.   Tài khoản sử dụng. 

- TK 70 “Thu từ hoạt động tín dụng” 



 

- TK 71 “Thu từ hoạt động dịch vụ” 

- TK 72 “Thu từ hoạt động kinh doanh ngoạI hốI” 

- TK 74 “Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác” 

- TK 78 “Thu lãi góp vốn, mua cổ phiếu”. 

- TK 79 “Thu nhập khác”. 

NộI dung các TK thu nhập tương tự như nhau: 

+ Bên có ghi: Các khoản thu về hoạt động kinh doanh trong năm. 

+ Bên Nợ  ghi: 

 Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có). 

 Chuyển tiêu số dư Có cuốI năm vào TK lợI nhuận năm nay khi quyết toán. 

 Số dư Có : Phản ánh thu nhập về hoạt động kinh doanh của TCTD. 

 

6.1.3.   Phương pháp hạch toán. 

- Khi có các khoản thu nhập về hoạt động tín dụng: 

 Nợ  1011, 4211… 

  Có 701, 702, 703… 

- Khi có các khoản thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ (có thu phí và thuế GTGT). 

Nợ  1011, 4211… 

 Có 711, 712, 713… 

 Có 4531 – Thuế GTGT phảI nộp. 

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoạI hối. 

Nợ  1011, …. 

 Có 721, 722,… 

- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác. 

Nợ  1011, … 

 Có 741, 742… 

- Thu lãi góp vốn mua cổ phần 

Nợ  1011, … 

 Có 78 

- Khi phát sinh thu nhập khác. 

Nợ  1011, …. 

 Có 79 



 

- Khi có các khoản sai sót hạch toán thoái thu: 

Nợ  701, 711, 721… 

 Có 1011, 4211… 

 Thoái thu những khoản đã thu mục nào thì hạch toán Nợ  TK thu nhập của 

các khoản thu ở mục đó. 

 

6.2. Kế toán  chi phí. 
6.2.1.  Nội dung các khoản chi phí 
-  Chi về hoạt động huy động vốn gồm có: 

+ Chi trả lãi tiền gửI: Gồm các khoản trả lãi tiền gửI bằng VN, ngoạI tệ cho các tổ chức 

kinh tế, cá nhân, TCTD khác ở trong nước và ngoài nước. 

+ Chi trả lãi tiền vay: Gồm các khoản trả lãi tiền vay NHNN, vay các TCTD khác trong 

và ngoài nước. 

+ Chi trả lãi phát hành giấy tờ có giá: Gồm các khoản trả lãi cho các GTCG mà TCTD 

phát hành. 

+ Chi phí khác: Gồm các khoản chi phí của TCTD ngoài các khoản chi phí nói trên về 

hoạt động huy động vốn. 

 

- Chi phí hoạt động dịch vụ. 

+ Chi về dịch vụ thanh toán. 

+ Cước phí bưu điện về mạng viễn thông. 

+ Chi phí về ngân quỹ: Gồm các khoản chi phí về vận chuyển, bốc xếp, xăng dầu dùng 

cho vận chuyển, kiểm đếm, phân loạI, đóng gói, bảo vệ tiền, GTCG và phương tiện thanh 

toán thay tiền. 

+ Các khoản chi dịch vụ khác về thanh toán và ngân quỹ: Gồm các khoản chi phí của 

TCTD ngoài các khoản chi phí nói trên về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ. 

 

- Chi về kinh doanh ngoại hối:  Lỗ kinh doanh ngoạI tệ, vàng, … phí dịch vụ thanh toán 

ngoạI tệ, mua bán các bản tin…. 

 

- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí như phí giao thông các phương tiện vận tải…. 

- Chi phí cho nhân viên gồm: 

+ Lương và phụ cấp lương. 



 

+ Chi trang phục giao dịch và bảo hộ lao động. 

+ Các khoản chi để đóng góp theo lương : Nộp BHXH, BHYT… 

+ Chi trợ cấp: trợ cấp khó khăn, trợ cấp thôi việc…. 

+ Chi công tác xã hội. 

 

- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ. 

+ Chi về vật liệu, giấy tờ in: Mua sắm các vật liệu văn phòng, giấy tờ in…. 

+ Công tác phí: Chi cho CBNV đi công tác trong và ngoài nước. 

+ Chi đào tạo huấn luyện nghiệp vụ. 

+ Chi nghiên cứu  và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cảI tiến: Nghiên cứu, ứng 

dụng chuyển giao các đề tài hoa học, thuê dịch tài liệu… 

+ Chi bưu phí và điện thoại. 

+ Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi. Chi mua sách, báo, 

tài liệu…. 

+ Chi về hoạt động đoàn thể của TCTD. 

+ Các khoản chi phí quản lý khác: điện, nước, y tế, vệ sinh, lễ tân, thanh tra, phòng 

cháy…. 

 

- Chi về tài sản. 

+ Khấu hao cơ bản TSCĐ. 

+ Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản. 

+ Xây dựng nhỏ. 

+ Mua sắm công cụ lao động. 

+ Bảo hiểm tài sản. 

+ Thuê tài sản. 

 

- Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửI của khách hàng. 

+ Dự phòng giảm giá chứng khoán, nợ khó đòi, giảm giá vàng bạc, ngoạI tệ…. 

+ Chi nộp phí BH, bảo toàn tiền gửI của khách hàng. 

+ Chi bồI thường bảo hiểm tiền gửi. 

 Ngoài các khoản chi phí nêu trên, trong hoạt động TCTD còn có nhứng khoản chi 

phí phát sinh khác. 



 

 

6.2.2.   Tài khoản sử dụng. 

- TK 80 “Chi phí hoạt động tín dụng” 

- TK 81 “Chi phí hoạt động dịch vụ” 

- TK 82 “Chi phí hoạt động kinh doanh ngoạI hốI”. 

- TK 83 “Chi nộp thuế và các khoản phí lệ phí”. 

- TK 84 “Chi phí hoạt động kinh doanh khác”. 

- TK 85 “Chi phí cho nhân viêc”. 

- TK 86 “Chi cho hoạt động quản lý và công vụ”. 

- TK 87 “Chi về tài sản” 

- TK 88 “Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng”. 

- TK 89 “Chi phí khác”. 

Nội dung các tài khoản chi phí tương tự nhau: 

 + Bên Nợ  ghi: Các khoản chi về hoạt động kinh doanh trong năm. 

 + Bên Có ghi:  

 Số tiền thu giảm chi các khoản chi trong năm. 

 Chuyển số dư Nợ cuối năm vào tài khoản lợI nhuận năm nay khi quyết 

toán. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh các khoản chi về hoạt động kinh doanh trong năm. 

 

6.2.3.   Phương pháp hạch toán. 

- Khi phát sinh chi phí về hoạt động tín dụng: 

Nợ  801, 802…. 

 Có TK thích hợp. 

- Chi phí hoạt động dịch vụ: 

Nợ  811, 812… 

 Có TK thích hợp. 

- Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối. 

Nợ  821, 822. 

 Có 1011, 1113…. 

- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí: 

Nợ  831, 832,…. 



 

 Có 1011, 1113… 

- Chi phí cho nhân viên. 

Nợ  851, 852,…. 

 Có TK 1011, 1113,…. 

- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ. 

Nợ  861, 862, …. 

 Có 1011, …. 

- Chi về tài sản: 

Nợ  871, 872… 

 Có 305, 323…. 

- Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng: 

Nợ  882, 883,…. 

 Có 249, 269…. 

- Khi phát sinh các khoản chi phí khác: 

Nợ  89 

 Có TK thích hợp (1011,….). 

 Khi có các trờng hợp thu giảm chi thì hạch toán người lại, tương ứng với khoản 

chi nào thì hạch toán vào bên Có của TK chi phí đó. 

 

6.3. Kế toán thuế GTGT. 
6.3. 1.  Quy định chung về thuế GTGT trong hoạt động ngaann hàng. 

- Thuế GTGT là thuế gián thu tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. 

- Đối tượng chịu thuế bao gồm: 

+ Dịch vụ tín dụng ngân hàng và quỹ đầu tư bao gồm: 

 Mở tài khoản. 

 Dịch vụ chiết khấu thương phiếu và các GTCG khác (bao gồm cả tài chiết 

khấu, cầm cố thương phiếu và GTCG). 

 Dịch vụ bảo lãnh có thu phí (trừ bảo lãnh cho vay). 

 Dịch vụ thanh toán gồm: Cung ứng các phương tiện thanh toán, thực hiện các 

dịch vụ thanh toán cho khách hàng, dịch vụ thanh toán quốc tế, thu hộ, chi hộ, 

chuyển tiền kiều hối…. 

 Nghiệp vụ ủy thác và đạI lý dướI hình thức: Ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý 

trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động NH: quản lý tài sản, vốn đầu tư. 



 

 Các dịch vụ liên quan đến hoạt động NH như bảo quản vật liệu quý, giấy tờ có 

giá, cho thuê tủ sắt…. 

 Các hoạt động dịch vụ khác. 

Kinh doanh mua bán ngoạI tệ. 

Kinh doanh vàng bạc đã quý. 

- Đối tượng nộp thuế là cá nhân, tổ chức được phép hoạt động NH theo pháp luật. 

- Đối tượng không chịu thuế là: hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay vốn, chiết 

khấu thương phiếu và GTCG trị như tiền, bán tài sản đảm bảo nợ vay để thu hồi nợ, 

cho thuê tài chính của các tổ chức tín dụng VN, các hoạt động chuyển nhượng vốn 

theo pháp luật và hoạt động kinh chứng khoán. Hoạt động kinh doanh chứng khoán 

bao gồm: các hoạt động như môi giới, tự doanh, quản lý doanh mục đầu tư, bảo lãnh 

phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán. 

 

6.3.2.   Phương pháp tính thuế. 

- Đối với đối tượng chịu thuế là kinh doanh vàng bạc tính thuế theo phương pháp 

trực tiếp, mức thuế suất là 10% (từ ngày 1/01/2004). 

- Đối với đối tượng kinh doanh ngoạI tệ thì tính thuế theo phương pháp tực tiếp, 

mức thuế suất là 10%. 

- Đối với dịch vụ tín dụng NH và ngân quỹ thì tính thuế theo phương pháp khấu trừ, 

thuế suất là 10%. 

a. Phương pháp tính thuế trực tiếp. 

- Thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng  x  Thuế suất. 

-  

GTGT = 
Doanh số bán ra bằng VNĐ 

của ngoại tệ, vàng bạc 
- 

Doanh số mua vào tương 

ứng của vàng bạc đã quý 

ngoại tệ bán ra 

 

Doanh số mua 

vào tương ứng  
= Số lượng ngoại tệ x Tỷ giá mua thực tế bình quân 

 

 

 



 

Số dư mua ngoại tệ vào 

đầu kỳ 
+ Doanh số mua trong kỳ 

Tỷ giá mua 

thực tế bình 

quân 

= 

Số ngoại tệ mua đầu kỳ + Số ngoại tệ trong kỳ 

 

b. Phương pháp khấu trừ thuế. 

Thuế GTGT 

phải nộp 
= Thuế GTGT đầu ra - 

Thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ 

 

Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế   x   Thuế suất (10%). 

 

Giá tính thuế gồm: 

+ Thu phí dịch vụ chuyển tiền trong nước, ngườI nước. 

+ Thu phí rút tiền mặt trong nước. 

+ Thu phí đổi tiền mặt. 

+ Thu phí về quản lý tài sản cầm cố, thuế chấp. 

+ Thu phí về cấp giấy chứng nhận số dư. 

+ Thu phí về giấy chứng nhận thư bảo lãnh. 

+ Thu phí về ấn chỉ chứng từ. 

 Thuế GTGT đầu vào: Xác định tương tự như DN SXKD. 

 

6.3.2.   Tài khoản sử dụng. 

- Tài khoản 3532 “Thuế GTGT đầu vào”, TK này dùng hạch toán số thuế GTGT 

đầu vào khi mua hàng hóa, dịch vụ: 

+ Tài khoản này chỉ áp dụng cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ. 

+ Bên Nợ  ghi: Số thuế GTGT đầu vào. 

+ Bên Có ghi: 

 Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. 

 Kết chuyển số thuế GTGT đàu vào không được khấu trừ. 

 Số thuế GTGT đào vào đã được hoàn lại. 

+ Số dư Nợ  : Phản ánh số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ, số thuế GTGT đầu 

vào còn được hoàn lại nhưng NSNN chưa hoàn trả. 



 

 

- TK 4531 “ Thuế GTGT phảI nộp”. TK này dùng để hạch toán số thuế GTGT phải 

nộp, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào NSNN. 

+ Bên Nợ  ghi: 

 Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ. 

 Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp. 

 Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN. 

+ Bên Có ghi: Số thuế GTGT phải nộp. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số thuế GTGT đã nộp thừa vào NSNN. 

+ Số dư Có: Phản ánh số thuế GTGT còn phải nộp NSNN. 

8.3.3.   Kế toán thuế GTGT. 

- Khi mua hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT đầu vào: 

 Nợ  8611, 8612 

 Nợ  3532 

  Có 1011, 1113… 

- Khi khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

 Nợ  4531 

  Có 3532 

- Hạch toán thuế GTGT đầu ra. 

 Nợ  TK thích hợp (4211, 1011) 

  Có 4531 

  Có 711…. 

- Khi nộp thuế GTGT cho NSNN: 

 Nợ  4531 

  Có 1113 

       Cuối tháng thì TK 3532 phải được chuyển vào TK chi phí nộp thuế nếu nó còn số 

dư, do thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh trong tháng 

nào được tổng hợp, kê khai khấu trừ ngay trong tháng đó 

 

6.4. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. 
6.4.1.   Kế toán kết quả kinh doanh. 

6.4.1.1.Tài khoản sử dụng. 



 

- TK 69 “Lợi nhuận chưa phân phối”. TK này dùng để phản ánh kết quả (lãi, lỗ) kinh 

doanh và tình hình phân phối kết quả kinh doanh của TCTD. 

+ Bên Có ghi:  

 Số dư cuối kỳ của các TK thu nhập chuyển sang. 

 Nhận lại phần thuế nộp thừa. 

+ Bên Nợ  ghi: 

 Số dư cuối kỳ của các TK chi phí chuyển sang. 

 Nộp bổ sung phần thuế thiếu. 

 Trích lập các quỹ. 

 Chia lợI nhuận cho các bên tham gia liên doanh, cho các cổ đông. 

+ Số dư Có: Phản ánh số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng. 

+ Số dư Nợ : Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý. 

 

TK 69 có các tài khoản cấp II sau: 

+ TK 691 “Lợi nhuận năm nay”. TK này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh, tình 

hình phân phối kết quả và số lợI nhuận chưa phân phối thuộc năm nay của TCTD. 

 Đầu năm sau: Số dư cuối năm của TK 691 được chuyển thành số dư đầu năm mới 

của TK 692 “Lợi nhuận năm trước” (không phải lập phiếu). 

+ TK 692 “Lợi nhuận năm trước”. TK này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh và số lợi 

nhuận chưa phân phối thuộc năm trước của TCTD. 

6.4.1.2. Kế toán kết quả kinh doanh. 

 Cuối ngày 31/12 tất cả các TCTD căn cứ vào số dư Có của các TK thu nhập và số 

dư Nợ  của các TK chi phí để lập phiếu chuyển khoản kết chuyển số dư vào TK 691. 

- Kết chuyển thu nhập. 

 Nợ  70, 71, ….79 

  Có 691 

- Kết chuyển chi phí 

Nợ  691 

 Có 80, 81,….89 

- Kết quả là TK 691 có thể có số dư Có hoặc Nợ   

+ Dư Có : TCTD kinh doanh có lãi. 

+ Dư Nợ : TCTD kinh doanh bị lỗ. 



 

- Sang đầu năm mớI thì các TCTD chuyển số dư 691 sang 692. Nếu NH có nhiều 

chi nhánh thì tại các chi nhánh lần lượt chuyển lãi, lỗ về Hội sở: 

+ TạI chi nhánh chuyển lãi, lỗ về Hội sở: 

 Khi chuyển lãi: 

Nợ  692 

 Có 5211, 5191 

 Khi chuyển lỗ: 

Nợ  5211, 5191 

 Có 692 

+ TạI Hội sở nhận lãi lỗ của chi nhánh. 

 Nếu nhận lãi: 

Nợ  5212, 5191… 

 Có 469 (các khoản phải trả khác, chi tiết từng chi nhánh) 

 Nếu nhận lỗ: 

Nợ  369 (Các khoản phải thu khác, chi tiết từng chi nhánh) 

 Có 5212,5191… 

- Hội sở tập hợp lãi, lỗ vào TK 692 tạI hộI sở. 

+ Tập hợp lãi các chi nhánh. 

  Nợ  469 

   Có 692 

+ Tập hợp lỗ các chi nhánh: 

  Nợ  692 

   Có 369 

- Kết quả kinh doanh của toàn hệ thống thể hiện TK 692: 

+ Dư Có : Kinh doanh năm trước lãi 

+ Dư Nợ  : Kinh doanh lỗ năm trước. 

6.4.2.    Kế toán phân phối lợi nhuận. 

6.4.2.1. Tài khoản sử dụng. 

TK 833 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

+ Bên Nợ  ghi: 

 Số tiền tạm ứng để nộp cho NSNN. 

 Số tiền phải thu NS (Ngân sách cấp bù….). 



 

 + Bên Có ghi: Số tiền chuyển vào TK thích hợp để thanh toán. 

+ Số dư Nợ : Phản ánh số tiền TCTD đã tạm ứng nộp hoặc phải thu từ NSNN chưa được 

thanh toán. 

- Tài khoản 3539 “Các khoản chờ NSNN thanh toán”. 

TK 3539 nội dung như TK 3531. 

- TK 4534 “Thuế thu nhập DN” (TNDN). 

 TK này dùng để hạch toán thuế thu nhập DN phải nộp và tình hình nộp thuế 

TNDN vào NSNN. 

+ Bên Nợ  ghi: Số thuế TNDN đã nộp vào NSNN. 

 Số thuế TNDN được miến giảm trừ vào số phải nộp. 

 Số chênh lệch giữa thuế TNDN phải nộp theo thông báo hàng quý của cơ quan 

thuế nhỏ hơn số thuế TNDN thực tế phải nộp khi báo cáo quyết toán năm được 

duyệt. 

+ Bên Có ghi: Số thuế TNDN phải nộp. 

+ Số dư Nợ :Phản ánh số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số phải nộp (nộp thừa). 

+ Số dư Có: Phản ánh số thuế TNDN còn phải nộp vào NSNN. 

- TK 61: “Quỹ của TCTD” có các TK cấp II sau: 

611: - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 

612 : - Quỹ đầu tư phát triển. 

613 : _Quỹ dự phòng tài chính. 

619 : - Quỹ khác. 

 

- TK 62 : “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” có các TK cấp II sau: 

 621: - Quỹ khen thưởng 

 622: - Quỹ phúc lợi 

 623: - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ 

 Các TK này dùng để phản ánh các quỹ của TCTD được trích lập theo quy 

định. 

+ Bên Có ghi: Số tiền trích lập quỹ hàng năm. 

+ Bên Nợ  ghi: Số tiền sử dụng quỹ. 

+ Số dư Có : Số tiền hiện có của từng quỹ. 

 



 

b. Xác định lợi nhuận ròng. 

P(chung, trước thuế) = dư Có TK 70 79 -  dư Nợ  TK 80  89 

Thuế TNDN = Thuế suất thuế TNDN x P(trước thuế, chung). 

P (ròng sau thuế) = P (trước thuế) – Thuế TNDN 

- TCTD trích 5% lợi nhuận ròng lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (TK 611). 

- 95% sau khi trừ các khoản nộp phạt cho NSNN, cho khách hàng (nếu có), bù lỗ 

năm trước nếu có, nộp sử dụng vốn cho NSNN nếu là NH quốc doanh và các 

khoản thiếu hụt, mất tài sản do chủ quan của NH. Số còn lại quy đổi thành 100%. 

- 100% quy đổi trên được trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát 

triển,,…và các quỹ khác. Đối với các NH cổ phần việc chia cổ tức theo quyết định 

của Đại hội cổ đông. 

 

68.4.2.2. Kế toán phân phối lợi nhuận. 

- Hạch toán thuế TNDN: 

+ Khi xác  định số  thuế TN tạm nộp hàng quý theo thông báo của cơ quan thuế: 

 Nợ  8331 

  Có 4534 

+ Khi nộp thuế 

 Nợ 4534  

  Có 1113 

+ Khi báo cáo quyết toán được duyệt, xác định số thuế TN phải nộp thêm . 

 Nợ  8331 

  Có 4534 

+ Nếu nộp thiếu (số đã nộp < số phải nộp) nộp thêm: 

 Nợ  4534 

  Có 1113 

+ Nếu nộp thừa (số đã nộp > Số phảI nộp) chờ thanh toán 

 Nợ  4534 “ Các khoản chờ NSNN thanh toán” 

  Có 8331 

- Hạch toán phân phốI quỹ TCTD cho chi nhánh theo kết quả kinh doanh: 

  Nợ  61, 62 

  Có 5211, 5191… 



 

+ Tại chi nhánh: 

 khi nhận quỹ của NH cấp trên (HộI sở chính) phân phốI: 

 Nợ  5212. 5191… Số tiền phân phốI của HộI sở nhận được. 

  Có 61, 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 01 - Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng 

(Tài liệu tham khảo) 

Số hiệu tài khoản 

Cấp 

I 

Cấp 

II 

Cấp 

III 

Tên tài khoản 

Loại 1: Vốn khả dụng và các khoản đầu tư 

10   Tiền mặt, chứng từ có giá trị ngoại tệ, kim loại quý, đá quý  

    

 101  Tiền mặt bằng đồng Việt nam 

  1011 Tiền mặt tại đơn vị 

  1012 Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ 

  1013 Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

  1014 Tiền mặt tại máy ATM 

  1019 Tiền mặt đang vận chuyển 

 103  Tiền mặt ngoại tệ  

  1031 Ngoại tệ tại đơn vị 

  1032 Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 

  1033 Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ    

  1039 Ngoại tệ đang vận chuyển 

 104  Chứng từ có giá trị ngoại tệ 

  1041 Chứng từ có gi  ̧trị ngoại tệ  tại đơn vị 

  1043 Chứng từ có gi  ̧trị ngoại tệ gửi đi nhờ thu    

  1049 Chứng từ có gía trị ngoại tệ đang vận chuyển 

 105  Kim loại quý, đá quý 

  1051 Vàng tại đơn vị 

  1052 Vàng tại đơn vị hạch toán báo sổ 

  1053 Vàng đang mang đi gia công, chế tác 

  1054 Kim loại quý, đá quý đang vận chuyển 

  1058 Kim loại quý, đá quý khác 

    

11   Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước  

 111  Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam 

  1111 Tiền gửi phong toả 

  1113 Tiền gửi thanh toán 

  1116 Tiền ký quỹ bảo lãnh 

 112  Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ 

  1121 Tiền gửi phong toả 

  1123 Tiền gửi thanh toán 



 

  1126 Tiền ký quỹ bảo lãnh 

    

12   Đầu tư  tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ 

điều kiện để tái chiết khấu với NHNN 

 121  Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ 

  1211 Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước  

  1212 Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc 

 122  Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết  

khấu với NHNN 

 123  Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay 

vốn 

 129  Dự phòng giảm gi  ̧ 

    

13   Tiền, vàng gửi tại TCTD khác 

 131  Tiền gửi tại các TCTD trong nước bằng đồng Việt nam 

  1311 Tiền gửi không kỳ hạn 

  1312 Tiền gửi có kỳ hạn 

 132  Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng ngoại tệ 

  1321 Tiền gửi không kỳ hạn 

  1322 Tiền gửi có kỳ hạn 

 133  Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài  

  1331 Tiền gửi không kỳ hạn 

  1332 Tiền gửi có kỳ hạn 

  1333 Tiền gửi chuyên dùng 

 134  Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài 

  1341 Tiền gửi không kỳ hạn 

  1342 Tiền gửi có kỳ hạn 

  1343 Tiền gửi chuyên dùng 

 135  Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng trong nước 

  1351 Vàng gửi không kỳ hạn 

  1352 Vàng gửi có kỳ hạn 

 136  Vàng gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài 

  1361 Vàng gửi không kỳ hạn 

  1362 Vàng gửi có kỳ hạn 

    

14   Chứng khoán kinh doanh 

 141  Chứng khoán Nợ 

  1411 Chứng khoán Chính phủ 

  1412 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành 



 

  1413 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 

  1414 Chứng khoán nước ngoài 

  142  Chứng khoán Vốn 

  1421 Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành  

  1422 Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 

  1423 Chứng khoán nước ngoài 

 148  Chứng khoán kinh doanh khác 

 149  Dự phòng giảm gi  ̧chứng khoán 

    

15   Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 

 151  Chứng khoán Chính phủ 

 152  Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 

 153  Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 

 154  Chứng khoán Nợ nước ngoài 

 155  Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành 

 156  Chứng khoán Vốn do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 

 157  Chứng khoán Vốn nước ngoài 

 159  Dự phòng giảm gi  ̧chứng khoán 

    

16   Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 

 161  Chứng khoán Chính phủ 

 162  Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành 

 163  Chứng khoán Nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành 

 164  Chứng khoán Nợ nước ngoài 

 169  Dự phòng giảm gi  ̧chứng khoán 

    

Loại 2: Hoạt động tín dụng 

20   Cho vay các tổ chức tín dụng khác 

 201  Cho vay các TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam  

  2011 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2012 Nợ cần chú ý 

  2013 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2014 Nợ nghi ngờ 

  2015 Nợ có khả năng mất vốn 

    

 202  Cho vay các TCTD trong nước bằng  ngoại tệ 

  2021 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2022 Nợ cần chú ý 

  2023 Nợ dưới tiêu chuẩn 



 

  2024 Nợ nghi ngờ 

  2025 Nợ có khả năng mất vốn 

 203  Cho vay các TCTD nước ngoài bằng ngoại tệ 

  2031 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2032 Nợ cần chú ý 

  2033 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2034 Nợ nghi ngờ 

  2035 Nợ có khả năng mất vốn 

 205  Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác 

  2051 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2052 Nợ cần chú ý 

  2053 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2054 Nợ nghi ngờ 

  2055 Nợ có khả năng mất vốn 

 209  Dự phòng rủi ro 

  2091 Dự phòng cụ thể 

  2092 Dự phòng chung 

    

21   Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 

 211  Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt nam 

  2111 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2112 Nợ cần chú ý 

  2113 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2114 Nợ nghi ngờ 

  2115 Nợ có khả năng mất vốn 

 212  Cho vay trung hạn bằng đồng Việt nam 

  2121 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2122 Nợ cần chú ý 

  2123 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2124 Nợ nghi ngờ 

  2125 Nợ có khả năng mất vốn 

 213  Cho vay dài hạn bằng đồng Việt nam 

  2131 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2132 Nợ cần chú ý 

  2133 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2134 Nợ nghi ngờ 

  2135 Nợ có khả năng mất vốn 

 214  Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2141 Nợ đủ tiêu chuẩn 



 

  2142 Nợ cần chú ý 

  2143 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2144 Nợ nghi ngờ 

  2145 Nợ có khả năng mất vốn 

 215  Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2151 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2152 Nợ cần chú ý 

  2153 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2154 Nợ nghi ngờ 

  2155 Nợ có khả năng mất vốn 

 216  Cho vay  dài hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2161 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2162 Nợ cần chú ý 

  2163 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2164 Nợ nghi ngờ 

  2165 Nợ có khả năng mất vốn 

 219  Dự phòng rủi ro 

  2191 Dự phòng cụ thể 

  2192 Dự phòng chung 

    

22   Chiết khấu thương phiếu và các Giấy tờ có giá đối với các tổ chức kinh 

tế, cá nhân trong nước 

 221  Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá  bằng đồng Việt Nam 

  2211 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2212 Nợ cần chú ý 

  2213 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2214 Nợ nghi ngờ 

  2215 Nợ có khả năng mất vốn 

 222  Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá  bằng ngoại tệ  

  2221 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2222 Nợ cần chú ý 

  2223 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2224 Nợ nghi ngờ 

  2225 Nợ có khả năng mất vốn 

 229  Dự phòng rủi ro 

  2291 Dự phòng cụ thể 

  2292 Dự phòng chung 

    

23   Cho thuê tài chính 



 

 231  Cho thuê tài chính bằng đồng Việt nam 

  2311 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2312 Nợ cần chú ý 

  2313 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2314 Nợ nghi ngờ 

  2315 Nợ có khả năng mất vốn 

 232  Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ 

  2321 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2322 Nợ cần chú ý 

  2323 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2324 Nợ nghi ngờ 

  2325 Nợ có khả năng mất vốn 

 239  Dự phòng rủi ro 

  2391 Dự phòng cụ thể 

  2392 Dự phòng chung 

    

24   Bảo lãnh 

 241  Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt nam 

  2412 Nợ cần chú ý 

  2413 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2414 Nợ nghi ngờ 

  2415 Nợ có khả năng mất vốn 

 242  Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ 

  2422 Nợ cần chú ý 

  2423 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2424 Nợ nghi ngờ 

  2425 Nợ có khả năng mất vốn 

 249  Dự phòng rủi ro 

  2491 Dự phòng cụ thể 

  2492 Dự phòng chung 

    

25   Cho vay bằng vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư 

 251  Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc 

tế 

  2511 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2512 Nợ cần chú ý 

  2513 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2514 Nợ nghi ngờ 

  2515 Nợ có khả năng mất vốn 



 

 252  Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của Chính phủ  

  2521 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2522 Nợ cần chú ý 

  2523 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2524 Nợ nghi ngờ 

  2525 Nợ có khả năng mất vốn 

 253  Cho vay vốn bằng đồng Việt nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác 

  2531 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2532 Nợ cần chú ý 

  2533 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2534 Nợ nghi ngờ 

  2535 Nợ có khả năng mất vốn 

 254  Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các Tổ chức Quốc tế 

  2541 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2542 Nợ cần chú ý 

  2543 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2544 Nợ nghi ngờ 

  2545 Nợ có khả năng mất vốn 

 255  Cho vay vốn bằng  ngoại tệ nhận của Chính phủ  

  2551 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2552 Nợ cần chú ý 

  2553 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2554 Nợ nghi ngờ 

  2555 Nợ có khả năng mất vốn 

 256  Cho vay vốn bằng  ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác 

  2561 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2562 Nợ cần chú ý 

  2563 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2564 Nợ nghi ngờ 

  2565 Nợ có khả năng mất vốn 

 259  Dự phòng rủi ro 

  2591 Dự phòng cụ thể 

  2592 Dự phòng chung 

    

26   Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

 261  Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 

  2611 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2612 Nợ cần chú ý 

  2613 Nợ dưới tiêu chuẩn 



 

  2614 Nợ nghi ngờ 

  2615 Nợ có khả năng mất vốn 

 262  Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam 

  2621 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2622 Nợ cần chú ý 

  2623 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2624 Nợ nghi ngờ 

  2625 Nợ có khả năng mất vốn 

 263  Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam 

  2631 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2632 Nợ cần chú ý 

  2633 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2634 Nợ nghi ngờ 

  2635 Nợ có khả năng mất vốn 

 264  Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2641 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2642 Nợ cần chú ý 

  2643 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2644 Nợ nghi ngờ 

  2645 Nợ có khả năng mất vốn 

 265  Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2651 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2652 Nợ cần chú ý 

  2653 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2654 Nợ nghi ngờ 

  2655 Nợ có khả năng mất vốn 

 266  Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng 

  2661 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2662 Nợ cần chú ý 

  2663 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2664 Nợ nghi ngờ 

  2665 Nợ có khả năng mất vốn 

 267  Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam 

  2671 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2672 Nợ cần chú ý 

  2673 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2674 Nợ nghi ngờ 

  2675 Nợ có khả năng mất vốn 

 268  Tín dụng khác bằng ngoại tệ và vàng 



 

  2681 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2682 Nợ cần chú ý 

  2683 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2684 Nợ nghi ngờ 

  2685 Nợ có khả năng mất vốn 

 269  Dự phòng rủi ro 

  2691 Dự phòng cụ thể 

  2692 Dự phòng chung 

    

27   Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 

 271  Cho vay vốn đặc biệt  

  2711 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2712 Nợ cần chú ý 

  2713 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2714 Nợ nghi ngờ 

  2715 Nợ có khả năng mất vốn 

 272  Cho vay thanh toán công nợ 

  2721 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2722 Nợ cần chú ý 

  2723 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2724 Nợ nghi ngờ 

  2725 Nợ có khả năng mất vốn 

 273  Cho vay  đầu tư  xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước 

  2731 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2732 Nợ cần chú ý 

  2733 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2734 Nợ nghi ngờ 

  2735 Nợ có khả năng mất vốn 

 275  Cho vay khác 

  2751 Nợ đủ tiêu chuẩn 

  2752 Nợ cần chú ý 

  2753 Nợ dưới tiêu chuẩn 

  2754 Nợ nghi ngờ 

  2755 Nợ có khả năng mất vốn 

 279  Dự phòng rủi ro 

  2791 Dự phòng cụ thể 

  2792 Dự phòng chung 

    

28   Các khoản nợ chờ xử lý 



 

 281  Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ 

 282  Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử 

 283  Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm 

 284  Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu 

nợ 

 285  Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang 

hoạt động 

 289  Dự phòng rủi ro nợ chờ xử lý 

    

29   Nợ cho vay được khoanh 

 291  Cho vay ngắn hạn 

 292  Cho vay trung hạn 

 293  Cho vay dài hạn 

 299  Dự phòng rủi ro nợ được khoanh 

    

Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác 

30   Tài sản cố định 

 301  Tài sản cố định hữu hình 

  3012 Nhà cửa, vật kiến trúc 

  3013 Máy móc, thiết bị  

  3014 Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn 

  3015 Thiết bị, dụng cụ quản lý 

  3019 TSCĐ hữu hình khác 

 302  Tài sản cố định vô hình 

  3021 Quyền sử dụng đất 

  3024 Phần mềm máy vi tính 

  3029 TSCĐ vô hình khác 

 303  Tài sản cố định thuê tài chính 

 304  Bất động sản đầu tư 

 305  Hao mòn TSCĐ 

  3051 Hao mòn TSCĐ hữu hình 

  3052 Hao mòn TSCĐ vô hình  

  3053 Hao mòn TSCĐ đi thuê 

  3054 Hao mòn bất động sản đầu tư 

    

31   Tài sản khác 

 311  Công cụ, dụng cụ 

 313  Vật liệu 

    



 

32   Xây dựng cơ bản , mua sắm TSCĐ 

 321  Mua sắm TSCĐ 

 322  Chi phí XDCB 

  3221 Chi phí công trình 

  3222 Vật liệu dùng cho XDCB 

  3223 Chi phí nhân công 

  3229 Chi phí khác 

 323  Sửa chữa  TSCĐ 

    

34   Góp vốn, đầu tư dài hạn 

 341  Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam 

 342  Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam 

  3421 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác 

  3422 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế 

 343  Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam 

 344  Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam 

 345  Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ 

 346  Vốn góp liên doanh bằng ngoại tệ 

  3461 Vốn góp liên doanh với các TCTD khác 

  3462 Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế 

 347  Đầu tư vào công ty liên kết bằng ngoại tệ 

 348  Đầu tư dài hạn khác bằng ngoại tệ 

 349  349 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 

    

35   Các khoản phải thu bên ngoài  

 351  Ký quỹ, thế chấp, cầm cố 

 352  Các khoản tham ô, lợi dụng 

 353  Thanh toán với Ngân sách Nhà nước 

  3531 Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước 

      3532 Thuế giá trị gia tăng đầu vào 

  3535 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

     3539 Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh  toán  

 355  Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ 

 359  Các khoản khác phải thu 

    

36   Các  khoản phải thu nội bộ 

 361  Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt nam 

  3612 Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ 

  3613 Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên 



 

  3614 Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản  chờ xử lý 

  3615 Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên TCTD 

  3619 Các khoản phải thu khác 

 362  Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ 

  3622 Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài 

  3623  Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên  

  3629 Các khoản phải thu khác 

 366  Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ 

  3661 Các khoản phải thu từ các chi nhánh 

  3662 Các khoản phải thu từ Hội sở chính 

 369     Các khoản phải thu khác 

      3692 Giá trị khoản nợ giao Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 

  3699 Các khoản phải thu khác 

    

38   Các tài sản Có khác 

 381  Góp vốn đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam  

 382  Góp vốn đồng tài trợ bằng ngoại tệ 

 383  Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam  

 384  Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 

 385  Đầu tư bằng đồng Việt nam vào các thiết bị cho thuê tài chính  

 386  Đầu tư bằng ngoại tệ vào các thiết bị cho thuê tài chính  

 387  Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý 

 388  Chi phí chờ phân bổ 

 389  Tài sản có khác 

    

39   Lãi và phí phải thu 

 391  Lãi phải thu từ tiền gửi 

  3911 Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam.     

  3912 Lãi phải thu từ  tiền gửi bằng ngoại tệ 

 392  Lãi phải thu từ đầu tư chứng khoán 

  3921 Lãi phải thu từ  tín phiếu NHNN và tín phiếu  Kho bạc 

  3922 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 

  3923 Lãi phải thu từ chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 

 394  Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng 

  3941 Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam 

  3942 Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ và vàng 

  3943 Lãi phải thu từ cho thuê tài chính 

  3944 Lãi phải thu từ  khoản trả thay khách hàng  

    



 

 396  Lãi phải thu từ  các công cụ tài chính phái sinh 

  3961 Giao dịch hoán đổi  

  3962 Giao dịch kỳ hạn 

  3963 Giao dịch tương lai 

  3964 Giao dịch quyền lựa chọn 

 397  Phí phải thu 

    

Loại 4: Các khoản phải trả 

40   Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước  

 401  Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt nam 

 402  Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ 

 403    Vay Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt nam 

  4031 Vay theo hồ sơ tín dụng 

  4032 Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá  

  4033 Vay cầm cố các giấy tờ có giá  

  4034 Vay thanh toán bù trừ 

  4035 Vay hỗ trợ đặc biệt 

  4038 Vay khác 

  4039 Nợ quá hạn  

 404  Vay Ngân hàng Nhà nước bằng ngoại tệ 

  4041 Nợ vay trong hạn 

  4049 Nợ quá hạn  

    

41   Các khoản Nợ các Tổ chức tín dụng  khác 

 411  Tiền gửi của các TCTD  trong nước bằng đồng Việt nam 

  4111 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4112 Tiền gửi có kỳ hạn  

 412  Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng ngoại tệ 

  4121 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4122 Tiền gửi có kỳ hạn  

 413  Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam  

  4131 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4132 Tiền gửi có kỳ hạn 

 414  Tiền gửi của các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ 

  4141 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4142 Tiền gửi có kỳ hạn 

 415  Vay các tổ chức  tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam 

  4151 Nợ vay trong hạn 

  4159 Nợ quá hạn  



 

 416  Vay  các tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 

  4161 Nợ vay trong hạn 

  4169 Nợ quá hạn  

 417  Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam 

  4171 Nợ vay trong hạn 

  4179 Nợ quá hạn  

 418  Vay các Ngân hàng ở nước ngoài bằng ngoại tệ 

  4181 Nợ vay trong hạn 

  4189 Nợ quá hạn  

 419  Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác 

    

42   Tiền gửi của khách hàng 

 421  Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt nam 

  4211 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4212 Tiền gửi có kỳ hạn  

  4214 Tiền gửi vốn chuyên dùng 

 422  Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ  

  4221 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4222 Tiền gửi có kỳ hạn  

  4224 Tiền gửi vốn chuyên dùng 

 423  Tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt nam 

  4231 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 

  4232 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn  

  4238 Tiền gửi tiết kiệm khác  

 424  Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng 

  4241 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 

  4242 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn  

 425  Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt nam 

  4251 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4252 Tiền gửi có kỳ hạn  

  4254 Tiền gửi vốn chuyên dùng 

 426  Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ 

  4261 Tiền gửi không kỳ hạn 

  4262 Tiền gửi có kỳ hạn  

  4264 Tền gửi vốn chuyên dùng 

 427  Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam  

  4271 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc 

  4272 Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C) 

  4273 Tiền  gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ  



 

  4274 Ký quỹ bảo lãnh 

  4277 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 

  4279 Bảo đảm các khoản thanh toán khác 

 428  Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ 

  4281 Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc 

  4282 Tiền  gửi để mở Thư tín dụng (L/C) 

  4283 Tiền  gửi để bảo đảm thanh toán Thẻ  

  4284 Ký quỹ bảo lãnh 

  4287 Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 

  4289 Bảo đảm các khoản thanh toán khác 

    

43   Tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá 

 431  Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam   

 432  Chiết khấu giấy tờ có gi  ̧bằng đồng Việt Nam 

 433  Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 

 434  Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng 

 435  Chiết khấu giấy tờ có gi  ̧bằng ngoại tệ và vàng 

 436  Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng 

    

44   Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay  

 441  Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt nam 

  4411 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

  4412 Vốn nhận của Chính phủ  

  4413 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước 

 442  Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 

  4421 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

  4422 Vốn nhận của Chính phủ  

  4423 Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước 

    

45   Các khoản phải trả cho bên ngoài  

 451  Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ 

 452  Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 

  4521 Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 

  4523 Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ  tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

 453  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

  4531 Thuế  gi  ̧trị gia tăng phải nộp 

  4534 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  4535 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

  4538 Các loại thuế khác 



 

  4539 Các khoản phải nộp khác 

 454  Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt nam 

 455  Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ  

 458  Chênh lệch mua bán nợ chờ xử lý 

 459  Các khoản chờ thanh toán khác 

  4591 Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm 

nợ 

  4599 Các khoản chờ thanh toán khác 

    

46   Các khoản phải trả nội bộ 

 461  Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý  

 462  Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng 

 466  Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD 

  4661 Các khoản phải trả các chi nhánh 

  4662 Các khoản phải trả Hội sở chính 

 467  Giá trị khoản nợ nhận của Ngân hàng thương mại để quản lý và khai 

thác 

 469  Các khoản phải trả  khác 

    

47     Các  giao dịch ngoại hối  

 471  Mua bán ngoại tệ kinh doanh 

  4711 Mua bán ngoại tệ kinh doanh 

  4712 Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh     

 473  Giao dịch hoán đổi (SWAP) 

  4731 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ 

  4732 Giá trị giao dịch hoán đổi tiền tệ 

 474  Giao dịch kỳ hạn (FORWARD) 

  4741 Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ 

  4742 Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ 

 475  Giao dịch tương lai (FUTURES) 

  4751 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ 

  4752 Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ 

 476  Giao dịch quyền chọn (OPTIONS) 

  4761 Cam kết giao dịch quyền chọn tiền tệ 

  4762 Giá trị giao dịch quyền chọn tiền tệ 

 478  Tiêu thụ vàng bạc, ®  ̧quý 

    

48   Các tài sản Nợ khác 

 481  Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt nam 



 

 482  Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng ngoại tệ 

 483  Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam  

 484  Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 

 485  Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm  

 486  Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh 

  4861 Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP)   

  4862 Thanh toán đối với giao dịch  kỳ hạn (FORWARD) 

  4863 Thanh toán đối với giao dịch  tương lai (FUTURES) 

  4864 Thanh toán đối với giao dịch  quyền chọn (OPTIONS) 

 487  Cấu phần nợ của Cổ phiếu ưu đãi 

 488  Doanh thu chờ phân bổ 

 489  Dự phòng rủi ro khác 

  4891 Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác 

  4892 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

  4895 Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra 

  4899 Dự phòng rủi ro khác 

49   Lãi và phí phải trả 

 491  Lãi phải trả cho tiền gửi 

  4911 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam  

  4912 Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ  

  4913 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam  

  4914 Lãi phải trả cho tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ 

 492  Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá  

  4921 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam  

  4922 Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ 

 493  Lãi phải trả cho tiền vay 

  4931 Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam  

  4932 Lãi phải trả cho tiền vay bằng ngoại tệ  

 494  Lãi phải trả cho vốn  tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay 

  4941 Lãi phải trả cho vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam 

  4942 Lãi phải trả cho vốn  tài trợ, uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ 

 496  Lãi phải trả cho các công cụ tài chính phái sinh 

  4961 Giao dịch hoán đổi  

  4962 Giao dịch kỳ hạn 

  4963 Giao dịch tương lai 

  4964 Giao dịch quyền lựa chọn 

 497  Phí phải trả 

    

Loại 5: Hoạt động thanh to¸Nợ 



 

50   Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng  

 501  Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng  

  5011 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì 

  5012 Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên 

 502  Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng  

 509  Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng  

    

51   Thanh  toán chuyển tiền 

 511  Chuyển tiền Nợ¨m nay của đơn vị chuyển tiền 

  5111 Chuyển tiền đi Nợ¨m nay 

  5112 Chuyển tiền đến năm nay 

  5113 Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý  

 512  Chuyển tiền Nợ¨m trước của đơn vị chuyển tiền 

  5121 Chuyển tiền đi năm trước 

  5122 Chuyển tiền đến năm trước 

  5123 Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý  

 513  Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán 

  5131 Thanh toán chuyển tiền đi năm nay 

  5132 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay 

  5133 Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý  

 514  Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán 

  5141 Thanh toán chuyển tiền đi năm trước 

  5142 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước 

  5143 Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý  

 519  Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng  

  5191 Điều chuyển vốn 

  5192 Thu hộ, chi hộ 

  5199 Thanh toán khác  

    

52   Thanh toán liên hàng 

 521  Thanh toán liên hàng năm nay trong toàn hệ thống Ngân hàng  

  5211 Liên hàng đi năm nay 

  5212 Liên hàng  đến năm nay             

  5213 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu 

  5214 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu 

  5215 Liên hàng đến năm nay  còn sai lầm 

    

 522  Thanh toán liên hàng năm trước trong toàn hệ thống NH 

  5221 Liên hàng đi năm trước 



 

  5222 Liên hàng  đến năm trước      

  5223 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu 

  5224 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu 

  5225 Liên hàng đến năm trước  còn sai lầm 

  5226 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước 

  5227 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước 

    

 523  Thanh toán liên hàng năm nay trong từng tỉnh, thành phố 

  5231 Liên hàng đi năm nay trong từng tỉnh, thành phố 

  5232 Liên hàng  đến năm nay trong từng tỉnh, thành phố 

  5233 Liên hàng đến năm nay đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 

  5234 Liên hàng đến năm nay đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 

  5235 Liên hàng đến năm nay còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố 

    

 524  Thanh toán liên hàng năm trước trong từng tỉnh, thành phố 

  5241 Liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố 

  5242 Liên hàng  đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố 

  5243 Liên hàng đến năm trước đã đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 

  5244 Liên hàng đến năm trước đợi đối chiếu trong từng tỉnh, thành phố 

  5245 Liên hàng đến năm trước còn sai lầm trong từng tỉnh, thành phố 

  5246 Chuyển tiêu liên hàng đi năm trước trong từng tỉnh, thành phố 

  5247 Chuyển tiêu liên hàng đến năm trước trong từng tỉnh, thành phố 

    

56   Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài 

 562  Thanh toán song biên  

 563  Thanh toán đa biên  

 569  Các khoản thanh toán khác  

    

Loại 6: Nguồn vốn chủ sở hữu 

60   Vốn của  Tổ chức tín dụng 

 601  Vốn điều lệ 

 602  Vốn đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ 

 603  Thặng dư vốn cổ phần 

 604  Cổ phiếu quỹ 

 609  Vốn khác 

    

61   Quỹ của Tổ chức tín dụng  

 611  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 

 612  Quỹ đầu tư phát triển 



 

  6121 Quỹ đầu tư phát triển 

  6122 Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo 

 613  Quỹ dự phòng tài chính 

 619  Quỹ khác 

    

62   Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

 621  Quỹ khen thưởng 

 622  Quỹ phúc lợi 

 623  Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định 

    

63   Chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý 

 631  Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

  6311 Chênh lệch tỷ gi  ̧hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo 

  6312 Chênh lệch tỷ gi  ̧hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB 

     6313 Chênh lệch tỷ gi  ̧hối đoái từ chuyển đổi báo cáo tài chính 

    

 632  Chênh lệch đánh giá lại vàng bạc, đá quý 

 633  Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh 

  6331 Giao dịch hoán đổi 

  6332 Giao dịch kỳ hạn tiền tệ 

  6333 Giao dịch tương lai tiền tệ 

  6334 Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ 

  6338 Công cụ phái sinh khác 

64   Chênh lệch đánh giá lại tài sản  

 641  Chênh lệch đánh giá lại tài sản   

 642  Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định  

65   Cổ phiếu ưu đãi 

69   Lợi nhuận chưa phân phối 

 691  Lợi nhuận năm nay  

 692  Lợi nhuận năm trước 

    

Loại 7: Thu nhập  

70   Thu nhập từ hoạt động tín dụng 

 701  Thu lãi tiền gửi 

 702  Thu lãi cho vay  

 703  Thu lãi từ đầu tư chứng khoán 

 705  Thu lãi cho thuê tài chính 

 709  Thu khác từ hoạt động tín dụng 

    



 

71   Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 

 711  Thu từ dịch vụ thanh toán  

 712  Thu từ  nghiệp vụ  bảo lãnh 

 713  Thu từ dịch vụ ngân quỹ 

 714  Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý 

 715  Thu từ dịch vụ tư vấn 

 716  Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm  

 717  Thu phí nghiệp vụ chiết khấu 

 718  Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két 

 719  Thu khác 

    

72   Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 

 721  Thu  về kinh doanh ngoại tệ  

 722  Thu  về kinh doanh vàng  

 723  Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 

    

74   Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác 

 741  Thu về kinh doanh chứng khoán 

 742  Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ  

 748  Thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác 

 749  Thu về hoạt động kinh doanh khác 

    

78      Thu nhập góp vốn, mua cổ phần 

    

79   Thu nhập  khác 

    

Loại 8: Chi phí 

80   Chi phí hoạt động tín dụng 

 801  Trả lãi tiền gửi  

 802  Trả lãi tiền vay 

 803  Trả lãi phát hành giấy tờ có gi  ̧

 805  Trả lãi tiền thuê tài chính 

 809  Chi phí khác  

    

81   Chi  phí hoạt động dịch vụ 

 811  Chi  về dịch vụ thanh toán 

 812  Cước phí bưu điện về mạng viễn thông 

 813  Chi về ngân quỹ 

  8131 Vận chuyển, bốc xếp tiền 



 

  8132 Kiểm đếm , phân loại và đóng gói tiền 

  8133 Bảo vệ tiền 

  8139 Chi khác 

 814  Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý 

 815  Chi về dịch vụ tư vấn 

 816  Chi phí hoa hồng môi giới 

 819  Chi  khác 

    

82   Chi phí  hoạt động kinh doanh ngoại hối 

 821  Chi về kinh doanh ngoại tệ  

 822  Chi về kinh doanh vàng  

 823  Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ 

    

83   Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí  

 831  Chi nộp thuế  

 832  Chi nộp các khoản phí , lệ phí 

 833  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

  8331 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  8332 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

    

84   Chi phí hoạt động kinh doanh khác 

 841  Chi về  kinh doanh chứng khoán 

 842  Chi phí liên quan  nghiệp vụ cho thuê tài chính 

 848  Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác 

 849  Chi về hoạt động kinh doanh khác 

    

85   Chi  phí cho nhân viên 

 851  Lương và phụ cấp  

  8511 Lương và phụ cấp lương 

 852  Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động  

 853  Các khoản chi để đóng góp theo lương 

  8531 Nộp bảo hiểm xã hội 

  8532 Nộp bảo hiểm y tế 

  8533 Nộp bảo hiểm lao động 

  8534 Nộp kinh phí công đoàn 

  8539 Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ 

 854  Chi trợ cấp 

  8541 Trợ cấp khó khăn  

  8542 Trợ cấp thôi việc 



 

  8549 Chi trợ cấp khác 

 855  Chi công tác xã hội  

 856  Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên TCTD 

    

86   Chi cho hoạt động quản lý và công vụ 

 861  Chi về vật liệu và giấy tờ in 

  8611 Vật liệu văn phòng 

  8612 Giấy tờ in 

  8613 Vật mang tin  

  8614 Xăng dầu 

  8619 Vật liệu khác 

 862  Công tác phí 

 863  Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 

 864  Chi nghiên cứu  và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến 

 865  Chi bưu phí và điện thoại 

 866  Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại 

 867  Chi mua tài liệu, sách báo 

 868  Chi về các hoạt động đoàn thể của Tổ chức tín dụng  

 869  Các khoản chi phí quản lý khác 

  8691 Điện, nước, vệ sinh cơ quan 

  8692 Chi y tế cơ quan  

  8693 Hội nghị  

  8694 Lễ tân, khánh tiết 

  8695 Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động Tổ chức tín dụng 

  8696 Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước 

  8697 Chi phí phòng cháy, chữa cháy 

  8699 Các khoản chi khác 

    

87   Chi về tài sản 

 871  Khấu hao cơ bản tài sản cố định 

 872  Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản 

 874  Mua sắm công cụ lao động 

 875  Chi bảo hiểm tài sản 

 876  Chi thuê tài sản 

    

88   Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng 

 882  Chi dự phòng  

  8821  Chi dự phòng giảm giá vàng 

  8822 Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi 



 

  8823 Chi dự phòng giảm giá chứng khoán  

  8824 Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán 

  8825 Chi dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

  8826 Chi dự phòng giảm giá khoản đầu tư, mua cổ phần 

  8827 Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra 

  8829 Chi dự phòng rủi ro khác 

 883  Chi nộp phí bảo hiểm, bảo toàn tiền gửi của khách hàng 

    

89   Chi phí khác 

    

Loại 9: Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán 

90   Tiền không có giá trị lưu hành 

 901  Tiền không có giá trị lưu hành 

  9011 Tiền mẫu 

  9012 Tiền lưu niệm 

  9019 Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý 

    

91   Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ 

 911  Ngoại tệ 

  9113 Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu 

  9114 Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý 

 912  Chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ 

  9121 Chứng từ có gi  ̧trị bằng ngoại tệ dùng làm mẫu 

  9122 Chứng từ có gi  ̧trị bằng ngoại tệ nhận giữ hộ hoặc thu hộ 

  9123 Chứng từ có gi  ̧trị bằng ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu 

  9124 Chứng từ có gi  ̧trị bằng ngoại tệ do nước ngoài gửi đến đợi thanh toán 

    

92   Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra  

 921  Cam kết bảo ẫnh vay vốn 

  9211 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9212 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9213 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9214 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 

  9215 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 922  Cam kết  bảo lãnh thanh toán  

  9221 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9222 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9223 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9224 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 



 

  9225 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 923  Các cam kết giao dịch hối đoái  

  9231 Cam kết Mua ngoại tệ trao ngay  

  9232 Cam kết Bán ngoại tệ trao ngay  

  9233 Cam kết Mua ngoại tệ có kỳ hạn  

  9234 Cam kết Bán ngoại tệ có kỳ hạn  

  9235 Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ 

  9236 Cam kết giao dịch quyền chọn Mua tiền tệ 

  9237 Cam kết giao dịch quyền chọn Bán tiền tệ 

    9238 Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ 

 924  Cam kết  cho vay không hủy ngang 

  9241 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9242 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9243 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9244 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 

  9245 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 925  Camkết trong nghiệpvụ L/C 

  9251 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9252 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9253 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9254 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 

  9255 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 926  Cam kết bảolãnh thực hiện hợp đồng 

  9261 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9262 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9263 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9264 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 

  9265 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 927  Camkết bảolãnh dự thầu 

  9271 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9272 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9273 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9274 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 

  9275 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 928  Cam kết bảo lãnh khác 

  9281 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 1(nợ đủ tiêu chuẩn) 

  9282 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 2(nợ đủ cầnchú ý) 

  9283 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 3 

  9284 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 4 



 

  9285 Cam kết ngoại bảng được phân loại theo nhóm 5 

 929  Các cam kết khác 

  9291 Hợp đồng hoán đổi lãi suất 

   9293 Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá 

  9299 Cam kết khác  

    

93   Các cam kết nhận được 

 931  Các cam kết bảo lãnh nhận từ các Tổ chức tín dụng  khác 

  9311 Vay vốn 

  9319 Các bảo lãnh khác 

 932  Bảo lãnh nhận từ  các cơ quan Chính phủ 

 933  Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm 

 934  Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế 

 938  Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được 

 939  Các bảo lãnh khác nhận được  

    

94   Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được 

 941  Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt nam 

 942  Lãi cho vay chưa thu được bằng ngoại tệ 

 943  Lãi cho thuê tài chính chưa thu được   

 944  Phí phải thu chưa thu được 

    

95   Tài sản dùng để cho thuê tài chính 

 951  Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty 

 952  Tài sản dùng để cho thuê tài chính đang giao cho khách hàng thuê  

    

96   Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng phát hành 

 961  Các giấy tờ có giá mẫu 

 962  Các giấy tờ có giá của Tổ chức tín dụng  

    

97   Nợ khó đòi đã xử lý 

 971  Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi 

  9711 Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi 

  9712 Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi 

 972  Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán 

    

98   Nghiệp vụ uỷ thác và đại lý 

 981  Cho vay, đầu tư  theo hợp đồng nhận uỷ thác 

  9811 Nợ đủ tiêu chuẩn  



 

  9812 Nợ cần chú ý  

  9813 Nợ dưới tiêu chuẩn  

  9814 Nợ nghi ngờ 

  9815 Nợ có khả năng mất vốn  

 982  Cho vay theo hợp đồng đồng tài trợ 

  9821 Nợ đủ tiêu chuẩn  

  9822 Nợ cần chú ý  

  9823 Nợ dưới tiêu chuẩn  

  9824 Nợ nghi ngờ 

  9825 Nợ có khả năng mất vốn  

 983  Chứng khoán lưu ký 

 989  Các nghiệp vụ uỷ thác và đại lý khác 

    

99   Tài sản và chứng từ khác 

 991  Kim loại quý, đá quý giữ hộ 

 992  Tài sản khác giữ hộ 

 993  Tài sản thuê ngoài 

 994  Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng 

 995  Tài sản gán, xiết nợ chờ xử  lý 

 996  Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố 

 997  Tài  sản nhận của NHTM hoặc nhận từ việc mua lại nợ 

 999  Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản 

    

 

 

 

Lưu ý: Bản Hệ thống hoá Hệ thống tài khoản kế toán các TCTD (ban hành kèm theo 

các Quyết định: 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 

10/9/2004, 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005, ........./2006/QĐ-NHNN ngày 

00/6/2006) có thể download tại website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

http://www.sbv.gov.vn (bản hệ thống hoá chỉ là bản tham khảo, không mang tính pháp 

quy). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị báo cáo: .............         Mẫu số:   - B02/TCTD: đối với BCTC  

Địa chỉ: ..............................                                              

 (Ban hành theo QĐ số 16 /2007/QĐ-NHNN  ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN) 

         

Bảng cân đối kế toán 

Cho năm tài chính kết thúc ngày ...  tháng ...  năm ...... 

 

 

S 

T 

T 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho 

Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A Tài sản     

I Tiền mặt, vàng bạc, đá quí  V.01   DN 101, 103, 104, 105 

II Tiền gửi tại NHNN V.02   DN 111,112 

III Tiền, vàng gửi tại các TCTD 

khác và cho vay các TCTD 

khác 

V.03    

1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD 

khác 

   DN 131 136 

2 Cho vay các TCTD khác    DN 201 205 

3 Dự phòng rủi ro cho vay các 

TCTD khác (*) 

 (xxx) (xxx) DC 209 

IV Chứng khoán kinh doanh  V.04    

Đơn vị tính: đồng VN 



 

S 

T 

T 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho 

Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Chứng khoán kinh doanh (1)    Chênh lệch (DN – DC) TK 141, 142, 148, có thể bao 

gồm DN 121, 122, 123 

2 Dự phòng giảm giá chứng 

khoán  

kinh doanh (*) 

 (xxx) (xxx) DC 129 (phần tương ứng với giá trị 121,122,123 xếp 

vào khoản mục chứng khoán kinh doanh), 149 

V Các công cụ tài chính phái 

sinh và các tài sản tài chính 

khác  

V.05    Chênh lệch DN 486 (nếu DN>DC) 

VI Cho vay khách hàng V.06    

1 Cho vay khách hàng    DN các tài khoản  

211 216; 221, 222; 231, 232; 241, 242; 251 256; 

261 268; 271 275; 281 285; 291 293 

2 Dự phòng rủi ro cho vay  

khách hàng (*) 

V.07 (xxx) (xxx) DC 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289, 299 

VII Chứng khoán đầu tư  V.08    

1 Chứng khoán đầu từ sẵn sàng 

để bán (2) 

   Chênh lệch (DN-DC) TK 151 157, có thể bao gồm 

DN 121, 122, 123 

2 Chứng khoán đầu tư giữ đến 

ngày đáo hạn  

   Chênh lệch (DN-DC) TK 161 164 

3 Dự phòng giảm giá chứng 

khoán  đầu tư (*) 

 (xxx) (xxx) DC 129 (phần tương ứng với giá trị 121,122,123 xếp 

vào khoản mục chứng khoán đầu tư), 159, 169 

VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.09    

1 Đầu tư vào công ty con    DN 341, 345  

2 Vốn góp liên doanh    DN 342, 346  

3 Đầu tư vào công ty liên kết    DN 343, 347 

4 Đầu tư dài hạn khác    DN 344, 348 

5 Dự phòng giảm giá đầu tư dài 

hạn (*) 

 (xxx) (xxx) DC 349 

IX Tài sản cố định     



 

S 

T 

T 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho 

Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tài sản cố định hữu hình V.10    

a Nguyên giá TSCĐ          DN 301 

b Hao mòn TSCĐ (*)  (xxx) (xxx) DC 3051 

2 Tài sản cố định thuê tài chính V.11    

a Nguyên giá TSCĐ          DN 303 

b Hao mòn TSCĐ (*)  (xxx) (xxx) DC 3053 

3 Tài sản cố định vô hình V.12    

a Nguyên giá TSCĐ          DN 302 

b Hao mòn TSCĐ  (*)  (xxx) (xxx) DC 3052 

X Bất động sản đầu tư V.13   Khoản mục này không thể hiện trên Bảng CĐKT  của 

TCTD, nhưng được thể hiện trên Bảng CĐKT của các 

Công ty con của TCTD (áp dụng hệ thống TKKT các 

TCTD để hạch toán) có chức năng kinh doanh bất 

động sản. 

a Nguyên giá BĐSĐT          DN 304 

b Hao mòn BĐSĐT (*)  (xxx) (xxx) DC 3054 

XI Tài sản Có khác V.14    

1 Các khoản phải thu  V.14.2   DN 32, 35 (trừ TK 3535), 36 (trừ TK 366), 453 (Nếu 

DN) 

2 Các khoản lãi, phí phải thu     DN 391 397  

3 Tài sản thuế TNDN hoãn lại  V22.1   DN 3535 

4 Tài sản Có khác V.14   Chênh lệch DN trừ (-) DC 31, DN 38, 458 (nếu DN), 

Chênh lệch DN 50, 51, 52, 56 (nếu DN>DC)  

  - Trong đó: Lợi thế thương 

mại 

V.15    

5 Các khoản dự phòng rủi ro cho 

các tài sản Có nội bảng khác 

(*) 

V.14.3 (xxx) (xxx) DC 4892, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp)  

Tổng tài sản Có     

 



 

S 
T 
T 

Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 
(áp dụng cho Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
B Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu     

I Các khoản nợ Chính phủ 
và NHNN 

V.16   DC 401, 402, 403, 404 

II Tiền gửi và vay các TCTD 
khác 

V.17    

1 Tiền gửi của các TCTD khác    DC 411 414  
2 Vay các TCTD khác    DC 415 419 
III Tiền gửi của khách hàng V.18   DC 42 

IV 
Các công cụ tài chính phái 
sinh và các khoản nợ tài chính 
khác 

V.05   Chênh lệch DC 486 (nếu DC>DN) 

V Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, 
cho vay TCTD chịu rủi ro 

V.19   DC 441, 442 

VI Phát hành giấy tờ có giá V.20   DC 43 

VII Các khoản nợ khác V.22    

1 Các khoản lãi, phí phải trả    DC 491 497 

2 Thuế TNDN hoãn lại phải trả V22.2   DC 4535 

3 
Các khoản phải trả và công 
nợ khác 

V.21   DC 45 (trừ TK 4535), 46 (trừ TK 466), DC 481 
485, 487, 488  Chênh lệch DC 50, 51, 52, 56 
(Nếu DC>DN) 

4 
Dự phòng rủi ro khác (Dự 
phòng cho công nợ tiềm ẩn và 
cam kết ngoại bảng) 

V.21   DC 4891, 4895, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù 
hợp) 

Tổng nợ phải trả     

S 
T 
T 

Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 
(áp dụng cho Bảng CĐKT) 

VIII Vốn và các quỹ V.23    
1 Vốn của TCTD     
a Vốn điều lệ    DC 601 
b Vốn đầu tư XDCB    DC 602 
c Thặng dư vốn cổ phần     DC 603 (nếu DN ghi bằng số âm) 
d Cổ phiếu quỹ (*)  (xxx) (xxx) DN 604 
e Cổ phiếu ưu đãi    DC 65 
g Vốn khác    DC 609 
2 Quỹ của TCTD    DC 61, 62 

3 Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)    Chênh lệch (Dư Có – Dư Nợ) 63 (nếu DN ghi 
bằng số âm) 

4 
Chênh lệch đánh giá lại tài 
sản 

   DC 64 (nếu DN ghi bằng số âm) 

5 Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ 
luỹ kế(3) 

   DC 69 (nếu DN ghi bằng số âm) 
 



 

S 
T 
T 

Chỉ tiêu Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 
(áp dụng cho Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IX Lợi ích của cổ đông thiểu số    Không thể hiện trên Bảng CĐKT 

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu     
 

 

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 

 

S 

T 

T 

Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 

(áp dụng cho Bảng CĐKT) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 

 

1 

2 

3 

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 

 

Bảo lãnh vay vốn 

Cam kết trong nghiệp vụ 

L/C 

Bảo lãnh khác 

VIII.39   Số còn lại của các TK trừ (-) giá trị khách hàng đã 

ký quỹ:  

TK 9211 

TK 9215, 9216 

TK 9212, 9213, 9214, 9219. 

II 
1 
2 

Các cam kết đưa ra 

Cam kết tài trợ cho khách 

hàng 

Cam kết khác 

VIII.39   Bao gồm: số dư các tài khoản: 

- TK 925; 

- TK 929.  

 

Ghi chú:    

    - (3): TCTD lập Bảng cân đối kế toán dựa trên số liệu từ Bảng cân đối tài khoản kế toán 

hoàn chỉnh của tháng 12/ tháng cuối cùng của năm tài chính. Bảng Cân đối tài khoản kế toàn hoàn 

chỉnh là Bảng cân đối tài khoản kế toán đã bao gồm các nghiệp vụ xử lý số dư các tài khoản chênh 

lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản và đã kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài 

khoản xác định kết quả kinh doanh. 

            Trường hợp lấy số liệu từ Bảng cân đối tài khoản kế toán TCTD nộp cho NHNN (quy 

định tại Điều 9), chỉ tiêu Lợi nhuận chưa phân phối/ Lỗ lũy kế bao gồm số dư TK 69 (dư Nợ ghi 

bằng số âm) và Chênh lệch tài khoản thu nhập trừ (-) tài khoản chi phí.  



 

   - Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong 

ngoặc đơn (xxx) 

    - Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu để lập BCTC, các TCTD không đưa các 

nội dung này khi lập và trình bày BCTC. 

            ....., ngày ... tháng ... năm ........ 

   Lập bảng      Kế toán trưởng                  Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

   (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                             (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
Đơn vị báo cáo: .............         Mẫu số:  - B03/TCTD: đối với BCTC  

Địa chỉ: ..............................                                   - B03/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất 

                             (Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ-NHNN 

                                          ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN) 

 

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) 

Cho năm tài chính kết thúc ngày ...  tháng ...  năm ...... 

  

 

 

STT Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 

(áp dụng cho Báo cáo 

KQH§KD) 

Cách lấy số liệu đối 

với Báo cáo 

KQHĐKDhợp nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

Thu nhập lãi và các 

khoản thu nhập tương 

tự 

VI.24   
DC 701, 702, 703 (thu lãi từ 

chứng khoán nợ), 705, 709 

2 Chi phí lãi và các chi 

phí tương tự 

VI.25   DN 801, 802, 803, 805, 809 

I Thu nhập lãi thuần    1-2 

Tổng các khoản mục 

tương ứng trên 

BCTC. Loại trừ thu 

nhập, chi phí, lãi 

phát sinh từ các giao 

dịch nội bộ, giữa các 

đơn vị trong cùng tập 

đoàn (nếu có). 

Đơn vị tính:  đồng VN 



 

STT Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT 

(áp dụng cho Báo cáo 

KQH§KD) 

Cách lấy số liệu đối 

với Báo cáo 

KQHĐKDhợp nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Thu nhập từ hoạt động 

dịch vụ 

   DC 71 

4 Chi phí hoạt động dịch 

vụ 

   DN 81 

II Lãi/ lỗ thuần từ hoạt 

động dịch vụ 

VI.26   3-4 

Như trên 

III Lãi/ lỗ thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

ngoại hối 

VI.27   Chênh lệch thu chi giữa số dư 

TK 72 và TK 82 

Như trên 

IV Lãi/ lỗ thuần từ  mua 

bán chứng khoán 

kinh doanh 

VI.28   Chênh lệch thu chi giữa số dư  

TK 741 và TK 841 (phần của 

chứng khoán kinh doanh) trừ 

tăng (giảm) dự phòng giảm 

giá chứng khoán tương ứng 

trong kỳ  

Như trên 

V Lãi/ lỗ thuần từ mua 

bán chứng khoán đầu 

tư 

VI.29   Chênh lệch thu chi giữa số dư  

TK 741 và TK 841 (phần của 

chứng khoán đầu tư sẵn sàng 

để bán và chứng khoán giữ đến 

ngày đáo hạn) trừ tăng (giảm) 

dự phòng giảm giá chứng 

khoán tương ứng trong kỳ  

Như trên 

5 Thu nhập từ hoạt động 

khác 

   DC 742, 748, 749, 79 (không 

bao gồm phần hoàn nhập dự 

phòng giảm giá chứng khoán 

hạch toán vào thu nhập khác) 

Như trên 

6 Chi phí hoạt động khác    DN 842, 848, 849, 89  

Vl Lãi/ lỗ thuần từ hoạt 

động khác 

VI.31   5-6  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Chỉ tiêu 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

tr­í

c 

Cách lấy số liệu từ 

BC§TKKT 

(áp dụng cho Báo cáo 

KQH§KD) 

Cách lấy số liệu đối 

với Báo cáo KQHĐKD 

hợp nhất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

VII Thu nhập từ góp vốn, 

mua cổ phần 

VI.30   DC 703 (thu lãi từ chứng 

khoán vốn - thu cổ tức), 

DC 78 

Bao gồm cổ tức nhận 

được từ các khoản đầu 

tư ra ngoài tập đoàn 

chiếm dưới 20% quyền 

biểu quyết tại công ty 

nhận vốn góp. 

Thể hiện phần được sở 

hữu trong tổng lợi 

nhuận hoặc lỗ của các 

công ty liên doanh, liên 

kết được hạch toán 

theo phương pháp vốn 

chủ sở hữu. Kể cả các 

điều chỉnh do áp dụng 

các chính sách kế toán 

khác nhau. 



 

VIII Chi phí hoạt động VI.32   DN 831, 832, 85, 86, 

87, 883, 8821, 8824, 

8825, 8826, 8827 (dự 

phòng cam kết đưa 

ra không thuộc hoạt 

động tín dụng), 8829 

Tổng các khoản mục 

tương ứng trên BCTC. 

IX Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh trước 

chi phí dự phòng rủi ro 

tín dụng 

   I+II+III+IV+V+VI+V

II-VIII 

 

X Chi phí dự phòng rủi ro 

tín dụng 

   DN 8822, DN 8827 

(dự phòng cam kết 

đưa ra thuộc hoạt 

động tín dụng) 

Như trên 

XI Tổng lợi nhuận trước 

thuế 

   IX-X  

7 Chi phí thuế TNDN hiện 

hành 

   DN 8331 

8 Chi phí thuế TNDN hoãn lại    Số dư TK 8332 (nếu DC 

ghi bằng số âm) 

XII Chi phí thuế TNDN VI.33   7+8 

Như trên 

XIII 
Lợi nhuận sau thuế    XI-XII  

XIV 
 Lợi ích của cổ đông 

thiểu số 

     

XV Lãi cơ bản trên cổ phiếu    Chỉ tiêu này được tính  

theo Chuẩn mực số 30-

Lãi trên cổ phiếu. 

 

  

Ghi chú:   - Cách lấy số liệu để lập Báo cáo kết quả kinh doanh (số dư Có/ Nợ các tài khoản Thu 

nhập/ Chi phí) là số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản kế toán sau khi 

đã xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản vào các tài khoản 

thu nhập, chi phí phù hợp nhưng chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản xác 

định kết quả kinh doanh. 



 

 - Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu, TCTD không đưa các nội dung này khi 

lập và trình bày BCTC. 

             ....., ngày ... tháng ... năm ........ 

 

   Lập bảng      Kế toán trưởng                 Tổng Giám đốc (Giám đốc) 

   (Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên, đóng dấu 

 

 


